1. Mở đầu

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Quá trình phát triển của lịch sử loài người luôn gắn liền với đất đai. Đất đai luôn là yếu tố duy nhất của sự sống vì chỉ có đất mới có con người và từ đó mới tồn tại được các định nghĩa về thực thể.

Trong cuộc sống, đất đai đóng vai trò là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu được, cho nên yêu cầu then chốt của chúng ta với đất đai cần phải là mối quan hệ tương tác phát triển. Khi sử dụng đất đai, đặc biệt là trong sản xuất nông lâm nghiệp, con người tác động trực tiếp vào đất, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên và đôi khi làm giảm dần tính bền vững của chúng. Ngoài ra, hiện tượng xói mòn đất, thoái hoá đất và sa mạc hoá ngày càng diễn ra nghiêm trọng trên thế giới. Như thế, vì thế giới hôm nay và mai sau, tất cả chúng ta cần phải đoàn kết với nhau bằng mọi cách, là vừa sử dụng hợp lý vừa bảo vệ đất đai có hiệu quả lâu bền.

Trên thực tế, nhiều nhà khoa học cho rằng thế kỷ XXI là thời đại khoa học công nghệ thông tin và là nền kinh tế trí tuệ của xã hội loài người. Trong đó kỹ thuật tiên tiến như công nghệ thông tin địa lý (GIS) cũng đã và đang có hoạt động tích cực nhằm đáp ứng mọi nhu cầu phát triển toàn thế giới nói chung và các quốc gia nói riêng. Công nghệ GIS giúp chúng ta lưu trữ và hệ thống hoá được mọi thông tin cần thiết về đất đai trên máy tính, nó thường xuyên bổ sung, cập nhật, tra cứu một cách dễ dàng phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá đất, hoạch định các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...

Vì tinh thần tham gia đóng góp trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai, chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: 

“Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai dựa trên công nghệ GIS của huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La”.

1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu, thu thập số liệu của huyện Yên Châu nhằm xác định các chỉ tiêu phân cấp cho bản đồ đơn vị đất đai.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các bản đồ đơn tính theo các chỉ tiêu đã phân cấp của vùng nghiên cứu.

- Từ cơ sở dữ liệu của các bản đồ đơn tính tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS.
1.3. Yêu cầu của đề tài 

- Điều tra cơ bản, thu thập các số liệu, chỉnh lý dữ liệu nhằm đảm bảo độ tin cậy và hoàn thiện về các chỉ tiêu phân cấp để phục vụ cho việc xây dựng bản đồ đơn vị đất đai của huyện Yên Châu.

- ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 1: 50.000 của huyện Yên Châu. 

- Sản phẩm cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai đảm bảo độ chính xác cao, mang tính chất khoa học và có thể đưa vào áp dụng trong địa bàn nghiên cứu.

1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài được nghiên cứu giới hạn trong diện tích đất canh tác nông nghiệp của huyện Yên Châu là 14.110,60 ha.

- Đề tài được thực hiện bắt đầu từ 01/01/2003 đến 30/8/2003.

2. Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu

2.1. Một số nghiên cứu trong đánh giá đất 

2.1.1. Tính cấp thiết của đánh giá đất 

Đánh giá đất đai là một nội dung nghiên cứu không thể thiếu được trong chương trình phát triển nền nông nghiệp bền vững và có hiệu quả, vì đất đai là tư liệu cơ bản nhất của người nông dân. Trong quá trình sản xuất, họ phải tự có những hiểu biết khoa học về tiềm năng sản xuất của đất và những khó khăn hạn chế trong sử dụng đất của mình, đồng thời nắm được những phương thức sử dụng đất thích hợp. Từ khi loài người sử dụng đất để sản xuất đã nảy sinh yêu cầu đánh giá đất đai để sử dụng đất ngày càng hợp lý hơn, có hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn. Chính vì lẽ đó mà người ta thực hiện đánh giá đất đai ngay từ khi khoa học còn sơ khai. Đánh giá đất chính là quá trình:

- Thu thập những thông tin chính xác về các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và cả xã hội của vùng đất cần đánh giá.

- Đánh giá tính thích hợp của đất đai đối với các kiểu sử dụng đất khác nhau đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của người sử dụng và cộng đồng [18].

Khi đánh giá đất đòi hỏi phương thức nghiên cứu phối hợp đa ngành gồm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học của nhiều chuyên ngành khác nhau. Quá trình xem xét biến đổi về không gian và sự bền vững của sử dụng đất đai là những vấn đề quan trọng trong đánh giá đất. Cho nên để giải quyết các vấn đề sử dụng đất hiện tại, đánh giá đất cần sử dụng các thông tin điều tra và các bản đồ tỷ lệ khác nhau.

Đánh giá đất đai là một bộ phận quan trọng của việc đánh giá tài nguyên thiên nhiên được sử dụng trong nền kinh tế quốc dân và cũng là một bộ phận quan trọng của quá trình quy hoạch sử dụng đất, là cơ sở để đề ra những quyết định sử dụng đất hợp lý [1].

2.1.2. Khái niệm về đất đai và đánh giá đất

+ Đất đai:

- Đất đai trong đánh giá đất: Có nghĩa như là một vùng đất mà đặc tính của nó được xem bao gồm những đặc trưng tự nhiên quyết định đến khả năng khai thác được hay không và ở mức độ nào đó của vùng nghiên cứu [27]. Đặc điểm của đất trong nghiên cứu đánh giá đất đai là những thuộc tính của đất mà chúng ta có thể đo lường hoặc ước lượng được (FAO 1995) [37]. Thuộc tính của đất bao gồm: Khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất trong lòng đất, thuỷ văn, giới động thực vật và những tác động của quá khứ cũng như hiện tại của con người (FAO 1996) [35]. 

- Đất đai theo “Từ điển giải thích Thổ nhưỡng học”: Là vật thể khoáng hữu cơ của thiên nhiên có lịch sử tự nhiên độc lập, do kết quả tác động tương hỗ của các cơ thể chết, cơ thể sống và nước thiên nhiên hình thành trên những lớp đá mặt ở những điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau trong từ trường trọng lực của trái đất. Đất có cấu tạo theo quy luật mặt cắt thẳng đứng với hình thái, thành phần hoá học, những tính chất sinh học và lý học đặc biệt của những tầng của nó, cũng như bản chất đặc biệt của các quá trình biển đổi và đất đai chuyển các chất và năng lượng [32].

+ Đánh giá đất:

- Theo Stewart (1968): Đánh giá đất đai là “Sự đánh giá khả năng thích hợp của đất đai cho việc sử dụng của con người vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thiết kế thuỷ lợi, quy hoạch sử dụng đất…” [34]. Hay nói cách khác “Đánh giá đất đai nhằm mục tiêu cung cấp những thông tin về sự thuận lợi và khó khăn cho việc sử dụng đất đai, làm căn cứ cho việc đưa ra quyết định về sử dụng và quản lý đất đai” [13].

- Theo A.Young: Đánh giá đất đai là quá trình đoán định tiềm năng của đất đai cho một hoặc một số loại sử dụng đất đai được đưa ra để lựa chọn, dẫn qua [26].

- Theo định nghĩa của FAO: “Đánh giá đất (Land Evaluation - LE) là quá trình so sánh, đối chiếu những tính chất vốn có của khoanh đất cần đánh giá với những tính chất đất đai mà loại sử dụng đất cần phải có ”, dẫn qua [27].

Như vậy, việc đánh giá đất phải được xem xét trên phạm vi rất rộng, bao gồm cả không gian, thời gian các yếu tố tự nhiên và xã hội. Cho nên, đánh giá đất không chỉ là lĩnh vực tự nhiên mà còn mang tính kinh tế, kỹ thuật. 

2.1.3. Những nghiên cứu đánh giá đất đai trên thế giới

Hiện nay có nhiều quan điểm, nhiều trường phái đánh giá đất khác nhau đang thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới, trong đó đáng chú ý là các trường phái sau đây.

2.1.3.1. Đánh giá đất đai theo phân loại định lượng (Soil Taxonomy) của Hoa Kỳ:

Tại Hoa Kỳ hiện nay đang ứng dụng rộng rãi hai phương pháp như sau:

- Phương pháp tổng hợp:

Lấy năng suất cây trồng trong nhiều năm làm tiêu chuẩn và chú ý vào phân hạng đất đai cho từng loại cây trồng chính (lúa mì), dẫn qua [27]. Trong khi tiến hành đánh giá đất đai, các nhà nông học đã chú ý đi vào phân hạng đất đai cho từng loại cây trồng, đặc biệt là cho cây lúa mì và xác định mối tương quan giữa đất đai và các giống lúa mì được trồng trên đó để đề ra những biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất, dẫn qua [19].

- Phương pháp yếu tố:

Bằng cách thống kê các yếu tố tự nhiên, xác định tính chất đất đai và các phương pháp cải tạo. Đánh giá phân hạng đất đai dựa trên cơ sở thống kê các đặc tính tự nhiên, độ dày thuộc tính tầng canh tác, thành phần cơ giới, độ thấm nước, độ lẫn đá, sỏi, hàm lượng các muối đọng trong đất, địa hình tương đối, mức độ xói mòn và yếu tố khí hậu khác, dẫn qua [19]. 

2.1.3.2. Đánh giá đất ở Liên Xô cũ:

Đây là trường phái đánh giá đất theo quan điểm phát sinh, phát triển của Docutraiep. Trường phái này cho rằng đánh giá đất đai trước hết phải đề cập đến loại thổ nhưỡng và chất lượng tự nhiên của đất, là những chỉ tiêu mang tính khách quan và đáng tin cậy. Ông đã đề ra các nguyên tắc trong đánh giá đất đai là xác định các yếu tố đánh giá đất phải ổn định và phải nhận biết được rõ ràng, phải phân biệt được các yếu tố một cách khách quan và có cơ sở khoa học, phải tìm tòi để nâng cao sức sản xuất của đất. Phải có sự đánh giá kinh tế và thống kê nông học của đất đai mới có giá trị trong việc đề ra những biện pháp sử dụng đất tối ưu, dẫn qua [19].
Đánh giá đất đai theo quan điểm phát triển của Liên Xô (cũ) đã được sử dụng rộng rãi ở các nước ở các nước XHCN cũ, ở Đông Âu và một vài nước khác thuộc châu á, châu Phi.

2.1.3.3. ở các nước châu âu

Phổ biến hai hướng: Đó là nghiên cứu các yếu tố tự nhiên để xác định tiềm năng sản xuất của đất (phân hạng định tính) và nghiên cứu các yếu tố kinh tế - xã hội nhằm xác định sức sản xuất thực tế của đất đai (phân hạng định lượng). Thông thường là áp dụng phương pháp so sánh bằng tính điểm hoặc tính phần trăm, dẫn qua [27]. 

2.1.3.4. Đánh giá đất đai ở ấn Độ

Tại ấn Độ, một số bang đã tiến hành đánh giá đất đai, áp dụng các phương pháp tham biến, biểu thị mối quan hệ giữa các yếu tố dưới dạng các phương trình toán học sau [19]:

           Y = F(A).F(B).F(C).F(X)

Trong đó:
Y - Biểu thị sức sản xuất của đất.

A - Độ dày và đặc tính tầng đất.

B  - Thành phần cơ giới lớp đất mặt.

C  - Độ dốc.

X  - Các yếu tố biến động như tưới, tiêu, độ chua, hàm lượng dinh dưỡng, xói mòn.

Kết quả phân hạng được thể hiện dưới dạng phần trăm (%) hoặc điểm. Mỗi yếu tố được phân cấp thành nhiều cấp và tính bằng %.

2.1.3.5. Đánh giá đất theo FAO: 

Từ năm 1970, tổ chức Nông - Lương liên hợp quốc (FAO) đã tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về Nông nghiệp để tổng hợp các kinh nghiệm và kết quả đánh giá đất của các nước, xây dựng nên tài liệu “Đề cương đánh giá đất đai” , dẫn qua [27]. Tài liệu này được nhiều nước trên thế giới quan tâm, thử nghiệm và vận dụng vào công tác đánh giá đất đai ở nước mình và được công nhận là phương tiện tốt nhất để đánh giá đất sản xuất nông, lâm nghiệp. Đến năm 1983 và những năm tiếp theo, đề cương này được bổ sung, chỉnh sửa cùng với hàng loạt các tài liệu hướng dẫn đánh giá đất chi tiết cho các vùng sản xuất khác nhau:

- Đánh giá đất cho nền Nông nghiệp nhờ nước trời (FAO,1984) [36].

- Đánh giá đất đai cho nền Nông nghiệp được tưới (FAO, 1985) [37].

- Đánh giá đất đai cho phát triển Nông nghiệp (FAO, 1988) [38].

- Đánh giá đất đai cho phát triển nông thôn (FAO, 1989) [39].

- Đánh giá đất đai cho đồng cỏ chăn thả (FAO, 1989) [40].

- Đánh giá đất đai và phân tích hệ thống canh tác cho quy hoạch sử dụng đất (FAO, 1994) [41].

Đặc điểm của đất đai được sử dụng trong đánh giá phân hạng là những tính chất của đất đai mà có thể đo lường hoặc ước lượng được. Có rất nhiều đặc điểm nhưng đôi khi chỉ có thể lựa chọn ra những đặc điểm chính có vai trò tác động trực tiếp và có ý nghĩa tới đất đai của vùng nghiên cứu. Trong khi đánh giá, thổ nhưỡng là phần đặc biệt quan trọng, nhưng còn bao hàm cả lĩnh vực tự nhiên, kinh tế - xã hội khác. Đánh giá phân hạng đất đai không chỉ là lĩnh vực khoa học mà còn là kinh tế kỹ thuật, nên cần phải có sự kết hợp liên ngành.

Tóm lại ta có thể nói, đánh giá đất đai của FAO đã kết hợp và kế thừa phương pháp đánh giá đất của Liên Xô (cũ) (thiên về yếu tố chất lượng đất) và của Hoa Kỳ (thiên về yêu cầu của cây trồng), trên cơ sở đó phát triển, hoàn chỉnh và đưa ra đánh giá thích hợp cho từng mục đích sử dụng. 

- Mục đích của đánh giá đất theo FAO: Đánh giá đất nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết phương pháp đánh giá đất đai trong khuôn khổ quy hoạch sử dụng đất trên quan điểm tăng cường lương thực cho một số nước trên thế giới và giữ gìn nguồn tài nguyên đất không bị thoái hoá, sử dụng đất được lâu bền.

* Nhận xét tình hình đánh giá đất trên thế giới: 

Đánh giá đất đai có vai trò rất lớn  trong việc sử dụng tài nguyên đất đai bền vững. Tuy nhiên mỗi một trường phái đánh giá đất có sự khác nhau về mục đích, phương pháp, hệ thống phân vị đất, điều kiện và quan điểm. Tuy nhiên cũng có nhiều quan điểm giống nhau giữa các quan điểm của các trường phái đánh giá đất đó là:

+ Chức năng, đối tượng đánh giá đất đai là tài nguyên đất đai.

+ Đất đai là một thực thể tự nhiên gồm các yếu tố: thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, động - thực vật… 

+ Đánh giá đất đai gắn liền với mục đích sử dụng.

+ Đánh giá đất đai còn chú ý tới yếu tố thị trường để tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên quan tới phương pháp bảo vệ đất, bảo vệ môi trường.

2.1.4. Những nghiên cứu về đánh giá đất đai ở Việt Nam 

Công tác đánh giá đất nói chung ở Việt Nam từ trước tới nay đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp.

 Trong thập kỷ 80, công tác phân hạng đất được tiến hành rất mạnh mẽ, nhằm mục đích góp phần tạo công bằng cho việc khoán sản phẩm đến người lao động, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh thuế nông nghiệp. 

Một số công trình sau đây đã đặt nền tảng cho việc nghiên cứu về đánh giá đất đai:


1. đánh giá phân hạng đất khái quát toàn quốc (tôn thất chiểu và nhóm nghiên cứu) thực hiện năm 1984 ở tỷ lệ bản đồ 1/500.000 [4]. Theo tài liệu này, dựa vào nguyên tắc phân loại khả năng đất đai của Bộ Nông nghiệp hoa kỳ, chỉ tiêu sử dụng là đặc điểm thổ nhưỡng và địa hình, được phân cấp nhằm mục đích sử dụng đất đai tổng hợp bao gồm 7 nhóm: Đất đai được phân lập cho sản xuất nông nghiệp (4 nhóm đầu), phân lập cho lâm nghiệp (2 nhóm kế tiếp) và mục đích khác (1 nhóm cuối cùng).

2. Phương pháp đánh giá sử dụng đất thích hợp của FAO bắt đầu được nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam vào những năm  cuối của thập kỷ 80 [10]. Tuy nhiên, chỉ đánh giá các điều kiện tự nhiên (thổ nhưỡng, thuỷ văn, tưới tiêu và khí hậu nông nghiệp). Trong nghiên cứu này, hệ thống phân vị chỉ dừng lại ở lớp (Class) thích nghi cho từng loại hình sử dụng đất [18].

3. ở đồng bằng sông cửu long, một số nghiên cứu chuyên đề (Casestudy) ở khu vực nhỏ đã bước đầu ứng dụng phương pháp đánh giá đất đai định lượng của FAO (Lê Quang Trí, 1989; Trần Kim Tính, 1986), dẫn qua [18].

Trong khuôn khổ chương trình quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu long (mekong Delta Master Plan - VIE 87/031), dẫn qua [18], là một nghiên cứu nhằm khái quát hoá khả năng sử dụng đất toàn vùng đồng bằng đã được thực hiện (M.E.F. Van Mensvoost; Nguyễn văn nhân, 1993), dẫn qua [18] làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án sử dụng đất toàn vùng. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chỉ dừng lại ở việc xem xét các điều kiện tự nhiên liên quan đến mục tiêu sử dụng đất. Bên cạnh đó một nghiên cứu về chuyên đề sử dụng đất phèn và đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ dự án nói trên (VIE 87/031) đã ứng dụng phương pháp đánh giá đất đai định lượng của các loại đất có vấn đề ở đồng bằng sông cửu long. Đây là những thử nghiệm đầu tiên ở Việt Nam, bước đầu ứng dụng các phương pháp đánh giá đất đai định lượng gắn với yếu tố kinh tế của sử dụng đất, qua đó đánh giá khả năng đất đai không những ở phạm trù tự nhiên mà còn xem xét đất đai ở khía cạnh kinh tế - xã hội [18].

4. Vùng đồng bằng sông Hồng, những công trình nghiên cứu có kết quả đã công bố của các tác giả: Nguyễn Công Pho, Lê Hồng Sơn (1995), Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992, 1993), dẫn qua [26], Phạm Văn Lăng (1992). Trong chương trình nghiên cứu đã vận dụng phương pháp đánh giá đất của FAO, các tác giả đã kết luận: Vùng đồng bằng sông Hồng có 33 đơn vị đất đai, trong đó có 22 đơn vị đất đai thuộc đất đồng bằng và 11 đơn vị đất đai thuộc đất đồi núi, dẫn qua [26].

5. Những năm gần đây, trong các công trình quy hoạch sử dụng đất đai các cấp được xây dựng theo sự hướng dẫn của Viện Điều tra quy hoạch đất đai (nay thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường) đã đưa phần đánh giá tiềm năng đất đai thành một trong những chuyên mục chính của công tác quy hoạch sử dụng đất. Bước đầu công tác đánh giá tiềm năng đất đai đã thu được những kết quả nhất định phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch sử dụng đất đai, đã chỉ ra được khả năng "cung" của đất đai làm cơ sở để phân bổ đất đai làm thoả mãn "cầu" về sử dụng đất cho sự phát triển các ngành kinh tế - xã hội.

6. Từ năm 1996 đến nay, các chương trình đánh giá đất đai cho các vùng sinh thái khác nhau, các tỉnh đến các huyện trọng điểm đã được thực hiện và là những tư liệu, thông tin có giá trị cho các dự án quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở cấp cơ sở [17]. Xuất phát từ những nhu cầu sử dụng và quản lý tài nguyên đất, vấn đề nghiên cứu đất trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng thích hợp đất đai ở Việt Nam hiện nay là cần thiết nhằm điều tra, phân hạng và định hướng sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên đất một cách hữu hiệu gắn với quan điểm sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.

Các bước đầu của các hoạt động đánh giá đất đai trong thời gian qua với sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của các cơ quan Nhà nước và Quốc tế đã và đang góp phần hoàn thiện quy trình đánh giá đất của Việt Nam.

7. Một số thông tin công trình về nghiên cứu đánh giá đất của trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội. Chương trình học về đánh giá đất theo FAO đưa vào giảng dạy từ năm 1995 đến nay cho các lớp chuyên ngành quản lý đất đai và khoa học đất thuộc khoa Đất và Môi trường có những công trình nghiên cứu sau đây: 

* Đề tài công trình nghiên cứu  khoa học 
- Mô hình đánh giá đất huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên của Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học (1997) [31].

- Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây của Đoàn Công Quỳ, Đỗ Thị Tám, Lê Văn Hải (1998) [31].

- Đánh giá hiện trạng và tiềm năng đất đai phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp vùng Châu Giang - Hưng Yên của Hà Học Ngô, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn ích Tân, Vũ Thị Bình, Đỗ Thị Tám (2000) [31].

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Dũng - Hà Bắc của Đoàn Công Quỳ (1995) [31].

- Thực trạng sử dụng đất và những vấn đề sử dụng đất bền vững ở huyện Lương Sơn - Hoà Bình của Vũ Thị Bình, Nguyễn Duy Sơn (2001) [31].

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ đánh giá hiệu quả sử dụng đất thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Nguyễn Thị Vòng và các cộng sự (1998 - 2000) [31].

- Quản lý nguồn tài nguyên đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Nguyễn Quang Học, Đào Châu Thu (1997) [21].

- Survey on soil mapping of Quang Ngai following the FAO - UNESCO soil classification system (Tran Van Chinh) [31].

- Study on sustainable Land Use on upland and mountainous region in Yen Chau district, Son La province (Dao Chau Thu, Mai Van Phan, Le Quoc Thanh - 2000) [31].

- Land resource and trend of sustainable Land Use in Tien Son district (Dao Chau Thu, Cao Viet Hung, Do Nguyen Hai, Nguyen Quang Hoc – 1999) [31].

* Đề tài nghiên cứu sinh

Đánh giá đất đai huyện Gia Lâm của Vũ Thị Bình (1995) [1]; Nghiên cứu tiềm năng đất đai nguồn nước và xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng của Nguyễn ích Tân (1999) [21]; Đánh giá đất và hướng sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp của Đỗ Nguyên Hải (2001) [10]; Đánh giá tiềm năng sản xuất nông - lâm nghiệp đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang của Nguyễn Đình Bồng (1995) [3]; Đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng bằng sông Hồng của Quyền Đình Hà (1993) [9]; Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông - lâm nghiệp huyện Đại Từ - Thái Nguyên của Đoàn Công Quỳ (2000) [19]; Nghiên cứu một số đặc điểm về hình thái tính chất của đất phèn theo phương pháp đánh giá đất của FAO của Cao Việt Hưng (2000) [12]…

* Đề tài thạc sỹ

Nghiên cứu và điều tra phân loại đất bản địa người Thái và chuyển đổi theo phân loại đất của FAO - UNESCO huyện Yên Châu - Sơn La của Trần Minh Tiến (2002) [29]; Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Xuân Trường - Nam Định theo phương pháp đánh giá đất của FAO của Lê Quang Vịnh (1998) [33]; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Giang - Hưng Yên của Đỗ Thị Tám (2001) [20]; Xác định loại hình sử dụng đất thích hợp huyện Nghĩa Hưng của Nguyễn Văn Thông (2002) [26] … 

* Đề tài sinh viên 

Đánh giá loại hình sử dụng đất, xác định loại hình sử dụng đất thích hợp huyện Xuân Trường của Trần Mỹ Hảo (1998); Điều tra đánh giá tài nguyên đất theo phương pháp của FAO huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh của Lay Pek Try (1999); Đánh giá các loại hình sử dụng đất xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Phạm Văn Tam (2000); Nghiên cứu đặc điểm các loại hình sử dụng đất huyện Yên Châu - Sơn La của Nguyễn Sáng (2001)… 

2.1.5. Hướng dẫn đánh giá đất đai của FAO

2.1.5.1. Một số khái niệm cơ bản dùng trong đánh giá đất của FAO

Theo những nghiên cứu chỉ dẫn của FAO về đánh giá đất đai có một số khái niệm như sau:

- Đất đai (Land): 

Đất đai được định nghĩa là một vùng đất mà đặc tính của nó bao gồm những đặc tính tự nhiên quyết định đến khả năng khai thác được hay không được và ở mức độ nào của vùng đất đó. Thuộc tính của đất bao gồm : Khí hậu, thổ nhưỡng, lớp địa chất bên dưới, thuỷ văn, giới động thực vật và những tác động của con người ở hiện tại và quá khứ [27].

- Hệ thống cây trồng (Cropping systems):

Là hoạt động sản xuất của cây trồng trong nông trại gồm tất cả các hợp phần cần có để đưa sản xuất một tổ hợp cây trồng và mối quan hệ giữa chúng với môi trường. Các hợp phần này gồm tất cả các yếu tố vật lý, sinh học cũng như kỹ thuật, lao động và quản lý, dẫn qua [42].

- Hệ thống sử dụng đất (Land Use System):

Là một kiểu sử dụng đất bố trí trên một điều kiện tự nhiên cụ thể bao gồm cả vấn đề đầu tư, thu nhập và cải tạo đất [27].

- Loại hình sử dụng đất (Land use types - LUT):

Là một cây trồng, một tổ hợp cây trồng hoặc phương thức canh tác trên một vạt đất với những phương thức quản lý trong điều kiện kinh tế - xã hội và kỹ thuật xác định [27]. 

 - Đơn vị bản đồ đất đai (Land mapping unit - LMU):

Là những vạt/khoanh đất được xác định trên bản đồ có những đặc tính về chất lượng đất đai đủ để tạo nên sự khác biệt với các đơn vị đất đai khác, nhằm tạo nên sự thích hợp của chúng với các LUT khác nhau [27].

2.1.5.2. Nguyên tắc cơ bản trong đánh giá đất của FAO [27]
- Đánh giá mức độ thích hợp của đất đai được đánh giá và phân hạng cho các loại hình sử dụng đất cụ thể.

- Việc đánh giá đất đai đòi hỏi có sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và đầu tư cần thiết trên các loại đất khác nhau như phân bón, lao động, thuốc trừ sâu, chi phí máy móc...

- Yêu cầu phải có quan điểm tổng hợp, nghĩa là có sự phối hợp và tham gia đầy đủ của các nhà nông học, lâm nghiệp  kinh tế và xã hội học. 

- Việc đánh giá đất đai phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng/ khu vực đất nghiên cứu.

- Khả năng thích hợp đưa vào sử dụng phải dựa trên cơ sở bền vững các nhân tố sinh thái trong sử dụng đất phải được dùng để quyết định.

- Đánh giá đất tập trung so sánh các sử dụng đất khác nhau.

2.1.5.3. Quy trình đánh giá đất đai theo FAO [27]
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Trong tài liệu “Đánh giá đất vì sự nghiệp phát triển”, FAO đã đề ra quy trình đánh giá đất (Sơ đồ 1). 

Sơ đồ 1: Quy trình đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất

Quy trình đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất gồm 9 bước. Bước 7 là bước chuyển tiếp giữa đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất. Cuối cùng là bước áp dụng đánh giá đất để triển khai thực hiện cho vùng nghiên cứu ra thực tế sản xuất.
2.1.5.4. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trong đánh giá đất theo FAO 

Bước 1: Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu bản đồ đơn vị đất đai

- cơ sở lựa chọn chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phụ thuộc vào phạm vi chương trình đánh giá đất đai như vùng, tỉnh thì lựa chọn theo ranh giới hành chính tỉnh, huyện phụ thuộc vào mối quan hệ giữa yêu cầu đánh giá đất (chi tiết, bán chi tiết, tổng thể) với tỷ lệ bản đồ và các loại bản đồ cần có [33].

Ví dụ: Yêu cầu đánh giá theo các mức độ chi tiết được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1: Mối quan hệ giữa phạm vi điều tra, tỷ lệ bản đồ và các loại bản đồ cần có để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất [27]
Yêu cầu đánh giá
Tỷ lệ bản đồ
Bản đồ cần có

Rất chi tiết
<1/10.000
Bản đồ giải thửa, đất, nước ngầm, hiện trạng  đường đất, địa hình chi tiết

Chi tiết
1/10.000 - 1/25.000
Bản đồ giải thửa, đất, nước ngầm, hiện trạng  đường đất, địa hình chi tiết

Bán chi tiết
1/25.000 - 1/100.000
Bản đồ đất, hệ thống đất đai, địa lý nhân văn, địa hình, hiện trạng sử dụng đất

Tổng thể (dùng cho Master Plan)
1/100.000 - 1/250.000
Bản đồ phân vùng địa lý tự nhiên, đơn vị đất đai, phân vùng khí hậu, hiện trạng sử dụng đất

Thăm dò
1/250.000 - 1/1.000.000
Bản đồ các đơn vị đất đai. Hiện trạng sử dụng đất

Tổng quan
> 1/1.000.000
Bản đồ phân vùng địa lý, khí hậu, HTSD đất, thực bì, địa hình, địa mạo, sinh thái nông nghiệp, đơn vị đất đai

- phân cấp chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, dựa vào yêu cầu mục đích của chương trình đánh giá đất là kết hợp với các nguồn tài liệu sẵn có hoặc bổ sung thêm để lựa chọn được chỉ tiêu phân cấp phù hợp với mục đích, yêu cầu sử dụng đất và mức độ thích hợp đất đai. 

Bước 2: Xây dựng các bản đồ đơn tính 

Bản đồ đơn tính là bản đồ thể hiện đặc tính, tính chất khác nhau của đất sau khi lựa chọn xác định các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, kết hợp với việc thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát thực địa tiến hành xây dựng các bản đồ đơn tính (thường mỗi chỉ tiêu thể hiện bằng một bản đồ đơn tính) khi vẽ bản đồ đơn tính thể hiện bằng màu sắc khác nhau. Trong hệ thống thông tin địa lý GIS, các dữ liệu để xây dựng các bản đồ đơn tính được thực hiện trên cơ sở kỹ thuật số hoá bản đồ (Digitalmap) [33].

Bước 3: Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

- Các bản đồ đơn tính được chồng ghép trên hệ toạ độ chung để tạo thành đơn vị đất đai. Về cách thức có thể chồng ghép bản đồ bằng tay (phương pháp thủ công) hoặc bằng kỹ thuật máy vi tính theo công nghệ GIS.

Tuy nhiên trong thực tế, khi xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gặp nhiều hạn chế. Trong khi làm bản đồ, khó thể hiện hết được các điều kiện thực tế, nhất là ở bản đồ tỷ lệ nhỏ, vì vậy khi xác định và lên bản đồ đơn vị đất đai cần tuân thủ các yêu cầu sau [33]:

- Các đơn vị đất đai (LMUS) cần đảm bảo tính đồng nhất tối đa hoặc các chỉ tiêu phân cấp phải được xác định rõ, nếu chúng không thể hiện được lên bản đồ thì cũng phải được mô tả chi tiết. 

- Các LMUS phải có ý nghĩa thực tiễn cho các loại hình sử dụng đất sẽ được đề xuất lựa chọn.

- Các LMUS phải vẽ được trên bản đồ.

- Các LMUS phải được xác định một cách đơn giản dựa trên những đặc điểm quan sát trực tiếp trên đồng ruộng hoặc qua sử dụng máy bay viễn thám.

- Các đặc tính và tính chất của các LMUS phải là đặc tính và tính chất khá ổn định vì chúng sẽ là các yêu cầu sử dụng đất thích hợp cho các loại hình sử dụng đất trong đánh giá đất (LE - Land Evaluation).

Bước 4: Mô tả bản đồ đơn vị đất đai 

Mô tả các đơn vị đất đai thường được đưa vào phần chú giải của bản đồ đơn vị đất đai, trong đánh giá tài nguyên đất của công trình đánh giá đất đai. Các đơn vị đất đai được mô tả theo các chỉ tiêu thể hiện các đặc điểm (tính chất, đặc tính) của đơn vị đất đai tuỳ thuộc vào các chỉ tiêu lựa chọn và phân cấp của mỗi loại bản đồ đất đai. trong khi mô tả bản đồ đơn vị đất đai phải chỉ rõ được những yêu cầu sau [33]:

- số đơn vị đất đai, diện tích từng đơn vị.

- số khoanh đất, diện tính từng khoanh đất, mức độ phân tán… của từng đơn vị đất đai.

- mô tả các đặc điểm (đặc tính, tính chất) của từng đơn vị đất đai (đặc điểm khí hậu, địa hình, thuỷ văn, thực vật, động vật và đặc điểm đất).

Công tác xây dựng bản đồ đơn vị đất đai là bước đầu tiên mang tính chất kỹ thuật không thể thiếu được trong quá trình đánh giá đất của Việt Nam theo FAO. Sản phẩm bản đồ đơn vị đất đai là cơ sở xuất phát điểm cho toàn bộ quá trình đánh giá đất. 

Tóm lại việc xác định các chỉ tiêu phân cấp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai ở các vùng khác nhau là khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của vùng nghiên cứu, cấp tỷ lệ bản đồ đơn vị đất đai cần xây dựng. Công tác xây dựng bản đồ đất đai là một khái niệm mới, chỉ có khi bắt đầu tiến hành đánh giá đất theo FAO, nên chưa có các chỉ tiêu phân cấp thống nhất cho từng vùng sinh thái với các cấp tỷ lệ bản đồ khác nhau. Mặt khác do điều kiện tự  nhiên, kinh tế - xã hội ở Việt Nam phức tạp, nên khi xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cho từng vùng phải được tiến hành cụ thể, chi tiết nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đất đai tốt hơn.

2.2. Những nghiên cứu về GIS 
2.2.1. Giới thiệu về Hệ thống Thông tin địa lý (GIS)

Theo lịch sử phát triển của môn khoa học bản đồ cho rằng ngành bản đồ có cách đây hàng trăm năm trước công nguyên. Trong đó, các nhóm người từ thời xưa như Trung Quốc, ấn Độ, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha… đã góp phần tạo nền tảng cơ sở ban đầu cho khoa học địa lý bản đồ phát triển [30].

Giai đoạn đầu những năm 60 của thế kỷ XX đánh dấu sự ra đời của GIS  mà nó chủ yếu được phục vụ cho công tác điều tra quản lý tài nguyên. Đến giữa thập kỷ 60, GIS đã phát triển đến việc phục vụ công tác khai thác và quản lý đô thị như: DIME của cơ quan kiểm toán Mỹ, GRDSR của cơ quan thống kê Canada. Đến năm 1968, Hội Địa lý Quốc tế đã quyết định thành lập uỷ ban thu thập và xử lý dữ liệu địa lý [5].

Những năm đầu của thập kỷ 70, do sự tiến bộ của công nghiệp máy tính, đồ hoạ máy tính, phân tích dữ liệu không gian và quản trị dữ liệu, GIS càng đóng vai trò then chốt trong việc khai thác và ứng dụng điển hình: Hệ GIS đầu tiên được đưa vào ứng dụng trong công tác quản lý tài nguyên ở Canada với tên gọi là “Canada Geographic Information System” bao gồm các thông tin về nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất và động vật hoang dã [5].

Từ những năm 80 trở lại đây, công nghệ GIS đã có một sự phát triển nhảy vọt về chất và trở thành một công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý và trợ giúp quyết định. Phần mềm GIS đang hướng tới đưa công nghệ GIS thành hệ tự động thành lập bản đồ và xử lý dữ liệu Hypermedia (phương tiện cao cấp), hệ chuyên gia, hệ trí tuệ nhân tạo và hướng đối tượng. Phần cứng phát triển mạnh theo giải pháp máy tính để bàn (Desktop), nhất là trong những năm gần đây đã ra đời các bộ vi xử lý cực mạnh, thiết bị lưu trữ dữ liệu, hiển thị và in ấn thông tin tiên tiến đã làm cho công nghệ GIS thay đổi cả về chất lượng và số lượng theo nhu cầu [5], [42]. 

Ngày nay, công nghệ GIS đang phát triển mạnh theo hướng tổ hợp (Enterprise) và liên kết mạng. Có thể nói trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, công nghệ GIS đã luôn tự hoàn thiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để phù hợp với các tiến bộ mới nhất của khoa học và kỹ thuật. ở Việt Nam hiện nay đang trên đà tiếp cận với công nghệ mới ở mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, trong đó công nghệ xây dựng bản đồ cũng được từng bước nâng cao. Các cơ sở chuyên ngành đo đạc, xây dựng bản đồ và khai thác thông tin đã trang bị các hệ thống máy tính hiện đại, các thiết bị tin học chuyên dụng và các phần mềm phục vụ công tác xử lý số liệu, xây dựng bản đồ, lưu trữ và phân tích số liệu [5]. 

Công nghệ GIS hiện nay đang được đưa vào ứng dụng nghiên cứu rộng rãi trên thế giới trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, đánh giá tài nguyên tự nhiên…, đặc biệt ở các quốc gia châu á đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên tự nhiên ngày càng trở nên cấp thiết, không chỉ trong phạm vi của từng quốc gia mà trên phạm vi quốc tế. Tiềm năng của công nghệ GIS ứng dụng trong các lĩnh vực, các ngành rất lớn cho phép hoạch định, lựa chọn các phương án mang tính chiến lược về sử dụng tài nguyên tự nhiên cũng như trong phát triển kinh tế. Do vậy, kỹ thuật GIS có thể được xem như công nghệ đi đầu (Leading edge technology) trong việc quy hoạch sử dụng tài nguyên và hoạch định chính sách phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Các nước công nghiệp phát triển đã sử dụng kỹ thuật GIS trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường. Để bảo vệ môi trường và hạn chế những suy thoái đang diễn ra, cần phải đưa kỹ thuật GIS ứng dụng vào nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất đai, như vậy có thể tìm ra được những mô hình nông nghiệp bền vững, giảm bớt những hiểm họa đối với môi trường tự nhiên và đối với loài người (giảm tình trạng phá rừng không cần thiết, tình trạng xói mòn và suy thoái đất, tình trạng ô nhiễm môi trường nước...) [5].

Trên thế giới ngày nay, với các tiến bộ như vũ bão của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự tiến bộ của công nghệ tin học, công tác đánh giá tiềm năng đất đai đã có bước tiến bộ rất lớn, bằng việc sử dụng tư liệu viễn thám để đánh giá đất đai trên một phạm vi rộng lớn và đưa ra các dự báo chiến lược cho việc sử dụng đất đai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Còn trên phạm vi hẹp, người ta sử dụng ảnh hàng không, các bản đồ chuyên đề và các số liệu điều tra thực địa trên cơ sở sử dụng các phần mềm chuyên dụng để phân hạng, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế, xã hội. Nhưng dù sử dụng các phương tiện và công cụ nào đi nữa thì công tác phân hạng đất và đánh giá tiềm năng đất đai vẫn dựa vào các nguyên lý cơ bản của hai phương pháp trên.

2.2.2. Một số khái niệm liên quan đến Thông tin địa lý 
- Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý được hình thành từ ba khái niệm thuật ngữ sau đây: Địa lý (Geographic), GIS phải liên quan đến “Địa lý” hay gọi là “Không gian”. Thông tin (Information), GIS đề cập đến khối dữ liệu khổng lồ mà bản thân nó quản lý. Hệ thống (System), GIS thể hiện về cách tiếp cận hệ thống - bố trí các Module làm sao cho tích hợp thành hệ thống thống nhất và toàn vẹn. Kết hợp lại của ba thuật ngữ trên thì ta nhận được một khái niệm mới là Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System), gọi tắt là GIS [7].
- Khái niệm Công nghệ thông tin địa lý (Geographic Information Technology) là công nghệ thu thập và xử lý thông tin địa lý. Chúng bao gồm ba loại hệ thống cơ bản : Hệ thống thông tin địa lý (GIS). Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS), đo đạc vị trí của bề mặt trái đất trên cơ sở hệ thống các vệ tinh. Viễn thám (Remote Sensing), sử dụng vệ tinh để thu thập thông tin về trái đất [7].

2.2.3. Một số định nghĩa về GIS 
- GIS là Một hệ thống máy tính dùng để nắm bắt, quản lý, kết hợp, tính toán, phân tích và thể hiện dữ liệu có liên quan đến không gian của trái đất.  (R. McDonnell & K Kemp. 1995. International GIS Dictionary. Cambridge: Geoinformation International) [43].

- GIS là Một hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để trả lời các câu hỏi về bản chất địa lý của các thực thể địa lý. (Goodchild, M.F.1985 và Peuquet, D.J.1985), dẫn qua [11].

- GIS là Một công cụ máy tính cơ bản được thiết kế để nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân tích và thể hiện các kiểu dữ liệu thông tin địa lý khác nhau một cách có hiệu quả. (Invironmental Systems Research Institute, 1995) [43].

- GIS là Một hệ thống  máy tính cơ bản tạo cho ta 4 khả năng sau : (1)_Nhập dữ liệu. (2)_Quản lý dữ liệu. (3)_Phân tích dữ liệu. (4)_Kết xuất dữ liệu (Aronoff.1988), dẫn qua [2].

Cho dù có nhiều định nghĩa khác nhau về GIS, song mục đích chính của GIS là kết nối hai dạng dữ liệu không gian (bản đồ) và thuộc tính, phân tích xử lý cả hai dạng dữ liệu đó, từ đó giúp cho chúng ta xây dựng được những quyết định đúng về quản lý và cải tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả nhất. Hơn nữa, để tạo khả năng cho việc đưa ra các quyết định thoả đáng thì một thông tin cần phải được đánh giá chính xác trên cơ sở của mỗi tác động qua lại với các loại thông tin khác.

Tóm lại GIS như là một hệ thống bao gồm các phần mềm, phần cứng máy tính và cơ sở dữ liệu đủ lớn, có các chức năng thu thập, cập nhật, quản trị và phân tích, biểu diễn dữ liệu địa lý phục vụ giải quyết lớp rộng lớn các bài toán ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý trên bề mặt trái đất.

2.2.4. Mối liên hệ của GIS với các ngành khoa học khác
GIS là nơi hội tụ các lĩnh vực công nghệ và các ngành truyền thống. GIS được gọi là công nghệ xúc tác vì tiềm năng to lớn của nó đối với phạm vi các ngành có liên quan đến dữ liệu không gian. Trong quá trình phát triển công nghệ GIS luôn liên quan mật thiết với các ngành nền tảng của mình. Mối quan hệ của GIS với một số ngành chính như sau:

+ Ngành địa lý học: 
Được liên hệ với sự nhận thức thế giới, về vị trí con người trong đó và với truyền thống lâu đời trong phân tích không gian. GIS cung cấp kỹ thuật để tạo ra sự phân tích và nghiên cứu địa lý [22].

+ Ngành công nghệ máy tính:

Máy tính là một trong các thành phần của công nghệ GIS, dựa trên cơ sở nền tảng của các bộ xử lý (CPU) và hệ điều hành các phần mềm GIS không ngừng phát triển và hoàn thiện. Có thể nói sự phát triển của công nghệ máy tính quyết định sự phát triển và phạm vi ứng dụng của công nghệ GIS [24].
+ Ngành bản đồ học:

Bản đồ là một thành phần thể hiện các đối tượng địa lý trên bề mặt trái đất của chúng ta trong hệ GIS. Dữ liệu bản đồ là một thành phần chính trong cơ sở dữ liệu của GIS. Sự phát triển của ngành bản đồ sẽ giúp cho GIS hoàn thiện các chức năng xử lý dữ liệu không gian, phong cách thể hiện các dữ liệu bản đồ trong hệ thống và các sản phẩm đầu ra [24].

+ Ngành trắc địa và viễn thám:

Các dữ liệu trong GIS luôn gắn chặt với thế giới thực và để đảm bảo cơ sở toán học cho sự liên kết là mạng lưới toạ độ thống nhất (hệ toạ độ quốc gia). Ngành trắc địa cung cấp các số liệu toạ độ Nhà nước chính xác và thống nhất cho GIS. Các thông tin quản lý trong GIS phần lớn là thông tin tĩnh, tức chúng là những thông tin về những sự vật và hiện tượng đã xảy ra ở tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian nhất định nào đó. Để có thể đổi mới và cập nhật thông tin trong GIS cho phù hợp với những biến đổi đã xẩy ra ở thời điểm hiện tại cần phải có các số liệu, tư liệu mới về chúng và một nguồn thông tin mới đó có thể thu nhận nhanh chóng thông qua các ảnh hàng không hoặc ảnh viễn thám [24].

+ Ngành thống kê:

Nhiều mô hình được xây dựng trên cơ sở GIS về mặt bản chất mang tính thống kê. Ngoài ra, nhiều kỹ thuật thống kê được sử dụng để phân tích. Thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự phát sinh của các lỗi và tính không xác định của một số số liệu khác [7].

+ Ngành truyền thông thông tin:

Các thông tin trong các hệ GIS chỉ có thể trao đổi với nhau thông qua các phương tiện truyền thông. Sự phát triển của ngành này sẽ cung cấp cho GIS năng lực liên kết mạng máy tính, tạo ra các hệ GIS đa ngành. Nếu trước đây phần lớn GIS được sử dụng độc lập với nhau thì ngày nay hầu hết đã được kết nối thành mạng máy tính sử dụng chung cho các cơ quan khác nhau đã làm cho các nhà quản lý thấy rõ thêm hiệu quả đầu tư và ích lợi của công nghệ GIS [24].
+ Ngành khoa học quản trị dữ liệu:

Các dữ liệu trong GIS được tổ chức và quản lý dựa trên nền tảng nguyên tắc của các phần mềm quản trị dữ liệu. 

Cơ sở dữ liệu cũng là một thành phần cơ bản của GIS. Sự phát triển và hoàn thiện của các hệ thống quản trị dữ liệu sẽ giúp cho GIS hoàn thiện chức năng quản lý cơ sở dữ liệu của mình tối ưu hơn [22].
+ Ngành toán học:

Các chức năng xử lý của GIS luôn gắn liền với các thuật toán cụ thể trong toán học. Sự hoàn thiện trong giải quyết các thuật toán ứng dụng đã giúp cho các nhà lập trình có thêm khả năng mở rộng và hoàn thiện các chức năng  GIS, nhất là chức năng xử lý địa lý. Toán học là một trong những nền tảng cơ sở phát triển và hoàn thiện chức năng bên trong của các phần mềm GIS [24].
2.2.5. Các yếu tố thành công của GIS 

Một hệ GIS muốn phát huy được tác dụng của mình thì nó phải được tích hợp vào một môi trường tổ chức thích hợp. GIS hoạt động dưới sự điều khiển của các nhân viên được uỷ thác để đáp ứng các yêu cầu của một cộng đồng nào đó. Sự thành công của GIS phụ thuộc vào một số yếu tố sau [42], [5], [25]:

- Dữ liệu:

Dữ liệu trong GIS biểu diễn một hiện tượng của thế giới thực tại một thời điểm nào đó. ở đây, luôn có sự trừu tượng hoá vì chúng ta không thể và cũng không cần thiết phải thu thập toàn bộ dữ liệu. Các dữ liệu mà chúng ta thu thập là ràng buộc đầu tiên đối với khả năng của GIS.

- Tổ chức dữ liệu:

Dữ liệu phải được tổ chức hợp lý thì mới có thể sử dụng hiệu quả. Tổ chức dữ liệu bao gồm mô hình dữ liệu cho GIS, phân quyền sử dụng,...

- Mô hình:

Mô hình biểu diễn một đối tượng hay một hiện tượng trong thực tế vào trong máy tính. Mô hình tốt là một mô hình đơn giản mà có thể biểu diễn và dự đoán chính xác và nhất quán các diễn tiến của một hiện tượng hay đối tượng thực tế.

- Tiêu chuẩn đánh giá:

Các tiêu chuẩn của các đối tượng sử dụng GIS trong quá trình ra quyết định và các tiêu chuẩn của các đối tượng được phục vụ bởi quyết định đó cần phải thống nhất với nhau.

e. Nhân sự:

Đây là yếu tố quan trọng nhất vì tất cả các quá trình đều phải hoạt động dưới sự kiểm tra, giám sát của con người và kết quả phải phục vụ nhu cầu của con người.

2.2.6. Cơ sở dữ liệu của GIS
Có nhiều ý kiến khác nhau về cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, nhưng ở đây ta có thể thống nhất quan niệm GIS là một nhóm xác định các dữ liệu trong một cấu trúc của một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, đó là một tập hợp của các dữ liệu không gian và phi không gian được quản lý bởi phần mềm của hệ thống thông tin địa lý [42]. 

Một cơ sở dữ liệu của GIS được hình thành từ hai loại dữ liệu cơ bản: Dữ liệu không gian (bản đồ) và dữ liệu phi không gian (thuộc tính). Mỗi một loại dữ liệu có những đặc điểm riêng và chúng khác nhau về yêu cầu lưu giữ dữ liệu, hiệu quả, xử lý và hiển thị [25].

2.2.6.1. Cơ sở dữ liệu không gian

Dữ liệu không gian là những mô tả của hình ảnh bản đồ, chúng bao gồm tọa độ, quy luật và các ký hiệu dùng để xác định một hình ảnh bản đồ cụ thể trên tờ bản đồ. Hệ thống thông tin địa lý dùng các số liệu không gian để tạo ra một bản đồ hay hình ảnh bản đồ trên màn hình hoặc trên giấy thông qua thiết bị ngoại vi [42].

Trong GIS dữ liệu không gian (bản đồ số) được hình thành từ 3 loại đối tượng cơ bản là điểm, đường và vùng: Các loại đối tượng này được lưu trữ trong hai mô hình: Mô hình Vector và Raster [5], [25].

Mô hình Vector, các đối tượng bản đồ được lưu trữ chính xác bằng các cập toạ độ trong một hệ toạ độ xác định. Trong mô hình Raster, các đối tượng được bằng các Pixel (ô vuông). Còn tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu của GIS để lựa chọn mô hình cho thích hợp [25], [43].

2.2.6.2. Cơ sở dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu thuộc tính (phi không gian) mô tả các thông tin về đặc tính của các hình ảnh bản đồ. Thông thường, dữ liệu thuộc tính được tổ chức thành các bảng theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, phân cấp, mạng lưới. Mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính được thông qua một chỉ số xác định chung gọi là Mã địa lý (Geocode) [42].
Nói một cách tổng quan, dữ liệu thuộc tính là loại dữ liệu văn bản. Để có thể quản lý và xử lý loại dữ liệu này, các hệ GIS thường có chức năng riêng kèm theo hoặc được thực hiện bằng các phần mềm cơ sở dữ liệu như: ORACLE, FOXPRO, DBASE, ECXEL, ACCESS... [24].
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Sơ đồ 2: Mối quan hệ giữa dữ liệu không gian và thuộc tính của GIS
2.2.7. Mô hình chồng ghép bản đồ trong GIS 

Chồng ghép là thao tác không gian trong đó những lớp chuyên đề đ​ược chồng lên nhau để tạo ra một lớp chuyên đề mới chứa đựng những thông tin mới. Để rút ra những thông tin này, thao tác Số học hoặc thao tác Logic đ​ược vận dụng trên những lớp dữ liệu khác nhau đ​ược nhập vào. Khi chồng ghép hai lớp dữ liệu nhập vào đ​ược tổ hợp vào một lớp trung gian, nó lại đ​ược tổ hợp với lớp thứ ba để tạo ra lớp trung gian khác. Điều này đ​ược thực hiện tới khi tất cả các lớp dữ liệu nhập vào đều đ​ược chồng lên nhau (Star, 1990) [5].

Trong GIS thông thường có 4 phương pháp chồng xếp bản đồ như sau [2]:

1. Chồng xếp bản đồ bằng phương pháp Số học: Gồm các thao tác như cộng, trừ, nhân, chia và một số hàm khác nữa (Mod, div, sin, cos, atan,…).

2. Chồng xếp bản đồ bằng phương pháp Logic: Thao tác chồng xếp này thường dùng các phép toán Logic And, Or, Not, Xor.

3. Chồng xếp bản đồ bằng phương pháp có Điều kiện: Phương pháp này người ta chuyển biểu thức Logic thành biểu thức có điều kiện và máy luôn kiểm tra xem các số liệu trên bản đồ có thoả mãn điều kiện đưa ra hay không.

4. Chồng xếp bản đồ bằng phương pháp Trượt (Map Crossing): Phương pháp này là lấy hai bản đồ trượt qua nhau, lúc đó quá trình so sánh và phối hợp giữa các đơn vị bản đồ dạng Raster được thực hiện, các giá trị của các đơn vị bản đồ trên bản đồ kết quả được tính toán theo yêu cầu của người sử dụng.
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Chức năng chồng xếp bản đồ đều được thực hiện trên cả hai mô hình Vector và Raster. Trong hệ thống Vector, thao tác chồng ghép yêu cầu một cách t​ương đối thao tác hình học tổ hợp để rút ra những vùng giao cắt. Điều này đòi hỏi một thời gian xử lý. Trong hệ thống Raster, thời gian tốn phí cho quy trình hình học là không tồn tại, ng​ược lại chức năng chồng ghép đ​ược thực hiện nhiều lần tương đ​ương với tổng số của các ô. Khi chức năng này được thiết lập từ một số l​ượng th​ưa thớt các đối t​ượng thì hệ thống Vector sẽ trở nên hiệu quả hơn. Nhưng trong đa số các trư​ờng hợp chồng ghép sẽ nhanh và dễ hơn trên hệ thống Raster (Star, 1990) [2], [5].

Hình 1: Thao tác số học trên 2 lớp dữ liệu dạng Raster

[image: image4.png]About Intersect
This operation cuts an input
therne with the features from
an overlay theme to produce
an output there with features
that have attiibute data fiom
both thernes.

HO-®

Tnput . Overlay  Output




Hình 2: Thao tác số học trên 2 lớp dữ liệu dạng Vector

2.2.8. Kỹ thuật GIS trong phân tích và xử lý dữ liệu 

Trong các cơ sở dữ liệu thông thường, phần phân tích dữ liệu thường được ghép chung vào phần hỏi đáp, tra cứu. Trong các hệ GIS, phần mềm phân tích dữ liệu có một chức năng riêng và thường là rất mạnh, rất đặc trưng. Cơ sở toán học cho chức năng này là đại số bản đồ. Chính ở điều này làm cho các hệ GIS khác với các hệ thiết kế khác và đây cũng là một tiêu chuẩn đặc trưng để đánh giá về khả năng của một hệ GIS [24].

Các phép xử lý, phân tích của chức năng này dành riêng cho dữ liệu không gian. Ngoài ra, GIS còn có khả năng phân tích không chỉ với dữ liệu không gian mà còn phân tích cả hai loại dữ liệu không gian và phi không gian trong mối liên hệ thống nhất với nhau. Các khả năng cơ bản của hệ GIS [42], [25], [7].

· Chuyển đổi hệ toạ độ, phép chiếu, nắn chỉnh bản đồ.

· Thực hiện các phép toán số học, logic, hình học, đại số.

· Chồng xếp, làm sạch, làm trơn, tách hoặc hợp các lớp thông tin không gian và phi không gian.

· Phân loại các lớp thông tin trên bản đồ.

· Nội suy bề mặt cho điểm, đường, tạo bề mặt địa hình từ các đường đồng mức, tạo ảnh phối cảnh 3 chiều, tính toán độ dốc.

· Tính toán thống kê khoảng cách, mô hình hoá và kết hợp với các hệ chuyên gia.

· Xác định chọn lọc vùng theo một tiêu chuẩn bất kỳ.

2.2.9. ứng dụng GIS và khả năng tiếp cận

Công nghệ GIS được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực có liên quan tới hệ thống dữ liệu không gian, trong đó cho phép lưu trữ, tìm kiếm, xử lý phân tích và hiển thị thông tin về một số đối tượng quản lý một cách tự động, đồng thời GIS còn là một công cụ nhằm giải quyết tối ưu các bài toán quản lý, quy hoạch nói chung cũng như các bài toán quản lý, quy hoạch tài nguyên thiên nhiên (bao gồm cả đất đai) trong phạm vi hẹp cũng như phạm vi rộng.

Tiếp cận công nghệ GIS cũng như chính công nghệ GIS là tạo nên một hệ thống quản lý thông tin số liệu và trợ giúp quyết định có hiệu quả. Bởi vì đây là hệ thống phần mềm được thiết kế và cài đặt theo nguyên tắc mô phỏng tư duy con người nhằm giúp con người hiểu thêm thông tin một cách đa dạng hơn, tốt hơn cho phép đạt được những quyết định đúng đắn [42], [5], [25].

Hiện nay hầu hết các lĩnh vực chuyên ngành đều quan tâm tới GIS và khai thác nó theo các mục khác nhau. Ngành trắc địa và địa chính đang rất quan tâm, chú trọng việc khai thác và phát triển GIS. Hệ thống thông tin địa lý đã được ứng dụng trong lĩnh vực trắc địa bản đồ giải quyết các vấn đề như:

- Hệ thống tự động quản lý, lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu trắc địa bản đồ với sự trợ giúp của máy tính. Đặc biệt là có khả năng biến đổi dữ liệu mà không thể thực hiện được bằng phương pháp thô sơ.

- Khả năng chuẩn hóa ngân hàng dữ liệu để có thể đưa vào các hệ thống xử lý khác nhau do đó nó phát triển được khả năng khai thác dữ liệu.

- Có khả năng biến đổi dữ liệu để đáp ứng được những bài toán cụ thể cần được giải quyết.

- Có khả năng cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất. Những thông tin này đã được thu thập từ tất cả các dạng thông tin mới nhất để cung cấp cho người sử dụng cùng với khả năng biến hóa theo thời gian.
2.2.10. Những ứng dụng GIS trong đánh giá tài nguyên đất trên thế giới và ở Việt Nam

2.2.10.1. Một số ứng dụng GIS trên thế giới

Hệ thống thông tin địa lý tuy mới ra đời nhưng đã được rất nhiều nước trên thế giới ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau như: Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch đô thị, hệ thống quản lý hành chính, thương mại, giao thông vận tải, y tế và an toàn nhân dân, đo đạc thành lập bản đồ …

1. Hy Lạp:

Hệ thống thông tin địa lý được nghiên cứu thử nghiệm tại vùng đám cháy Eparchy của Pylias (Tây - Nam Messinia, HyLạp) nhằm mục đích mô hình các sự kiện và hành vi của môi trường đang cháy. Hơn nữa, để thu nhận đ​ược thông tin nhiều hơn về vấn đề kiểm soát hỏa hoạn như​: Tần xuất và khả năng lan truyền của đám cháy. Sự hiểu biết về nguy cơ thiệt hại sẽ tạo ra một sự kiểm soát có hiệu quả hơn đặc biệt là: (1)_Phát hiện ra những tuyến cháy mới. (2)_Cung cấp thiết bị kỹ thuật. (3)_Sắp xếp lại các vị trí cứu hỏa. (4)_Tuyên truyền cho công chúng. (5)_Kế hoạch quản lý tốt hơn về hệ sinh thái tự nhiên trong mối liên quan đến hành vi hỏa hoạn có tính chất hoang dã [5].

2. Thổ Nhĩ Kỳ:

Tại Đông Nam của Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), nhà nghiên cứu Areak và những người khác (1998) đã thử nghiệm ứng dụng phần mềm GenaMAP (phần mềm của GIS) trong quy hoạch quản lý đất đai. 

 Mục đích của dự án thử nghiệm cho ứng dụng GIS trong quy hoạch quản lý đất đai (khoảng 260.000 ha) này gồm 3 điều: (1)_Tạo một cơ sở dữ liệu đất. (2)_Thực hiện một kế hoạch quản lý đất đai tại cấp vùng và quốc gia. (3)_Phân tích nhu cầu sử dụng phân bón, dẫn qua [5].

3. Cộng đồng châu Âu:

Mục đích của dự án CORINAI là kiểm kê đầy đủ một cách rõ ràng, thải khí cho châu Âu. Các số liệu về kiểm kê cần đ​ược những người sử dụng tự do truy nhập. Một số số liệu về phát thải CO2, mêtan, CO và amôniac đang l​ưu trữ trong cơ sở dữ liệu [5].

Chủ đề chính của xói mòn CORINE là đánh giá hiểm hoạ xói mòn và chất lượng đất cho các n​ước thuộc phía nam của cộng đồng châu Âu. Nó đ​ược dựa trên 5 tập hợp dữ liệu: Đất, khí hậu, độ dốc, thực vật và thuỷ lợi [5].

- Cơ sở dữ liệu đất đ​ược biên tập thông qua số hoá những bản đồ đất châu Âu tỉ lệ 1/1.000.000.

- Dữ liệu khí hậu do Viện khí t​ượng quốc gia cung cấp.

- Dữ liệu độ dốc thu đ​ược bằng đo đạc thủ công trên các bản đồ địa hình hoặc đ​ược rút ra từ mô hình số độ cao. 

- Dữ liệu về thực vật và t​ưới tiêu đ​ược rút ra từ dự án che phủ đất CORINE. Nếu những cái này không sẵn có, các nguồn quốc gia đ​ược tham gia t​ư vấn.

4. Mỹ:

ở Mỹ, theo FICCDC (Uỷ ban điều phối liên ngành liên bang về bản đồ số) ước tính rằng trong năm tài chính 1987, các cơ quan liên bang đã dùng khoảng 26 - 46 triệu đôla cho công nghệ hệ thống thông tin địa lý. Năm tài chính 1989 dùng khoảng 50 - 55 triệu đôla. Năm tài chính 1992, bốn cơ quan liên bang đã chi phí quỹ hệ thống thông tin địa lý trên 10 triệu đôla, 5 cơ quan cần từ 5 - 10 triệu đôla và trên 20 tổ chức chi trên một triệu đôla [42],[5].

Các bang và một số cơ quan ứng dụng công nghệ GIS tại Mỹ: 

- Các cơ quan đo đạc bản đồ đã đi đầu trong lĩnh vực tự động hoá bản đồ. Cơ quan bản đồ quốc phòng, Bộ Nội vụ và một số cơ quan khác của Mỹ đã có các chương trình tự động hoá bản đồ số đồng loạt. Xây dựng một cơ sở dữ liệu bản đồ số từ các File GBF/DIME/TIGER và nó ngày càng phát triển lên.

- Một số bang New York, North Carolina, Kansas và Virgila đã phát triển các chương trình giúp đỡ các địa phương cập nhật và hiện đại hoá các bản ghi đất đai của chúng. Các bang này thông qua các chương trình đã tài trợ các địa phương về việc đánh giá các loại đất theo luật thuế và thành lập các bản đồ địa chính, bản đồ thuế, quản lý và lưu trữ các thông tin đất đai.

- Sở Công an thành phố Tacoma, Washington sử dụng công nghệ GIS để chọn, hiển thị và phân tích các hoạt động tội phạm. Hệ thống thông tin địa lý được xây dựng trên máy tính và có thể truy nhập vào tên các tội phạm, hộ khẩu, địa chỉ phố xá và các thông tin khác đã được lưu trữ ở viện kiểm soát.

Những địa phương tại Hoa kỳ có hiệu quả nhất trong quá trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS: 

Cơ quan
Phần mềm
Phần cứng

Cục tài nguyên Slaska

Sở công an thành phố Tacoma

Công ty khí đốt Wisconsin

Công ty điện thoại Florida

Uỷ ban quy hoạch vùng Florida
ESRI

ESRI

GFIS

INTERGRAPH

ERDAS
DIGITIAL

PRIME

IBM

INTERGRAPH

IBM-PC

5. Cơ quan dịch vụ bảo tồn đất đai USDA:

Sử dụng hệ thống thông tin đất đai như là​ một công cụ tổng quan cho thành lập bản đồ và cung cấp thông tin thổ nh​ưỡng cho ng​ười sử dụng [5].

+ Sử dụng bản đồ khoanh vẽ đất với các thuộc tính liên quan 

- Đổi tên, phân loại và tô màu lại các vùng: Tạo bản đồ chỉ ra bậc chính cơ cấu của đất, xem xét biến đổi cơ cấu của đất cho mỗi khoanh vẽ đất. 

- Chồng ghép logic của những khoanh vẽ với các lớp khác: Chồng ghép khoanh vị đất với khí hậu, thực phủ/che phủ đất, địa mạo, đá mẹ.

- Tính toán giá trị thuộc tính từ những cái đó của các khoanh vẽ đất: ước tính đất hàng năm mất sử dụng ph​ương trình mất đất tổng hợp (USLE).

+ Sử dụng dữ liệu phẫu diện

- Ước tính những mô tả định l​ượng về tính chất đất bao gồm trị trung bình, mode, ph​ương sai, bán ph​ương sai của tất cả những tính chất định l​ượng của đất. 

- Sản xuất những bản đồ thuộc tính đơn bằng nội suy dữ liệu phẫu diện đất, ví dụ trong nghiên cứu ô nhiễm đất. 

- Tạo mô hình ​ước tính sản l​ượng mùa vụ hoặc mô hình định l​ượng khác từ phẫu diện đất hoặc dữ liệu khác. 

6. Chính phủ Jordani:

Đã quy hoạch xây dựng đầm trên núi Wadi Mujib (Loy, 1994) để chứa n​ước sạch cho t​ưới và nâng cao mực n​ước ngầm. Từ ảnh KT- 350 người ứng dụng phần mềm ArcInfo, Arcview, Imagine và ILWIS 1.3 để thiết kế bản đồ địa mạo. Quá trình ứng dụng này nhằm tạo ra hai mô hình rủi ro môi tr​ường trên vùng xây dựng đập như: Một mô hình cho thành lập bản đồ rủi ro tr​ượt đất và mô hình khác cho thành lập bản đồ địa khảo cổ học [5]. 

2.2.10.2. Một số ứng dụng hệ thống GIS tại Việt Nam 

1. Bộ môn Hệ thống thông tin đất (nay là Bộ môn Địa chính) thuộc khoa Đất và Môi trường của Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội:

Bộ môn Địa chính đã thành lập từ năm 1994 nhằm hướng nghiên cứu, đào tạo vào phục vụ sản xuất, đó là ứng dụng công nghệ thông tin địa lý vào quản lý tài nguyên đất và phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, bộ môn đã tham gia, nghiên cứu, hướng dẫn và đào tạo sinh viên đạt thành tựu đáng kể, đã nghiên cứu 3 đề tài cấp bộ, ngành và 5 đề tài cấp trường… Phần mềm GIS chủ yếu được dùng là: ILWIS, ARCVIEW, ARCINFO, MAPINFO…[31]. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

là cơ quan Nhà nước xây dựng các hệ thống toạ độ quốc gia, các loại bản đồ địa hình, các bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, các bản đồ sử dụng đất… ứng dụng công nghệ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong thành lập mạng lưới toạ độ quốc gia, bay chụp ảnh hàng không, đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển. Các phần mềm GIS sử dụng chủ yếu là GIS office, MGE (INTERGRAPH), MAPINFO cùng các Module mở rộng cho việc phân tích không gian, phân tích 3 chiều và đo đạc biển [28].

3. Bộ Khoa học và công nghệ:

Từ 1995 đến 1998, bộ đã có dự án về hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên và giám sát môi trường. Dự án đã phối hợp với một số Bộ, ngành và với một số tỉnh để xây dựng các cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên thiên nhiên cho địa phương. Hơn nữa, dự án còn giúp cho địa phương với tầm nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến quy hoạch lãnh thổ và quản lý tài nguyên thiên nhiên. công nghệ chủ yếu được áp dụng trong dự án này là phần mềm GIS ArcInfo, Arcview…[28].

4. Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và tư vấn môi trường biển thuộc Viện cơ học:

Trung tâm đã thu thập được rất nhiều số liệu về môi trường biển, dải ven bờ của Việt Nam. Đây là cơ quan sớm áp dụng công nghệ GIS trong các hoạt động của mình, trung tâm đã xây dựng được nhiều cơ sở dữ liệu GIS như: rừng ngập mặn Việt Nam, các rạn san hô của một số vùng biển,… Phần mềm được áp dụng là ArcInfo và MapInfo [28].

5. Trung tâm Viễn thám thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Đã xây dựng được nhiều cơ sở dữ liệu GIS, đặc biệt ở đây có nguồn tư liệu ảnh vệ tinh SPOT phủ trùm toàn quốc rất phong phú. Hiện nay, tại trung tâm đang sử dụng  phần mềm: ARC/INFO, ARCVIEW, MAPINFO [28].
6. Viện Điều tra quy hoạch rừng:

Là một trong những nơi tiến hành điều tra thu thập dữ liệu về lâm nghiệp trên qui mô lớn và sớm được sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để thu thập, lưu trữ, xử lý và khai thác chúng. Viện đã sử dụng phần mềm Ilwis, MapInfo và tự phát triển phần mềm GIS riêng của mình là FEWGIS [28].

7. Viện Thông tin tư liệu và bảo tàng địa chất:

Đang ứng dụng các công nghệ hệ thống thông tin địa lý của hãng Itergraph, MapInfo, ArcInfo. Đây là một trong vài cơ quan đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ GIS của Itergraph và hiện nay đa số các cơ sở dữ liệu của Viện được xây dựng trên công nghệ của hãng này [28].

8. Công ty DOLSOFT (TP. Hồ Chí Minh):

Là một trong những công ty phần mềm của Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý. Sản phẩm của công ty là các phần mềm GIS WINGIS, DOLFGIS đã được giới thiệu rộng rãi và có uy tín cho nhiều người dùng trong và ngoài nước (Châu Âu). Đây cũng là một trong không nhiều sản phầm phần mềm GIS do Việt Nam xây dựng và được người dùng chấp nhận. Nhiều cơ quan địa phương, các tỉnh phía Nam đã ứng dụng WINGIS để xây dựng các cơ sở dữ liệu của riêng mình [28].

2.2.10.3. Một số nội dung và đề tài nghiên cứu về GIS tại Việt Nam 

1. Năm 1990, FAO đã sử dụng GIS đầu tiên tại Việt Nam nhằm xây dựng “Bản đồ vùng sinh thái đồng bằng Sông Hồng” với tỷ lệ 1/250.000, dẫn qua [11].

2. “Sử dụng kỹ thuật hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh Đăk Lăk 1995” là đề tài của tác giả Nguyễn Văn Nhân, Võ Thị Bé Năm và Phạm Việt Tiến [16]. Đề tài được áp dụng nhằm phân loại và đánh giá tài nguyên đất cho các mục tiêu phát triển nông - lâm nghiệp một cách bền vững trong tương lai.
3 “Bước đầu ứng dụng kỹ thuật viễn thám và hệ thống thông tin địa lý  xây dựng bản đồ xói mòn đất thị xã Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk” là đề tài của tác giả Nguyễn Hoàng Đan [6]. ứng dụng đề án này nhằm mục đích nghiên cứu xây dựng bản đồ xói mòn đất, từ đó đánh giá tiềm năng xói mòn đất tạo điều kiện đề ra các phương pháp hạn chế và đề xuất sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.

4. Viện Điều tra Quy hoạch lâm nghiệp phát triển hệ xử lý ảnh phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên rừng. Sử dụng chương trình đánh giá đất tự động (Automated Land Evaluation System) để đánh giá phân hạng đất một số mô hình tại tỉnh Tuyên Quang.

5. Đề tài ứng dụng GIS tại trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

- ứng dụng GIS để đánh giá thích hợp với cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Khoái Châu - Hưng Yên của Trần Thị Băng Tâm, Trần Quốc Vinh, Phạm Văn Vân, Nguyễn Đình Công, Lê Thị Giang (đề tài cấp Bộ) [31]. Đề tài ứng dụng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đất nông nghiệp và xử lý dữ liệu trong công tác đánh giá đất theo quy trình của FAO.

- ứng dụng GIS thiết kế cơ sở dữ liệu bản đồ cho hệ thống thông tin đánh giá tài nguyên đất cấp huyện của thạc sỹ Mẫn Quang Huy (1999) [31]. Đồ án thực hiện nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và đánh giá tài nguyên đất đai tại địa bàn huyện Đông Anh.

- ứng dụng của một số phần mềm hệ thống thông tin địa lý vào công tác quản lý dữ liệu địa chính của Trần Thị Băng Tâm, Trần Quốc Vinh, Phạm Văn Vân, Nguyễn Đình Công, Lê Thị Giang (1999) [31]. Đề tài áp dụng công nghệ GIS nhằm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã, phường…

- Đề tài sinh viên thực tập: ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp của Nguyễn Thị Hằng Nga (2000); ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp huyện Mỹ Lộc-Nam Định của Nguyễn Văn Tuyển (2001); ứng dụng phần mềm Arcview (GIS) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Văn Giang - Hưng Yên của Vann Varth (2001); Xây bản đồ sử dụng đất bằng kỹ thuật GIS tại xã Chiềng Sàng - Yên Châu - Sơn La của Nguyễn Bá Trung Tình (2002); ứng dụng GIS vào xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Tam Điệp - Ninh Bình phục vụ quy hoạch sử dụng đất của Phạm Hồng Thắng (2002)…

2.2.11. Giới thiệu vài nét về phần mềm GIS 

2.2.11.1. Phần mềm MapInfo

MapInfo là một công cụ rất quan trọng trong việc xây dựng, quản lý, cập nhật, xử lý, phân tích  và mô hình hoá các đối tượng địa lý thành những thực thể số được lưu trữ, bảo trì trong máy tính. MapInfo tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu theo các lớp đối tượng địa lý và mỗi một lớp thông tin hoặc File dữ liệu đều có các phần mở rộng như sau [24], [44]:

[*.Tab]: Chứa các thông tin mô tả cấu trúc dữ liệu. 

[*.Dat]: Chứa các thông tin nguyên thuỷ.

[*.Map]: Chứa các thông tin mô tả đối tượng không gian.

[*.ID]: Chứa các thông tin chỉ số liên kết không gian và thuộc tính. 

[*.Ind]: Chứa các thông tin về chỉ số đối tượng.

[*.Work]: Chứa các thông tin tổng hợp của trang làm việc.

2.2.11.2. Phần mềm ArcInfo

ArcInfo được sử dụng rộng rãi trong ngành khoa học trái đất cũng như trong các ngành khác để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ, thành lập loại bản đồ chuyên đề, quy hoạch tối ưu các bài toán phục vụ nhiều mục đích khác nhau. ArcInfo là phần mềm GIS đầu tiên được hãng RSRI xây dựng trên hệ điều hành UNIX cho các máy lớn (Worstation). Khả năng xử lý đồ hoạ của ArcInfo mang tính chất tự động rất cao cùng với tốc độ và độ chính xác cho thành lập bản đồ số trên máy tính. Với những chức năng phân tích dữ liệu như: Overlay, Network... tạo nên sức mạnh trong khai thác dữ liệu địa lý trên cơ sở các phép toán không gian cũng như khả năng mô hình hoá các đối tượng địa lý. Theo quan điểm GIS thì ArcInfo có ba chức năng: Là xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, phân tích và trình bày dữ liệu địa lý [23], [25].

Hiện nay, ở Việt Nam, ArcInfo không chỉ ứng dụng để xây dựng bản đồ mà được ưa chuộng áp dụng trong các ngành như: Địa chất, Địa chính, Nông nghiệp, Quy hoạch đô thị...
2.2.11.3. Phần mềm Arcview

ARCVIEW là phần mềm hệ GIS cũng giống ArcInfo và MapInfo, nó có chức năng như [45]: 

- Thành lập mới hoặc xử lý, xây dựng thêm dữ liệu không gian có sẵn. Tìm kiếm thuộc tính của đối tượng trên cửa sổ (View). Biên tập đồ thị để thể hiện thuộc tính của các đối tượng. Tổng hợp lại các thuộc tính của đối tượng. Xử lý, biên tập trong trang in (Layout) theo ý muốn và in ra giấy.

- Hiển thị dữ liệu bản đồ trên cửa sổ (View) và cùng lúc hiển thị dữ liệu kiểu bảng của đối tượng được lựa chọn. Tách lớp và chồng xếp các lớp dữ liệu của bản đồ để hoàn chỉnh bản đồ sản phẩm mới theo nhu cầu.

- Trao đổi dữ liệu từ các phần mềm khác và có thể hiển thị trực tiếp đối với dữ liệu xây dựng trong ArcInfo. Xuất, nhập trao đổi dữ liệu không gian (Geographic) và thuộc tính (dBase) để xử lý từ phần mềm khác.

- Thay đổi mô hình cấu trúc dữ liệu có sẵn hoặc lập trình thêm mới trong Arcview cho phù hợp với nhu cầu công việc của người sử dụng. Số liệu bổ sung cho Arcview có lấy từ ESRI, các tổ chức khác hoặc từ INTERNET.

Để kế tục các kết quả nghiên cứu về ứng dụng GIS trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai theo đánh giá đất ở Việt Nam, đồng thời hoàn chỉnh quá trình bản đồ đánh giá đất cấp huyện vùng đồi núi, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai dựa trên công nghệ GIS của huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La”.

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

( Nghiên cứu về đặc tính, tính chất đất canh tác nông nghiệp huyện Yên Châu nhằm xây dựng các chỉ tiêu phân cấp cho bản đồ đơn vị đất đai.

( Nghiên cứu về CSDL liên quan đến tổ chức dữ liệu trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu của các bản đồ đơn tính. 

( Nghiên cứu kỹ thuật GIS để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Châu.

3.2. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

( Từ điều kiện tự nhiên và điều kiện sản xuất của địa bàn nghiên cứu, chúng tôi xây dựng CSDL bản đồ đơn vị đất đai và đưa vào quản lý, lưu trữ trên hệ thống GIS .

( Dữ liệu không gian và thuộc tính của đối tượng nghiên cứu đều được mô hình hoá trong máy tính và có thể đáp ứng theo nhu cầu cần thiết của người tổ chức và quản lý trong chuyên ngành đánh giá đất.

( Xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai bằng phương pháp kỹ thuật GIS nhằm nâng cao độ chính xác phục vụ đánh giá đất cấp huyện. Đồng thời, phương pháp này ngày càng được ứng dụng và phát triển nhằm hỗ trợ, thay thế cho phương pháp thủ công.

3.3. Nội dung nghiên cứu 

1. Thu thập số liệu cần thiết tại vùng nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện những chỉ tiêu phân cấp cho bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Châu.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu các bản đồ đơn tính trong hệ thống GIS.

3. ứng dụng công nghệ GIS chồng ghép bản đồ đơn tính, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cho huyện Yên Châu.

4. Từ cơ sở dữ liệu các bản đồ đơn tính, ta ứng dụng Module của GIS xử lý, phân tích, thiết lập hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu thuộc tính bản đồ đơn vị đất đai của huyện Yên Châu và đánh giá sơ bộ việc xây đựng, quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai cho toàn huyện.

3.4.  Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu 
(  Điều tra thu thập số liệu về đất đai, khí hậu, thuỷ văn, địa hình, hiện trạng sử dụng đất, thực vật, thuỷ lợi, các yếu tố kinh tế, xã hội và một bản đồ về đất đai, địa hình, hiện trạng cây trồng của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

(  Điều tra, phỏng vấn sơ bộ hộ nông dân, chỉnh lý số liệu đã thu thập từ nguồn gốc khác nhau như: Số liệu của các phòng ban huyện, số liệu thừa kế của các đề tài nghiên cứu trên địa bàn huyện Yên Châu và điều tra thực địa huyện Yên Châu.

3.4.2. Kỹ thuật GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
3.4.2.1. Vai trò của phầm mềm GIS 
( Dùng phần mềm Microstation/MapInfo để lựa chọn, nắn chuyển hệ tọa độ và thiết lập cơ sở bản đồ số của huyện Yên Châu.

( Dùng phần mềm Arcview/ArcInfo xây dựng cơ sở dữ liệu các bản đồ chuyên đề (Các bản đồ đơn tính) nhằm quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Châu.

( Dùng phần mềm hỗ trợ khác: MapBasic, Excel, VB 6.0, Access 7.0 để xử lý và trao đổi mối quan hệ của hệ GIS với các phần mềm không nằm trong hệ GIS.
3.4.2.2. Kỹ thuật GIS trong quá trình xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ chuyên đề

Mục đích cuối cùng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS là nhằm thành lập các bản đồ chuyên ngành, phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý lãnh thổ, dự báo thiên tai, theo dõi tình trạng thảm hoạ của thiên nhiên [image: image5.wmf]32,72%
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và xã hội. Vậy, công nghệ GIS được áp dụng và thực hiện như thế nào?

Sơ đồ 3: Quy trình kỹ thuật GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu  chuyên đề

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Yên Châu

4.1.1. Vị trí địa lý 

Khi nói đến Tây Bắc, chúng ta không thể nào bỏ qua Sơn La và trong đó cũng có Yên Châu, một trong 9 huyện của tỉnh. Yên Châu có 13 xã và 01 thị trấn, nằm trên quốc lộ 6, cách Hà Nội 256 km và cách thị xã Sơn La 66 km về phía Đông. Là một huyện có toạ độ địa lý:  104(10’ - 104(40’ kinh độ Đông và 21(07’ - 21(14’ vĩ độ Bắc.

Phía Đông giáp với huyện Mộc Châu.

Phía Tây giáp với huyện Mai Sơn.

Phía Bắc giáp với huyện Bắc Yên.

Phía Nam giáp với nước CHDCND Lào với 46 Km đường biên giới.

4.1.2. Địa hình

Yên Châu là huyện miền núi, có địa hình được chia thành hai vùng rõ rệt, đó là vùng lòng chảo dọc quốc lộ 6 và vùng cao biên giới.

+ Vùng lòng chảo:

Xen giữa 2 cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản, nằm ở độ cao trung bình 400 m so với mặt nước biển gồm 10 xã. Vùng này chủ yếu thâm canh lúa ruộng, cây trên nương, chăn nuôi lợn và gia cầm, cây ăn quả, cây công nghiệp…

+ Vùng cao biên giới:

Có 4 xã có độ cao từ 800 - 900 m so với mặt nước biển, có những dải đất tương đối bằng phẳng giữa các dãy núi đá và rừng. Có hướng phát triển là chè - thâm canh ngô lai - chăn nuôi đại gia súc - cây ăn quả và nghề rừng.

Vì huyện có điều kiện địa hình đất đai khác nhau nên thời tiết, khí hậu cũng khác nhau và dẫn đến các hệ thống cây trồng, động vật, thảm thực vật cũng có nhiều nét khác nhau.

4.1.3. Khí hậu và thuỷ văn

1. Khí hậu:

Yên Châu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình là 23,340C, nhiệt độ cao nhất là 27,70C , nhiệt độ thấp nhất là 16,70C, biên độ chênh lệch ngày đêm khá cao, độ ẩm trung bình 79,92%, độ ẩm thấp nhất 76,33%. Đối với vùng cao biên giới, khí hậu mát mẻ thích hợp với cây chè, cây ngô và chăn nuôi đại gia súc.

Bảng 2: Số liệu khí hậu huyện Yên Châu - Sơn La

Tháng
Nhiệt độ TB (0c)
Lượng mưa TB (mm)
Độ ẩm (%)

1
17,75
3,20
78,00

2
19,38
0,17
76,67

3
22,55
50,00
76,33

4
25,32
111,10
77,33

5
26,70
154,40
79,00

6
27,72
224,00
80,00

7
27,30
220,35
82,50

8
26,54
263,13
84,50

9
25,32
147,72
83,25

10
23,88
18,38
82,00

11
20,92
13,65
79,75

12
16,66
22,63
79,75

Cả năm
280,04
1228,73
959,08

TB cả năm
23,34
102,4
79,97

(Số liệu trung bình từ năm 1998 - 2002)

Nhìn chung từ điều kiện nhiệt độ và lượng mưa cho thấy ảnh hưởng của khí hậu ở Yên Châu đã tác động mạnh đến khả năng cung cấp và duy trì độ ẩm của đất trong vùng, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông - lâm nghiệp.

2. Nguồn nước, thuỷ văn:

Huyện có 3 hệ thống suối chính chảy qua là Suối Sặp, Suối Vật và Suối Pàn. Ngoài ra, rải rác trên huyện còn có nhiều con suối nhỏ và các mỏ nước tự nhiên tạo thành một mạng lưới thuỷ văn phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trong toàn huyện.

4.1.4. Tiềm năng rừng

Từ lâu Yên Châu đã có tài nguyên rừng khá đa dạng. Đến nay do độ che phủ giảm xuống một cách nhanh chóng nên lượng gỗ có khả năng khai thác chỉ còn khoảng 400.000 m2.

Trong những năm gần đây, do sự quan tâm của Nhà nước về giao đất giao rừng đến hộ nông dân, tăng cường bảo vệ thiên nhiên rừng và nhiều dự án trồng thêm rừng mới đã phát triển (độ che phủ khoảng 18,6%), nhưng vẫn chưa khắc phục được hậu quả của môi trường sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng, khí hậu khắc nhiệt, đất đai bị xói mòn, đặc biệt vẫn còn thiếu nước trong  sinh hoạt và trong sản xuất vào mùa khô.

4.1.5. Tiềm năng khoáng sản

Huyện Yên Châu có một số mỏ khoáng sản. Tuy công tác điều tra chưa chính xác, song ta có thể đánh giá sơ bộ như sau:

- Mỏ than mỡ Mường Lựm khoảng 200.000 tấn có thể khai thác phục vụ cho công nghiệp.

- Mỏ than Tô Pang trữ lượng khoảng 1 triệu tấn có thể khai thác 5000 tấn/năm, đã bắt đầu khai thác song sản lượng thấp do đầu tư kém.

- Mỏ Autimon tại Chiềng Tương có trữ lượng khoảng 20.000 tấn, hiện tại đang được khai thác bằng phương pháp thủ công nên sản lượng thấp.

4.1.6. Thổ nhưỡng
Trên cơ sở xây dựng bản đồ đất năm 1992 cho thấy phần lớn toàn huyện là đất đồi dốc. Huyện có nhiều loại đất Feralit (đất đỏ vàng) phát triển trên các loại đá mẹ khác nhau. Vì phụ thuộc vào nhiều tính chất của đá mẹ do nguồn gốc hình thành, đất được chia thành 20 loại đất như trong bảng 3.

Bảng 3: Các loại đất của huyện Yên Châu

STT
Tên loại đất

1
Đất đen trên đá vôi

2
Đất mùn Alit trên núi 1,800-2,800m

3
Đất mùn nâu trên đá Macma trung tính

4
Đất đỏ nâu trên đá vôi

5
Đất đỏ vàng trên đá biến chất Philip

6
Đất mùn đỏ vàng trên đất sét vôi

7
Đất mùn đỏ vàng trên đá Macma Axit

8
Đất Feralit vàng nhạt trên đá cát quặc zit

9
Đất đỏ nâu trên đá Macma trung tính và Bazơ

10
Đất đỏ vàng trên đá sét vôi

11
Đất đỏ vàng trên đá biến chất Gơnai

12
Đất vàng trên đá Macma Axit

13
Đất vàng nhạt trên đá dăm cuội kết

14
Đất vàng nâu trên phù sa cổ

15
Đất dốc tụ trồng lúa

16
Đất thung lũng

17
Đất phù sa suối

18
Đất lầy thụt

19
Đất than bùn

20
Đất dốc tụ không trồng lúa

(theo bản đồ thổ nhưỡng huyện Yên Châu, tỷ lệ 1: 50.000)

4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

4.2.1. Dân số và lao động

Theo số liệu thống kê của huyện đến năm 2002 thì toàn huyện có 12.229 hộ với 59.061 người, tỷ lệ tăng dân số là 1,79% trong đó tăng tự nhiên là 1,4% và tăng cơ học là 0,39%.

Trong địa bàn huyện Yên Châu có 5 nhóm dân tộc khác nhau sinh sống gồm: Thái, Kinh, H’Mông, Mường, Simun và mỗi một dân tộc đều có nền văn hoá khác nhau, ngôn ngữ riêng và các tập quán canh tác riêng biệt. Dân tộc Thái là dân tộc lớn nhất trong vùng nghiên cứu. Người Thái sống ở trong những bản được phân định rõ ràng, nhà sát cạnh nhau chỉ có một khoảng trống để làm vườn. Cơ sở nền nông nghiệp của người Thái là canh tác lúa nước và nương rẫy, định cư trong những thung lũng đất màu mỡ. Dân tộc Kinh là dân tộc lớn thứ hai, họ thường làm kinh doanh hoặc làm trong cơ quan Nhà nước. Dân tộc Simun là dân tộc nhỏ nhất trong toàn huyện, họ sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy.

Dân số và lao động của huyện trong hai năm trở lại đây được thể hiện ở bảng 4.
Bảng 4: Tình hình dân số và lao động của Yên Châu (2001 - 2002)

Diễn giải
§VT
2001
2002



SL
(%)
SL
(%)

1. Tổng số hộ trong huyện
hộ
11.200
6,15
12.229
6,17

- Hộ nông nghiệp 
hộ
9.700
87,40
10.603
86,70

- Hộ phi nông nghiệp 
hộ
1.140
16,60
1.626
13,30

2. Tổng nhân khẩu
khẩu
57.450
31,50
59.061
29,80

- Khẩu nông nghiệp 
khẩu
53.545
93,20
54.470
92,23

- Khẩu phi nông nghiệp 
khẩu
3.905
6,80
4.591
7,77

3. Tổng số lao động 
L®
22.451
12,30
27.818
14,03

- LĐ nông nghiệp
L®
19.630
87,60
20.486
73,64

- LĐ phi nông nghiệp 
L®
2.750
112,40
7.332
26,36

4. Một số chỉ tiêu cơ bản 






- Số nhân khẩu/ hộ
k/h
5,13
-
4,83
-

- Số nhân khẩu NN/hộ NN
k/h
5,47
-
5,13
-

- Số nk phi NN/hộ phi NN
k/h
2,77
-
2,82
-

- Sè lao ®éng/hé
l®/h
2,00
-
2,27
-

- Số lao động NN/hộ NN
l®/h
2,00
-
1,93
-

- Sè l® phi NN/hé phi NN
l®/h
1,97
-
3,9
-

- Bình quân lương thực/khẩu
kg/n¨m
44,20
-
46,40
-


(Nguồn số liệu: Phòng thống kê huyện Yên Châu)

4.2.2. Cơ sở hạ tầng của huyện Yên Châu

4.2.2.1. Hệ thống giao thông
Hệ thống đường giao thông của huyện bao gồm quốc lộ 6 chạy qua với chiều dài 80 km, mặt đường rộng 6 m. Ngoài ra còn có hệ thống đường liên xã, liên thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá trong địa phương. Tuy nhiên, là một huyện miền núi có địa hình phức tạp, nên hệ thống đường giao thông ở đây còn kém phát triển, một số tuyến đường liên xã ở một số vùng cao có chất lượng thấp, cản trở không nhỏ đến việc lưu thông hàng hoá, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. 

Chính vì những lý do trên mà việc phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông là một trong những chiến lược quan trọng hàng đầu của huyện trong những năm tới.

4.2.2.2. Thuỷ lợi

Toàn huyện có tổng diện tích đất thuỷ lợi là 212,02 ha chiếm 12,5% diện tích đất xây dựng cơ bản. Một số công trình thuỷ lợi đã, đang và sẽ được cải tạo của huyện bao gồm: Đập Tà Vàng xã Long Phiêng; Kiên cố hoá kênh mương phai Phăn Chiềng Pằn, Hồ Trăng Nặm xã Chiềng On; Nâng cấp hồ Nà Dạ xã Chiềng On; Hệ thống kênh mương phai Phú Viêng Lán, phai Mo xã Chiềng Sàng; Hệ thống tưới ẩm xã Tú Nang, xã Sặp Vạt, xã Chiềng Hặc. 

4.2.3. Cơ sở y tế, giáo dục và văn hoá
+ Cơ sở giáo dục: 

Huyện có mạng lưới giáo dục khá đầy đủ với các loại hình giáo dục như: Nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. Phổ thông trung học có 14 lớp, tổng số học sinh 562, tổng số giáo viên 32 người. Phổ thông cơ sở có 119 lớp học, tổng số học sinh 3962 người, bậc tiểu học có 485 lớp, tổng số học sinh 9648 người.

+ Cơ sở y tế: 

Mạng lưới y tế của huyện khá hoàn chỉnh, với một bệnh viện huyện và hầu hết các xã có trạm y tế với đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn, nghiệp vụ.

Toàn huyện số y, bác sĩ, cán bộ là 147 người. Trong đó: Bác sĩ là 10 người, y sĩ là 47 người, y tá là 38 người, dược sĩ 67 người;  kĩ thuật viên 6 người ; nữ hộ sinh là 5 người và các cán bộ khác là 30 người.

+ Cơ sở văn hoá:

Hầu hết các xã của huyện có từ một đến hai bản văn hoá, các xã đều có bưu điện, nhà văn hoá để phục vụ cho nhân dân.                

Nhìn chung, Yên Châu là một huyện miền núi còn nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để có thể nâng cao đời sống của nhân dân, trong huyện cần có sự đầu tư thích đáng, đặc biệt là các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

4.2.4. Tình hình sản xuất của các ngành 

4.2.4.1. Trồng trọt
Trong năm 1999 và 2000 thì diện tích lúa xuân, lúa mùa, ngô, sắn đều có xu hướng tăng lên. Theo điều tra, sự gia tăng này là do các loại hình sử dụng đất này đem lại hiệu quả cao. 

Diện tích lúa nương giảm một phần do hiệu quả không cao và do huyện có chủ trương phát triển trồng rừng, cây màu và cây ăn quả. 

Những biến động từ năm 2000 đến 2002 về diện tích, năng suất, sản lượng của một số cây trồng chính được thể hiện ở bảng 5.

Một số mô hình canh tác và cơ cấu cây trồng tại địa bàn huyện Yên Châu được minh hoạ theo những phong cảnh hình ảnh sau đây: 
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ảnh 1: Mô hình đất trồng 2 lúa

ảnh 2: Mô hình đất trồng cây màu[image: image7.wmf]32,72%

20,14%

44,60%

0,53%

2,01%

Đất nông nghiệp (16988,74 ha)

Đất lâm nghiệp (27609,67 ha)

Đất chuyên dùng (1695,33 ha)

Đất khu dân cư (445,07 ha)

Đất chưa sử dụng (37628,09 ha)
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ảnh 3: Mô hình nông - lâm kết hợp

ảnh 4: Mô hình đất trồng 1 lúa - 1 màu (Ruộng-ngô)

Bảng 5: Diện tích, năng xuất, sản lượng một số cây trồng chính huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La năm 2000 và 2002

Loại cây trồng
Năm 2000
Năm 2002


Diện tích

(ha)
Năng suất
(tÊn/ha)
Sản

lượng

(tÊn)
Diện tích

(ha)
Năng suất

(tÊn/ha)
Sản

lượng

(tÊn)

1. Lúa chiêm xuân

2. Lúa mùa               

3. Lúa nương

4. Ngô

5. Sắn

6. Dong giềng

7. Đỗ tương

8. Mía

9. Cây ăn quả
350

922

785

4963

1146

179

164

452

1050
6,30

4,48

1,40

3,14

8,00

21,00

0,80

42,30
2205,00

4462,48

1099,00

15583,80

9168,00

3759,00

131,20

19136,00

4500,00
519

1028

572

7897

1249

183

332

180

1214
6,20

4,80

1,50

3,37

8,32

22,04

0,97

40,00
3217,8

4934,4

858,00

26612,90

10391,70

4033,30

322,30

7200

3181

Tổng SL quy thóc


26730


37710

BQ lương thực
427 kg / người / năm
651 kg / người / năm

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Yên Châu)

4.2.4.2. Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi của huyện Yên Châu được thể hiện trên bảng 6.

Bảng 6: Tình hình chăn nuôi của huyện Yên Châu

Loại gia súc gia cầm
Đơn vị
Năm 1995
Năm 2000
Năm 2002

1. Đàn trâu

2. Đàn bò

3. Đàn ngựa

4. Đàn dê

5. Đàn lợn trên 2 tháng tuổi

6. Gia cầm

7. Cá 
Con

Con

Con

Con

Con

Con

ha
8.647

7.560

1.200

1.450

22.400

14.100

145,70
9.497

9.386

11.400

1.380

25.987

148.600

192
9.548

9.240

621

1.230

25.974

156.750

192

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Yên Châu)

4.2.5. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Yên Châu                         

Cơ cấu diện tích tự nhiên 84366,90 ha của các loại đất thể hiện ở biểu đồ 2 và bảng 7. Trong đó: Đất nông nghiệp: 16.988,74 ha, chiếm 20,14% diện tích tự nhiên; Đất lâm nghiệp: 27.609,67 ha, chiếm 32,72%; Đất chuyên dùng: 1695,33 ha, chiếm 2,01%; Đất khu dân cư: 445,07 ha chiếm 0,53%; Đất chưa sử dụng: 37.628,09 ha chiếm 44,60% diện tích tự nhiên, trong đó 33.374,28 ha là đất đồi núi chưa sử dụng.
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Biểu đồ 2: Cơ cấu sử dụng đất huyện Yên Châu năm 2002

Theo số liệu này cho thấy diện tích đất tự nhiên của huyện rất lớn và đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ cao nhất cho nên cần có biện pháp khai thác thích hợp nhằm sử dụng tiềm năng này một cách có hiệu quả.

Bảng 7: Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Châu năm 2002

Loại đất
Diện tích(ha)
Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích tự nhiên

I. Đất nông nghiệp

1. Đất trồng cây hàng năm

1.1.Đất ruộng lúa-lúa màu

1.2.Đất nương rẫy

1.3.Đất cây hàng năm khác

2. Đất vườn tạp

3. Đất cây lâu năm

4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

5. Đất có mặt nước NTTS

II. Đất Lâm nghiệp

1.Đất rừng tự nhiên

1.1.Rừng sản xuất

1.2.Rừng phòng hộ

2. Rừng trồng

III. Đất chuyên dùng

1. Đất xây dựng

2. Đất giao thông

3. Đất thuỷ lợi

4. Đất an ninh quốc phòng

5. Đất khai thác khoáng sản

6. Đất vật liệu xây dựng

7. Đất nghĩa trang-nghĩa địa

8. Đất chuyên dùng khác

IV. Đất ở

1. Đất ở đô thị

2. Đất ở nông thôn

V. Đất chưa sử dụng

1. Đất đồi núi chưa sử dụng

2. Sông, suối

3. Núi đá không cây

4. Đất chưa sử dụng khác
84.366,9

16988,74

14110,60

1212,21

11758,59

1139,80

480,85

2033,56

52,20

338,53

27.609,67

26.615,37

11,18

25.497,37

994,30

1695,33

108,84

990,15

212,02

11,53

12,20

2,27

350,55

7,77

445,07

45,45

339,62

37.628,09

33374,28

610,81

1846,51

1796,49
100

20,14

16,73

1,44

13,94

1,35

0,57

2,41

0,06

0,40

32,72

31,55

1,33

30,22

1,18

2,01

0,13

1,17

0,25

0,013

0,014

0,003

0,42

0,01

0,53

0,05

0,40

44,60

39,56

0,72

2,19

2,13

(Nguồn số liệu: Phòng thống kê huyện Yên Châu, năm 2002)

4.3. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS
4.3.1. Xác định các chỉ tiêu phân cấp cho bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Châu - Sơn La

Các chỉ tiêu phân cấp được thể hiện bằng các bản đồ đơn tính. Đó là những đặc tính và tính chất đất đai của các khoanh đất tạo thành những đơn vị bản đồ đất đai (LMU) và từ đó, người ta có thể lựa chọn một loại hình sử dụng đất cụ thể, phù hợp nhất với đặc tính của LMU đó để đảm bảo hiệu quả cao và ổn định.

Trong vùng nghiên cứu cụ thể khi chỉ tiêu phân cấp càng nhiều thì mức độ đánh giá đất càng chính xác (đưa ra LUT phù hợp với đặc tính đất sẵn có) và chỉ tiêu phân cấp  càng ít thì độ chính xác giảm đi. Ta chú ý rằng các chỉ tiêu phân cấp đặc trưng cho đặc tính đất đai đều có mức độ ảnh hưởng khác nhau trong quá trình sản xuất, do vậy khi xác định  đơn vị bản đồ đất đai phải ưu tiên những chỉ tiêu phân cấp ảnh hưởng lớn đến yêu cầu sử dụng đất đai của LUT trước. Mặt khác cơ sở lựa chọn các chỉ tiêu phân cấp là tuỳ thuộc vào mục đích, yêu cầu, và phạm vi sử dụng của chương trình đánh giá đất đai.

Yên Châu là một huyện miền núi vùng Tây Bắc có địa hình tương đối phức tạp, đặc điểm khí hậu, địa chất, địa mạo không đồng nhất trong toàn huyện. Vì vậy việc chọn lựa các chỉ tiêu phân cấp cho bản đồ đơn vị đất đai của huyện phải được dựa trên cơ sở sau:

1. Theo chỉ dẫn của FAO trong lựa chọn chỉ tiêu phân cấp.

2. Đặc điểm tính chất đất đai và các yếu tố sinh thái nông nghiệp của huyện.

3. Hiện trạng sử dụng đất và điều kiện sản xuất nông nghiệp.

4. Yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất.

Từ kết quả điều tra, nghiên cứu chúng tôi đã chọn ra được 5 chỉ tiêu phân cấp được trình bày ở bảng 8.

Bảng 8: Các đặc tính và tính chất đất đai được sử dụng phân cấp bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La

Yếu tố
Chỉ tiêu phân cấp
Kí hiệu
Diện tích (ha)

1. Loại đất
1. Đất vàng nhạt trên đá quặc zít 

2. Đất phù sa suối 

3. Đất vàng nhạt trên đá dăm cuội kết 

4. Đất đỏ vàng trên đá biến chất Philip 

5. Đất đỏ nâu trên đá vôi 

6. Đất vàng nâu trên phù sa cổ 

7. Đất đỏ vàng trên đá biến chất Gơnai 

8. Đất mùn đỏ vàng trên đá sét vôi 

9. Đất mùn đỏ vàng trên đá Macma Axit
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9
2605,49

2352,00

1804,11

1578,85

932,31

1043,08

1823,79

1607,03

368,94

2. Độ dốc
1. Dốc trên 250
2. Dốc từ 15 - 250
3. Dốc dưới 150  ​
SL1

SL2

SL3
11716,07

1666,11

728,42

3. Độ dầy    

  tầng đất
1. Trên 100 cm

2. Từ  100-50 cm

3. Dưới 50 cm 
D1

D2

D3
518,36

3262,79

10329,45

4. Thành phần cơ giới                                              
1. Thành phần cơ giới nhẹ

2. Thành phần cơ giới trung bình

3. Thành phần cơ giới nặng  
T1

T2

T3
423,16

986,69

12700,75

5.  Chế độ 

tưới
1. Nước tưới thuận lợi

2. Nước tưới hạn chế

3. Nước trời/ Nước mưa
I1

I2

I3
1057,10

2949,34

10104,16

4.3.2. Quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai 

Phụ thuộc vào phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài là đánh giá đất sản xuất nông nghiệp nên chúng tôi chỉ xây dựng chi tiết đối với cơ sở dữ liệu thông tin của các bản đồ đơn tính theo chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai nằm trong đất canh tác nông nghiệp 14110,60 ha.

Các loại bản đồ đơn tính đều có lớp đối tượng “Đường” và “Điểm” trùng nhau cả về cấu trúc và nội dung cho nên khi xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn tính chúng tôi chỉ áp dụng đối với đối tượng vùng mà thôi. Ngoài ra còn có lớp không gian chữ như: các địa danh, tên các nội dung của đối tượng, tên các loại đường - điểm, tên bản đồ - ghi chú bản đồ,…[15].

4.3.2.1. Đối với các ký hiệu điểm

- Cơ sở dữ liệu không gian của lớp điểm 

Đối tượng điểm bao gồm các ký hiệu như “cầu, trường học, trạm xá, UBND, ăng ten bưu điện, cột điện, …” [15].

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính của lớp điểm 

STT
Nội dung trường
Tên trường
Kiểu trường
Độ rộng

(kÝ tù)
Kích cỡ

(Inch/m)
Góc xoay

(0-3600)

1

2

3

…
Tên đối tượng

Loại đối tượng

Tình trạng

…
Ten_DT

Loai_DT

T_Trang

….
String/char

String/char

String/char

….
35

30

20

…



4.3.2.2. Đối với các loại đường

- Cơ sở dữ liệu không gian của lớp đường 

Đối tượng đường bao gồm đường bình độ, đường bộ, đường mòn, đường quốc lộ, đường không,… [15].

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính của lớp đường

STT
Nội dung trường
Tên trường
Kiểu trường
Độ rộng (kí tự)
Đơn vị

1

2

3

4

5

…
Tên đối tượng

Tổng chiều dài

Độ rộng

Loại đường

Tình trạng

…
Ten_DT

Tæng_CD

Do_Rong

L_Duong

T_Trang

…
String/char

Num

Num

String/char

String/char

…
35

30

20

15

15

…
Km

M

…

4.3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu các bản đồ đơn tính

Trong quá trình xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu trên GIS chúng tôi tiến hành chuyển đổi các dữ liệu không gian và thuộc tính vào xử lý và biên tập trên môi trường GIS (Arcview 3.2). Cơ sở dữ liệu lưu trữ trong Arcview được mặc định ở dạng SHAPE (Shape-Format). Shape-Format chứa đựng với 5  tập tin (Files) mà có phần mở rộng như sau [43], [45].

*.SHP: Mặc định đối tượng hình học (Object Geometry)

*.SHX: Mặc định thứ tự xắp xếp của đối tượng hình học

(Indexices to Object Geometry).

*.DBF: Thông tin thuộc tính ở dạng bảng (Attribute Information)

[image: image11.jpg]


*.SBN 

*.SBX      Chỉ số thông tin thuộc tính (Index toAttribute Information)

4.3.3.1. Cơ sở dữ liệu thông tin bản đồ đất 

- Cơ sở dữ liệu không gian:

Gồm các thửa đất nằm trong vùng đất canh tác nông nghiệp (14110,60 ha) của địa bàn Yên Châu và có 120 thửa đất rải rác trong 9 loại đất khác nhau. Theo kết quả chỉ tiêu phân cấp ở bảng 18 cho thấy toàn huyện có 9 loại đất:

1. Đất vàng nhạt trên đá quặc zít: Ký hiệu là G1

2. Đất phù sa suối: Ký hiệu là G2

3. Đất vàng nhạt trên đá dăm cuội kết: Ký hiệu là G3

4. Đất đỏ vàng trên đá biến chất Philip: Ký hiệu là G4

5. Đất đỏ nâu trên đá vôi: Ký hiệu là G5

6. Đất vàng nâu trên phù sa cổ: Ký hiệu là G6

7. Đất đỏ vàng trên đá biến chất Gơnai: Ký hiệu là G7

8. Đất mùn đỏ vàng trên dá sét vôi: Ký hiệu là G8

9. Đất mùn đỏ vàng trên đá Macma Axit: Ký hiệu là G9

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính (phi không gian)  

1. Cấu trúc của tập tin BDDAT.DBF và Sum_ld.dbf là bao gồm:

STT
Tên trường
Kiểu trường
Độ rộng
Decimal places
Đơn vị

1
Nenyc_id
String
10
0


2
Ma_ld
String
5
0


3
Ky_ hieu
String
5
0


4
Count
Num
5
0


5
Sum_DoiTuong
Num
10
2
ha

6
DTTB
Num
10
2
ha

7
Ty_le
Num
10
2
%

         Decimal places: Số kí tự  sau dấu thập phân

2. Thông tin dữ liệu thuộc tính của bản đồ đất được lưu trữ trong tập tin (File) có tên là BDDAT.DBF và tổng kết lại trong file Sum_ld.dbf.

Nenyc_id
Ma_LD
Ky_ hieu
Count
Sum_DT (ha)
DTTB (ha)
Ty_le (%)

…
1
G1
22
2605.49
118.43
18.46

…
2
G2
16
2352.00
147.00
16.67

…
3
G3
12
1804.11
150.34
12.79

…
4
G4
16
1573.85
98.37
11.15

…
5
G5
10
932.31
93.23
6.61

…
6
G6
10
1043.08
104.31
7.39

…
7
G7
19
1823.79
95.99
12.92

…
8
G8
10
1607.03
160.70
11.39

…
9
G9
5
368.94
73.79
2.62

( Nenyc_id: Số thứ tự thửa đất của bản đồ nền toàn huyện

( Ma_LD: Mã hoá loại từ 1 đến 9

( Count: Tổng số thửa đất trong mỗi một loại đất 

( Sum_DT (ha): Tổng diện tích từng loại đất (ha)

( DTTB (ha): Diện tích trung bình của các loại đất (ha)

( Ky_hieu: Ký hiệu tên của loại đất từ G1- G9

( Ty_le (%): Tỷ lệ % của từng loại đất.

4.3.3.2. Cơ sở dữ liệu thông tin bản đồ độ dốc

- Cơ sở dữ liệu không gian: 

Gồm các thửa đất nằm trong vùng đất canh tác nông nghiệp (14110,60 ha) của địa bàn Yên Châu và có 120 thửa đất được phân cấp theo 3 mức độ khác nhau. Theo kết quả chỉ tiêu phân cấp ở bảng 18 cho thấy toàn huyện được chia thành 3 độ dốc khác nhau:

1. Dốc trên 250 ( Dốc > 250): Ký hiệu là SL1

2. Dốc từ 15 - 250 (150< Dốc < 250): Ký hiệu là SL2

3. Dốc dưới 150  ​(Dốc < 15​0): Ký hiệu là SL3

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính (phi không gian): 

1. Cấu trúc của tập tin BDDODOC.DBF và Sum_dodoc.dbf là bao gồm các trường giống cấu trúc của tập tin BDDAT.DBF và Sum_ld.dbf.

2. Thông tin dữ liệu thuộc tính của bản đồ độ dốc được lưu trữ trong tập tin (File) có tên là BDDODOC.DBF và tổng kết lại trong file Sum_dodoc.dbf.

Nenyc_id
Ma_Dodoc
Ky_ hieu
Count
Sum_DT (ha)
DTTB (ha)
Ty_le (%)

…
1
SL1
96
11716.07
122.04
83.03

…
2
SL2
16
1666.11
104.13
11.81

…
3
SL3
8
728.42
91.05
5.16

( Nenyc_id: Số thứ tự thửa đất của bản đồ nền toàn huyện.


( Ma_Dodoc: Mã hoá độ dốc từ 1 đến 3


( Count: Tổng số thửa đất trong mỗi một cấp độ dốc 


( Sum_DT  (ha): Tổng diện tích đất canh tác (ha)


( DTTB (ha): Diện tích trung bình từng cấp của độ dốc (ha)


( Ky_hieu: Ký hiệu tên của độ dốc SL1- SL3


( Ty_le (%):  Tỷ lệ % của từng mức phân cấp của độ dốc.

4.3.3.3. Cơ sở dữ liệu thông tin bản đồ độ dầy tầng đất

- Cơ sở dữ liệu không gian:

Gồm các thửa đất nằm trong vùng đất canh tác nông nghiệp (14110,60 ha) của địa bàn Yên Châu và có 120 thửa đất được phân cấp theo 3 mức độ khác nhau. Theo kết quả chỉ tiêu phân cấp ở bảng 18 cho thấy toàn huyện được chia thành 3 độ dầy tầng đất khác nhau:

1. Trên 100 cm ( Độ dầy >100 cm): Ký hiệu là D1

2. Từ  100-50 cm (100 > Độ dầy > 50 cm): Ký hiệu là D2

3. Dưới 50 cm (Độ dầy < 50 cm): Ký hiệu là D3

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính (Phi không gian) độ dầy tầng đất 

1. Cấu trúc của tập tin bddodtd.DBF và Sum_tday.dbf là bao gồm các trường giống cấu trúc của tập tin BDDAT.DBF và Sum_ld.dbf.

2. Thông tin dữ liệu thuộc tính của bản đồ độ dầy tầng đất được lưu trữ trong tập tin (File) có tên là bddodtd.DBF và tổng kết lại trong file Sum_tday.dbf.

Nenyc_id
Ma_DODTD
Ky_ hieu
Count
Sum_DT (ha)
DTTB (ha)
Ty_le (%)

…
1
D1
8
518.36
86.39
3.68

…
2
D2
28
3262.79
116.53
23.12

…
3
D3
86
10329.45
120.11
73.20

( Nenyc_id: Số thứ tự thửa đất của bản đồ nền toàn huyện.

( Ma_DODTD: Mã hoá độ dầy tầng đất từ 1 đến 3

( Count: Tổng số thửa đất trong mỗi một cấp của độ dầy tầng đất

( Sum_DT (ha): Tổng diện tích đất canh tác (ha)

( DTTB (ha): Diện tích trung bình từng cấp của độ dầy tầng đất (ha)

( Ky_hieu: Ký hiệu tên của độ dầy tầng đất từ D1 đến D3

( Ty_le (%):  Tỷ lệ % của từng mức phân cấp của độ dầy tầng đất (%)
4.3.3.4. Cơ sở dữ liệu thông tin bản đồ thành phần cơ giới

- Cơ sở dữ liệu không gian:

Gồm các thửa đất nằm trong vùng đất canh tác nông nghiệp (14.110,60 ha) của địa bàn Yên Châu và có 120 thửa đất được phân cấp theo 3 mức độ khác nhau. Theo kết quả chỉ tiêu phân cấp ở bảng 18 cho thấy toàn huyện được chia thành 3 mức thành phần cơ giới khác nhau :

1. Thành phần cơ giới nhẹ: Ký hiệu là T1.

2. Thành phần cơ giới trung bình: Ký hiệu là T2.

3. Thành phần cơ giới nặng: Ký hiệu là T3.

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính (Phi không gian) thành phần cơ giới:

1. Cấu trúc của tập tin BDTPCG.DBF và Sum_tpcg.dbf là bao gồm các trường giống cấu trúc của tập tin BDDAT.DBF và Sum_ld.dbf.

2. Thông tin dữ liệu thuộc tính của bản đồ thành phần cơ giới được lưu trữ trong tập tin (File) có tên là BDTPCG.DBF và tổng kết lại trong file Sum_tpcg.dbf.

Nenyc_id
Ma_TPCG
Ky_ hieu
Count
Sum_DT (ha)
DTTB (ha)
Ty_le (%)

…
1
T1
5
518.36
86.39
3.68

…
2
T2
12
3262.79
116.53
23.12

…
3
T3
103
10329.45
120.11
73.20

( Nenyc_id: Số thứ tự thửa đất của bản đồ nền toàn huyện.

( Ma_TPCG: Mã hoá thành phần cơ giới đất từ 1 đến 3

( Count: Tổng số thửa đất trong mỗi một cấp thành phần cơ giới 

( Sum_DT (ha): Tổng diện tích đất canh tác (ha)

( DTTB (ha): Diện tích trung bình từng cấp của thành phần cơ giới (ha)

( Ky_hieu: Ký hiệu tên của thành phần cơ giới T1 đến T3

(Ty_le (%): Tỷ lệ % của từng mức phân cấp của thành phần cơ giới

4.3.3.5. Cơ sở dữ liệu thông tin bản đồ chế độ tưới

- Cơ sở dữ liệu không gian:

Gồm các thửa đất nằm trong vùng đất canh tác nông nghiệp (14110,60 ha) của địa bàn Yên Châu và có 120 thửa đất được phân cấp theo 3 mức độ khác nhau. Theo kết quả chỉ tiêu phân cấp ở bảng 18 cho thấy toàn huyện được chia thành 3 mức chế độ tưới khác nhau:

1. Nước tưới thuận lợi: Ký hiệu là I1

2. Nước tưới hạn chế: Ký hiệu là I2

3. Nước trời/ Nước mưa: Ký hiệu là I3

- Cơ sở dữ liệu thuộc tính (Phi không gian) chế độ tưới:

1. Cấu trúc của tập tin BDTUOI.DBF và Sum_tpcg.dbf là bao gồm các trường giống cấu trúc của tập tin BDDAT.DBF và Sum_ld.dbf.

2. Thông tin dữ liệu thuộc tính của bản đồ thành phần cơ giới được lưu trữ trong tập tin (File) có tên là BDTUOI.DBF và tổng kết lại trong file Sum_tuoi.dbf.

Nenyc_id
Ma_Tuoi
Ky_ hieu
Count
Sum_DT (ha)
DTTB (ha)
Ty_le (%)

…
1
I1
11
1057.10
96.10
7.49

…
2
I2
21
2949.34
140.44
20.90

…
3
I3
88
10104.16
114.82
71.61

( Nenyc_id: Số thứ tự thửa đất của bản đồ nền toàn huyện.

( Ma_Tuoi: Mã hoá chế độ tưới từ 1 đến 3

( Count: Tổng số thửa đất trong mỗi một cấp chế độ tưới 

( Sum_DT  (ha): Tổng diện tích đất canh tác (ha)

( DTTB (ha): Diện tích trung bình từng cấp của chế độ tưới (ha)

( Ky_hieu: Ký hiệu tên của chế độ tưới T1 đến T3

( Ty_le (%):  Tỷ Lệ % của từng mức phân cấp của chế độ tưới (%).

4.3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai

4.3.4.1. Mô hình chồng xếp cơ sở dữ liệu bản đồ đơn tính trên GIS 

- Mỗi một lần chồng xếp dữ liệu không gian máy tính sẽ tự động giao tuyến các hệ thống đa giác với nhau tạo nên một lớp thông tin mới. Lớp thông tin mới này ta cần phải xử lý, phân tích và phân loại trước khi đưa vào chồng xếp với các lớp bản đồ đơn tính còn lại. Quá trình vừa chồng xếp vừa phân loại tuy phức tạp nhưng nó đảm bảo độ chính xác và ít bị nhầm lẫn.

- Theo phương pháp chồng xếp từng cặp liên tục như mô hình trên cuối cùng ta nhận được một bản đồ đơn vị đất đai với các thuộc tính đảm bảo các yêu cầu trong quá trình quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Mặt khác đối với mỗi một chỉ tiêu phân cấp đều có mức độ phân chia về giới hạn của đặc tính đất đai cho nên ta có thể áp dụng nguyên lý nhân của mức độ từng chỉ tiêu phân cấp để tìm những trường hợp xẩy ra khi nó tham gia chồng ghép kết hợp đặc tính. 

Giả sử lấy “s” là sản phẩm tổng hợp của 5 chỉ tiêu phân cấp tham gia vào kết hợp thì ta có thể áp dụng công thức như sau:

S(G,SL,D,T,I)  = G X SLX DX TX I

( S(G,SL,D,T,I) = 9 X3 X 3 X 3 X 3=36 = 729 (Trường hợp)
Trong đó:


( G: Loại đất có 9 cấp (1-9)

( SL: Độ dốc có 3 cấp (1,2,3)

( D: Độ dầy tầng đất có 3 cấp (1,2,3)

( T: Thành phần cơ giới có 3 cấp (1,2,3)

( I: Chế độ tưới có 3 cấp (1,2,3)

Theo công thức này ta có thể xây dựng thuật toán để lấy ra các trường hợp có thể xẩy ra và dựa trên một tập hợp sản phẩm mới này thì nhà quản lý, nhà quy hoạch,… có thể đánh giá mức độ thích hợp cho từng mục đích sử dụng đất đai mà không cần đến bản đồ. 

Vì thời gian và khả năng có hạn nên trong đề tài chúng tôi áp dụng Module của phần mềm Arcview 3.2 để sắp xếp các nhóm chỉ tiêu theo mức độ ưu tiên tăng dần hoặc giảm dần nhằm lựa chọn và nhóm lại các đặc tính tương đồng nhau. Module ứng dụng chồng xếp của phần mềm Arcview này có tên là Modul Geoprocessing nằm trong phần phát triển Extension.

4.3.4.2. ứng dụng Module của GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

Quá trình xây dựng bản đồ đơn vị đất đai được thực hiện theo mô hình thiết kế như sơ đồ 4 và mô tả các bước thực hiện ở phụ lục 10.

4.3.4.3. Mô tả các đơn vị bản đồ đất đai (LMU) theo các loại đất

1. Các đơn vị thuộc loại đất vàng nhạt trên đá quắc zít (G1):

Loại đất này gồm 5 đơn vị đất đai, từ LMU1 ( LMU5, có 22 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 118,43 ha. Hiện tại LMU1, LMU4, LMU5 đang trồng 2 vụ (lúa - màu) còn LMU2, LMU3 là trồng 1 vụ (ngô hoặc sắn hoặc lúa). 

( LMU1:  Thuộc loại đất G1, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu hơn 100cm, thành phần cơ giới nhẹ, chế độ tưới hạn chế.

( LMU2: Thuộc loại đất G1, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 50 đến 100cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới hạn chế.
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Sơ đồ 4: Mô hình kỹ thuật GIS trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

Bảng 9:  Các đơn vị bản đồ đất đai (LMU) của huyện Yên Châu

LMUs
Tổng

số thửa
Kết hợp đặc tính
Các đặc tính đất
Diện tích

(ha)
Tỷ lệ (%)




G
SL
D
T
I



1
1
11112
1
1
1
1
2
18,14
0,14

2
11
11232
1
1
2
3
2
1980,96
14,04

3
3
11333
1
1
3
3
3
227,12
1,61

4
3
12322
1
2
3
2
2
153,83
1,09

5
4
13321
1
3
3
2
1
225,44
1,60

6
1
21312
2
1
3
1
2
119,10
0,84

7
4
21332
2
1
3
3
2
615,63
4,36

8
5
21333
2
1
3
3
3
1014,74
7,19

9
5
22333
2
2
3
3
3
543,94
3,85

10
1
23111
2
3
1
1
1
58,59
0,42

11
4
31233
3
1
2
3
3
475,28
3,37

12
5
31333
3
1
3
3
3
977,64
6,93

13
1
32333
3
2
3
3
3
46,10
0,33

14
2
33322
3
3
3
2
2
305,09
2,16

15
8
41233
4
1
2
3
3
520,08
3,69

16
5
41333
4
1
3
3
3
521,89
3,70

17
3
42333
4
2
3
3
3
531,88
3,77

18
8
51333
5
1
3
3
3
882,22
6,25

19
2
52122
5
2
1
2
2
50,09
0,35

20
5
61233
6
1
2
3
3
286,47
2,03

21
4
61333
6
1
3
3
3
504,37
3,57

22
1
62122
6
2
1
2
2
252,24
1,79

23
19
71333
7
1
3
3
3
1823,79
12,92

24
9
81333
8
1
3
3
3
1467,73
10,40

25
1
83111
8
3
1
1
1
139,30
0,99

26
4
91333
9
1
3
3
3
280,91
1,99

27
1
92312
9
2
3
1
2
88,03
0,62

Tổng
120

14110,60
100

Chú thích:

G: Loại đất


SL: Độ dốc

D: Độ dầy tầng đất

T: Thành phần cơ giới

I: Chế độ tưới
( LMU3: Thuộc loại đất G1, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU4: Thuộc loại đất G1, độ dốc từ  15​0- 250, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới trung bình, chế độ tưới hạn chế.

( LMU5: Thuộc loại đất G1, độ dốc từ 0- 15​0, độ dầy tầng đất xâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới thuận lợi.

2. Các đơn vị thuộc loại đất phù sa suối (G2):

Loại đất này gồm 5 đơn vị đất đai, từ  LMU6 ( LMU10, có 16 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 147,00 ha. Hiện tại LMU6, LMU7, LMU10 đang trồng 2 vụ (lúa - màu) còn LMU8, LMU9 trồng 1 vụ (lúa hoặc màu).

( LMU6: Thuộc loại đất G2, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nhẹ, chế độ tưới hạn chế.

( LMU7: Thuộc loại đất G2, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới hạn chế.

( LMU8: Thuộc loại đất G2, độ dốc trên từ 0-15​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU9: Thuộc loại đất G2, độ dốc từ  15​0- 250, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU10: Thuộc loại đất G2, độ dốc từ 0-150, độ dầy tầng đất sâu hơn 100cm, thành phần cơ giới nhẹ, chế độ tưới thuận lợi.

3. Các đơn vị thuộc loại đất vàng nhạt trên đá dăm cuội kết (G3):

Loại đất này gồm 4 đơn vị đất đai, từ LMU11( LMU14, có 12 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 150,34 ha. Hiện tại LMU11, LMU12, LMU14 đang trồng 1 vụ (sắn hoặc ngô) còn LMU13 trồng 2 vụ (lúa - màu).

( LMU11: Thuộc loại đất G3, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 50 đến 100cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU12: Thuộc loại đất G3, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU13: Thuộc loại đất G3, độ dốc từ 15​0-250, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU14: Thuộc loại đất G3, độ dốc từ 0-150, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới trung bình, chế độ tưới hạn chế.

4. Các đơn vị thuộc loại đất đỏ vàng trên đá biến chất Philip (G4):

Loại đất này gồm 3 đơn vị đất đai, từ LMU15 ( LMU17, có 16 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 98,37 ha, đặc điểm chung của loại đất này là thành phần cơ giới nặng và chế độ tưới nhờ mưa. Hiện tại đang trồng 1 vụ (sắn hoặc ngô). 

( LMU15: Thuộc loại đất G4, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 50 đến 100cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU16: Thuộc loại đất G4, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 – 50 cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU17: Thuộc loại đất G4, độ dốc từ 15​0-250, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

5. Các đơn vị thuộc loại đất đỏ nâu trên đá vôi (G5):
Loại đất này gồm 2 đơn vị đất đai, LMU18 và LMU19, có 10 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 93,23 ha. Hiện tại đang trồng 1 vụ (lúa hoặc ngô).

( LMU18: Thuộc loại đất G5, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU19: Thuộc loại đất G5, độ dốc từ  15​0 - 250, độ dầy tầng đất sâu hơn 100cm, thành phần cơ giới trung bình, chế độ tưới hạn chế.

6. Đất vàng nâu trên phù sa cổ (G6):

Loại đất này gồm 3 đơn vị đất đai, LMU20, LMU21 và LMU22, có 10 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 104,31 ha. Hiện tại đang trồng 1 vụ ngô hoặc 1vụ lúa.

( LMU20: Thuộc loại đất G6, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 50 đến 100cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới mưa.

( LMU21: Thuộc loại đất G6, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU22: Thuộc loại đất G6, độ dốc từ  15​0 - 250, độ dầy tầng đất sâu hơn 100cm, thành phần cơ giới trung bình, chế độ tưới hạn chế.

7. Đất đỏ vàng trên đá biến chất Gơnai (G7):

Loại đất này gồm 1 đơn vị đất đai (LMU23) có 19 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 95,99 ha. Hiện tại đang trồng 1 vụ ngô.

( LMU23: Thuộc loại đất G7, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

8. Các đơn vị thuộc loại đất mùn đỏ vàng trên đá sét vôi (G8):

Loại đất này gồm 2 đơn vị đất đai (LMU24 và LMU25) có 10 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 160,70 ha. Hiện tại LMU24 trồng 1 vụ ngô, LMU25 trồng 2 vụ lúa.

( LMU24: Thuộc loại đất G8, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU25: Thuộc loại đất G8, độ dốc từ 0-150, độ dầy tầng đất sâu hơn 100cm, thành phần cơ giới nhẹ, chế độ tưới thuận lợi.

9. Các đơn vị thuộc loại đất mùn đỏ vàng trên đá Macma Axit (G9):
Loại đất này gồm 2 đơn vị đất đai (LMU26 và LMU27) có 5 khoanh đất, diện tích trung bình mỗi khoanh đất là 73,79 ha. Hiện tại LMU26 trồng 1 vụ ngô, LMU27 trồng 2 vụ lúa.

( LMU26: Thuộc loại đất G9, độ dốc trên 25​0, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ mưa.

( LMU27: Thuộc loại đất G9, độ dốc từ 15​0-250, độ dầy tầng đất sâu từ 0 - 50cm, thành phần cơ giới nhẹ, chế độ tưới hạn chế.
4.3.5. Nhận xét về các đơn vị đất đai của huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La
4.3.5.1. Biến động về diện tích theo các đơn vị đất đai

Diện tích trung bình mỗi một đơn vị đất là 522,61 ha. Đơn vị đất có diện tích lớn nhất là LMU2 với diện tích 1980,96 ha (14,04%). Đơn vị có diện tích nhỏ nhất là LMU1 với diện tích 18,14 ha (0,14%).

8 đơn vị có diện tích từ 100-300 ha, tổng DT 1684,41 ha (11,94%)

5 đơn vị đất có diện tích < 100 ha, tổng DT 260,95 ha (1,86%)

2 đơn vị đất có diện tích từ 300-500 ha, tổng DT 780,37 ha (5,53%)

6 đơn vị đất có diện tích từ 500-700 ha, tổng DT 3237,79 ha (22,94%)

1 đơn vị đất có diện tích từ 700-900 ha, tổng DT 882,22 ha (6,25%)

2 đơn vị đất có diện tích từ 900-1100 ha, tổng DT 1992,38 ha (14,12%)

3 đơn vị đất có diện tích > 1100 ha, tổng DT 5272,48 ha (36,37%).

4.3.5.2. Biến động của 27 đơn vị đất đai theo thửa đất 

7 / 27 LMU, một đơn vị có 1 thửa đất, tổng DT 721,50 ha (5,13%)

2/27 LMU, một đơn vị có 2 thửa đất, tổng DT 355,18 ha (2,51%)

3/27 LMU, một đơn vị có 3 thửa đất, tổng DT 912,83 ha (6,47%)

5/27 LMU, một đơn vị có 4 thửa đất, tổng DT 2101,63 ha (14,89%)

5/27 LMU, một đơn vị có 5 thửa đất, tổng DT 3344,68 ha (14,89%)

2/27 LMU, một đơn vị có 8 thửa đất, tổng DT 1402,30 ha (9,94%)

1/27 LMU, một đơn vị có 9 thửa đất, tổng DT 1467,73 ha (10,40%)

1/27 LMU, một đơn vị có 11 thửa đất, tổng DT 1980,96 ha (14,04%)

1/27 LMU, một đơn vị có 19 thửa đất, tổng DT 1823,79 ha (12,92%).

4.3.5.3. Biến động về số thửa đất theo đơn vị đất đai 

Theo bảng thống kê đặc điểm các đơn vị đất theo thửa đất ta có: Thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 9,50 ha (0,08%) thuộc LMU18. Thửa đất có diện tích lớn nhất là 864,09 ha (6.12%) thuộc LMU2. Diện tích trung bình của mỗi một thửa đất là 117,59 ha (so với diện tích đất canh tác là 14110,60 ha) và cho thấy rằng diện tích đất này chênh lệch khá cao. Mức độ biến động được thể hiện như sau:

- Diện tích đất < 25 ha có 7/120 thửa đất, thuộc trong 6 LMU (1,11,15,18,19,23), tổng diện tích là 122,20 ha chiếm 0,89%.

- Diện tích đất từ 25-50 ha ha có 33/120 thửa đất, thuộc trong 17 LMU (2,3,4,5,7,9,13-20,23,24,26), tổng diện tích là 1199,67 ha chiếm 8,50%.

- Diện tích đất từ 50-100 ha có 39/120 thửa đất, thuộc trong 18 LMU (2-5,8-12,15-16,18,20,21,23,24,26,27), tổng diện tích 2907,28 ha chiếm 20,59%.

- Diện tích đất từ 100-200 ha có 19/120 thửa đất, thuộc trong 15 LMU (2,3,5-9,12,15,16,20,23-26), tổng diện tích là 2665,21 ha chiếm 18,88%.

- Diện tích đất từ 100-200 ha có 15/120 thửa đất, thuộc trong 12 LMU (2,7-9,11,12,14,16,21-24), tổng diện tích là 3702,19 ha chiếm 26,24%.

- Diện tích đất > 300 ha có 15/120 thửa đất, thuộc trong 7 LMU (2,8,12,17,18,23,24), tổng diện tích là 3514,05 ha chiếm 24,90%.

4.3.5.4. Một số nhận xét về khả năng thích hợp của các đơn vị đất đai đối với các loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm của huyện Yên Châu

Theo kết quả điều tra, thu thập số liệu về hiện trạng cây trồng và các loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm của huyện Yên Châu (xem bảng 10) thì chúng tôi có thể sơ bộ nhận xét như sau:    

- Các đơn vị đất đang trồng màu chủ yếu có: Đất có độ dốc cao hơn 250, có độ dầy tầng đất < 50 cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới nhờ nước mưa. Đại diện là LMU (23, 24), LMU15, LMU18. Nếu khắc phục được vấn đề nước và độ dầy tầng đất (bón phân phù hợp) ta có đưa 1 lúa ( 1 lúa - 1 màu/năm (LMU2) và 1 màu ( 2 màu/năm (LMU8).

- Các đơn vị đất trồng 1vụ lúa trong một năm chủ yếu: Đất có độ dốc từ 150 - 250, độ dầy tầng đất < 50 cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới hạn chế. Đại diện là LMU12, LMU9,  LMU7. Nếu khắc phục được vấn đề nước và độ dầy tầng đất (bón phân phù hợp) ta có đưa 1 lúa ( 1lúa - 1mfu/năm LMU (4,9,17,22).

- Các đơn vị đất trồng 1lúa_1màu trong một năm chủ yếu: Đất có độ dốc nhỏ hơn 150, độ dầy tầng đất < 50 cm, thành phần cơ giới nặng, chế độ tưới chủ động và bán chủ động. Đại diện là LMU (10,13,25,27). Nếu khắc phục được vấn đề nước và độ dầy tầng đất (bón phân phù hợp) ta có đưa 1 lúa - 1 màu ( 2 lúa/năm LMU (10,25).

- Các đơn vị đất trồng 2vụ lúa trong một năm chủ yếu: Đất có độ dốc < 150, độ dầy tầng đất < 50 cm, thành phần cơ giới trung bình, chế độ tưới chủ động và bán chủ động. Đại diện là LMU5  và LMU14.

Bảng 10: Các loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm của Yên Châu

Loại sử dụng đất chính
Loại hình sử dụng đất
Kiểu sử dụng đất

Nông nghiệp có tưới
1. Chuyên lúa
1.1. Hai vụ lúa

1.2. Một vụ lúa


2. Chuyên màu
2.1. Hai vụ màu


3. Lúa - Màu
3.1. Một vụ lúa một vụ màu

Nông nghiệp nước trời
4. Chuyên màu
4.1. Chuyên trồng ngô

4.2. Chuyên trồng sắn

4.3.6. Nhận xét sơ bộ về quá trình xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS 

4.3.6.1. Ưu điểm của GIS

* Việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên GIS trong đánh giá đất đai nói chung và xây bản đồ đơn vị đất đai nói riêng là một vấn đề rất cần thiết trong quá trình hiện đại hoá ứng dụng thông tin đất đai. GIS còn gọi là “Hệ thống lập bản đồ thông minh” (Intelligent Mapping System). Đó là khả năng của hệ thống về sự liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu bản đồ và thuộc tính của nó. Mỗi một ứng dụng trong hệ thống đều được tạo ra cho riêng nó một cơ sở dữ liệu đặc trưng, tức là nó được khai thác nhằm phục vụ cho một lĩnh vực nào đó (cơ sở dữ liệu chuyên đề). Ví dụ như:

- GIS ứng dụng trong giao thông: Thì tạo ra một mô hình dữ liệu đường xá bằng những đối tượng địa lý đường.

- GIS ứng dụng trong xây dựng bản đồ đơn vị đất đai: Thì tạo ra một mô hình dữ liệu các bản đồ đơn tính và bản đồ đơn vị đất đai bằng những đối tượng địa lý vùng.

* GIS không chỉ có khả năng cập nhật, lưu trữ, quản lý và phân tích những thông tin không gian mà còn có tính năng đa dạng trong việc xử lý số liệu thuộc tính gắn liền với đối tượng địa lý. Có các công cụ (Tool) khá mềm dẻo thích ứng với người sử dụng và cũng có nhiều Module rất tiện ích trong xử lý số liệu như: Query Builder, Calculate, Find… của Arcview [45].

* GIS là công cụ giúp cho các nhà quản lý thu thập và theo dõi mọi thông tin liên quan nhằm thực hiện tốt các hoạt động điều hành và trợ giúp ra quyết định, lập kế hoạch quản lý và giải quyết vấn đề đặt ra. Tìm nét chính, đặc trưng và tiêu điểm của các số liệu riêng rẽ từ đó có hướng giải quyết tổng thể cho các nhu cầu của địa phương. Chỉ có GIS mới có thể cung cấp được các giải pháp cho vấn đề “Làm thế nào ta sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực và tài nguyên hiện có với giá thành quản lý tối thiểu” [42].

* Phần lớn các phần mềm GIS đều có khả năng trao đổi dữ liệu mạnh và có cả phần mở rộng phát triển (Extensions) để thêm vào một số Module nhằm đa dạng hoá chức năng phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Khả năng trao đổi dữ liệu của một số phầm mềm GIS như:

+ Arcview: Có thể mở và hiển thị trực tiếp các files có phần mở rộng: *.DXF, *.DGN, *.TIFF, *.JPEG, *.TXT, *.dBase,…file 3D. Còn đối với Arc/Info thì  Arcview có thể sử dụng trực tiếp không cần phải chuyển đổi cơ sở dữ liệu [45].

+ MapInfo: Một mình nó có thể chuyển đổi dữ liệu khá mạnh như:


- MapInfo (*.Map,…) ( ArcInfo

- *.Tab ( *.SHP


- *.Tap ( *.DXF/DWG/DGN…[24], [44].

+ ArcInfo: Có thể chuyển đổi dữ liệu như:

- ArcInfo ( Grid Format file

- Vector Format File (*.DXF, *.SHP,…) ( ArcInfo [23].

* GIS không chỉ có các chức năng ứng dụng cụ thể mà thường có hai chức năng cực kỳ quan trọng: Module chồng xếp cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình riêng của nó như [23], [44], [45].

- ArcInfo: Sử dụng Module lập trình SML và sử dụng các lệnh để chồng xếp dữ liệu không gian.

- MapInfo: Có ngôn ngữ lập trình riêng là MapBasic (version 4.5-5.0).

- Arcview: Ngôn ngữ lập trình riêng trong hội thoại Scripts. Còn các lệnh chồng xếp cơ sở dữ liệu được áp dụng với Module Geoprocessing nằm trong phần mở rộng Extensions.

Ngoài ra, GIS có thể thay đổi tỷ lệ liên tục của cảm giác và sử dụng màu và tạo bóng độc lập các cấu trúc của quá trình in, khả năng thay đôi màu sắc cũng như yêu cầu diễn đạt [25].

* Trước kia ta xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng thủ công, tức là lấy tất cả các tờ bản đồ giấy đơn tính xếp lên trên nhau để đối chiếu phân loại thành bản đồ đơn vị đất đai. Phương pháp này rất khó khăn trong khi chồng xếp cả dữ liệu không gian lẫn thuộc tính. Sản phẩm độ chính xác thấp, mất nhiều thời gian - công sức, số lượng và chất lượng cũng không đảm bảo theo nhu cầu. Còn bằng kỹ thuật GIS ta có thể chồng xếp rất nhanh chóng cả dữ liệu không gian và thuộc tính. Đồng thời, phương pháp này mang tính chất công nghệ cao đảm bảo về chất và lượng, tiết kiệm rất nhiều thời gian, sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu.

* Hiện nay do sự phát triển không ngừng của công nghệ tin học GIS không chỉ giới hạn trong không gian hai chiều mà còn được thể hiện theo không gian 3 chiều (3D, xem ảnh 5). Ví dụ: Trong quy hoạch đô thị công nghệ này giúp tạo ra những hình ảnh, không gian tương lai của đô thị với đầy đủ các chi tiết, rõ ràng về bố cục, kiến trúc không gian, cây xanh, môi trường, giao thông vận tải, thuỷ lợi, nước bề mặt…với các lớp thông tin khác nhau.
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Ngoài ra, sự kết hợp của GIS với công nghệ viễn thám là một sức mạnh to lớn trong quá trình xây dựng các loại bản đồ và đặc biệt đối với những vùng núi cao, những nơi hiểm trở khó có thể đến được. Hai công nghệ này ta tưởng tượng như: Viễn thám cho ta một bức tranh chân thực rời rạc còn hệ thống GIS liên kết chúng lại thành một chuỗi một cách hệ thống, có thể so sánh được, tính toán được, phân tích được và có thể tổng hợp rồi bóc tách được.

3.3.6.2. Những khó khăn và hạn chế việc ứng dụng công nghệ GIS 

* Hiện nay ít có những hệ thống làm bản đồ có hiệu quả trong thực tế, mặc dù có triển vọng trong tương lai. Bản đồ máy tính vẫn có mục đích đầu tiên là sản xuất bản đồ. Một số hệ thống khác có những công cụ tiên tiến để chế bản đồ, đặt nhãn, ký hiệu phong phú và thư viện phong chữ, mức độ tương tác, các sản phẩm có giá trị cao hơn [25].

* Một phần lớn của hệ thống GIS thường liên quan đến mô phỏng các đối tượng địa lý cho nên để đảm bảo an toàn ta phải có cấu hình máy tính thật tốt, tốc độ xử lý đồ hoạ cao. Những thiết bị như thế thường rất đắt và đòi hỏi ta phải đầu tư ban đầu rất nhiều tiền, kết hợp cả mua phần mềm, hơn nữa chuyển giao công nghệ rất thành thạo mới có thể sử dụng nó có hiệu quả.

* Mỗi một phần mềm GIS đều có những ưu điểm và nhược điểm của nó và chưa có một phân mềm GIS nào rất hoàn thiện về mọi mặt. Như vậy, kể cả trong tương lai sẽ không có một phần mềm nào hoàn toàn trọn vẹn chỉ có người thiết kế lập trình mở rộng và phát triển dần dần theo yêu cầu của người sử dụng. Vì vậy, để ứng dụng công nghệ GIS có hiệu quả cần có một đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học kết hợp với cán bộ kỹ thuật ứng dụng công nghệ có trình độ và khả năng làm việc tốt.

* ở Việt Nam công nghệ GIS đã được áp dụng khá rộng rãi nhưng nhiều cơ quan chỉ xây dựng và bảo trì nhằm mục đích riêng của mình. Cho nên hiện tượng thu thập và biên tập dữ liệu còn rất khác nhau chưa chuẩn hoá dữ liệu tổng thể (chưa thống nhất về dữ liệu cho tất cả các cơ quan) dẫn đến gây nhiều khó khăn trong trao đổi số liệu, lãng phí tiền của và công sức.

5. Kết luận và đề nghị

5.1. Kết luận 

Dựa vào mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài chúng tôi đã hoàn thành được những công việc sau đây:  

1. Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thuộc vùng đồi núi Tây Bắc Việt Nam, diện tích tự nhiên là 84.366,90 ha, điều kiện sinh thái thích hợp cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, lực lượng lao động rồi rào, gồm 5 dân tộc anh em đang sinh sống. Nhìn chung cũng có nhiều khó khăn như: Địa hình khá phức tạp, hệ thống giao thông và thuỷ lợi còn gặp hạn chế. Trình độ dân trí còn thấp, nguồn thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản phẩm nông nghiệp là chính, thiếu vốn và chưa áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều trong sản xuất, chưa đáp ứng được về vấn đề cung cầu và thị trường tiêu thụ, vì những hạn chế này đã làm ảnh hưởng rất nhiều trong việc phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân trong địa bàn huyện. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cho chỉ tiêu phân cấp các bản đồ đơn tính: Loại đất (9 cấp), độ dốc (3 cấp), độ dầy tầng đất (3 cấp), thành phần cơ giới (3 cấp), chế độ tưới (3 cấp) bằng phần mềm MapInfo và MicroStation.

3. Dùng kỹ thuật GIS xử lý, chồng xếp các bản đồ đơn tính bằng phần mềm Arcview và ArcInfo, đã thu được kết quả: 

- Hoàn thiện 5 bộ bản đồ đơn tính, 01 bản đồ hiện trạng cây trồng, 01 bản đồ hành chính với tỷ lệ 250.000 và xây dựng đ​ược 01 bản đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 50.000 của huyện Yên Châu.

- Toàn bộ đất canh tác nông nghiệp của Yên Châu 14110,60 ha được chia thành 27 đơn vị đất, có 120 thửa đất. Diện tích trung bình mỗi một đơn vị đất là 522,61 ha. Đơn vị đất có diện tích lớn nhất là LMU2 với diện tích 1980,96 ha (14,04%). Đơn vị có diện tích nhỏ nhất là LMU1 với diện tích 18,14 ha (0,14%). Thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 9,50 ha (0,08%) thuộc LMU18. Thửa đất có diện tích lớn nhất là 864,09 ha (6.12%) thuộc LMU2. Diện tích trung bình của mỗi một thửa đất là 117,59 ha (so với diện tích đất canh tác 14110,60 ha) cho thấy diện tích đất này chênh lệch khá cao.

4. Sử dụng công nghệ GIS xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai đã được ứng dụng thành công trong đề tài. Đồng thời, so với phương pháp truyền thống thì phương pháp này cho độ chính xác cao hơn, nhanh hơn, khả năng xử lý trao đổi dữ liệu mạnh, cơ sở dữ liệu được xây dựng có thể sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đánh giá đất, quy hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, viễn thám .v.v.
5.2. Đề nghị 
1. Quá trình áp dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai là một nhu cầu cần thiết và cấp bách trong nền khoa học đất. Nó không chỉ đáp ứng về mặt khoa học kỹ thuật mà nói lên một xu thế phát triển theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Vậy, CSDL GIS phải được xây dựng trên các chuẩn (Standard) dữ liệu địa lý quốc tế và các thủ tục (Procedure) cần thiết, đảm bảo cho việc chia sẻ thông tin trong hệ thống giữa các ngành, các địa phương trong cả nước cũng như quốc tế.

2. Yên Châu là vùng đồi núi cao, phương tiện đi lại rất khó khăn cho nên nếu xây dựng được một mô hình công nghệ tin học (GIS) phục vụ cho địa phương là một điều rất đáng mừng, nhưng để đạt được điều này cả nhà nước và địa phương cần phải hết sức quan tâm và tích cực hơn nữa trong việc đầu tư công nghệ và nguồn nhân lực.

3. Phương pháp xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai bằng phần mềm Arcview của GIS cần phải tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng ở những vùng sinh thái có đặc điểm đất đai khác nhau nhằm thống nhất và chuẩn hoá dữ liệu chung cho cấp huyện trong phạm vi cả nước và quốc tế.
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Phụ lục 1: Thống kê các đơn vị bản đồ đất đai theo thửa đất

LMUS
( T
Số T
Các đặc tính đất đai
DT từng thửa đất
% từng

thửa đất
( DT  từng  LMU (ha)
% từng

LMU




G
SL
D
T
I





1
1
27
1
1
1
1
2
18,14
0,13
18,14
0,13

2
11
179
1
1
2
3
2
274,65
1,95
1980,96
14,04



130
1
1
2
3
2
185,19
1,31





180
1
1
2
3
2
40,04
0,28





176
1
1
2
3
2
54,38
0,39





121
1
1
2
3
2
85,60
0,61





223
1
1
2
3
2
864,09
6,12





288
1
1
2
3
2
178,00
1,26





292
1
1
2
3
2
122,45
0,87





105
1
1
2
3
2
66,13
0,47





280
1
1
2
3
2
80,80
0,57





103
1
1
2
3
2
29,63
0,21



3
3
11
1
1
3
3
3
60,21
0,43
227,12
1,61



54
1
1
3
3
3
128,71
0,91





26
1
1
3
3
3
38,20
0,27



4
3
265
1
2
3
2
2
69,22
0,49
153,83
1,09



240
1
2
3
2
2
34,57
0,24





291
1
2
3
2
2
50,04
0,35



5
4
8
1
3
3
2
1
33,77
0,24
225,44


1,60



70
1
3
3
2
1
103,71
0,73





110
1
3
3
2
1
51,38
0,36





97
1
3
3
2
1
36,58
0,24



6
1
57
2
1
3
1
2
119,10
0,84
119,10
0,84

7
4
94
2
1
3
3
2
39,96
0,28
615,63


4,36



69
2
1
3
3
2
125,92
0,89





115
2
1
3
3
2
239,59
1,70





77
2
1
3
3
2
210,16
1,49



8
5
45
2
1
3
3
3
195,07
1,38
1014,74
7,19



34
2
1
3
3
3
381,44
2,70





39
2
1
3
3
3
126,61
0,90





7
2
1
3
3
3
237,56
1,68





1
2
1
3
3
3
74,06
0,52



9
5
295
2
2
3
3
3
29,37
0,21
543,94
3,85



15
2
2
3
3
3
47,96
0,34





25
2
2
3
3
3
71,26
0,51





324
2
2
3
3
3
243,13
1,72





28
2
2
3
3
3
152,22
1,08



10
1
50
2
3
1
1
1
58,59
0,42
58,59
0,42

11

339
3
1
2
3
3
11,28
0,09
475,28
3,37



32
3
1
2
3
3
96,01
0,68





18
3
1
2
3
3
96,68
0,69





35
3
1
2
3
3
271,31
1,92



12
5
53
3
1
3
3
3
62,26
0,44
977,64
6,93



24
3
1
3
3
3
82,17
0,58





220
3
1
3
3
3
100,26
0,71





197
3
1
3
3
3
252,68
1,79





195
3
1
3
3
3
480,27
3,40



13
1
10
3
2
3
3
3
46,10
0,33
46,10
0,33

14
2
298
3
3
3
2
2
270,23
1,92
305,09
2,16



315
3
3
3
2
2
34,86
0,25



15
8
192
4
1
2
3
3
22,20
0,16
520,08
3,69



216
4
1
2
3
3
38,02
0,27





171
4
1
2
3
3
118,13
0,84





172
4
1
2
3
3
35,40
0,25





193
4
1
2
3
3
86,16
0,61





202
4
1
2
3
3
74,77
0,53





217
4
1
2
3
3
95,12
0,67





260
4
1
2
3
3
50,28
0,36



16
5
361
4
1
3
3
3
109,79
0,78
521,89
3.70



374
4
1
3
3
3
27,76
0,20





308
4
1
3
3
3
75,01
0,53





370
4
1
3
3
3
83,97
0,60





364
4
1
3
3
3
225,36
1,60



17
3
336
4
2
3
3
3
41,28
0,29
531,88
3,77



350
4
2
3
3
3
449,60
3,19





357
4
2
3
3
3
41,00
0,29



18
8
196
5
1
3
3
3
9,50
0,08
882,22
6,25



76
5
1
3
3
3
78,68
0,56





390
5
1
3
3
3
613,71
4,35





178
5
1
3
3
3
31,25
0,22





91
5
1
3
3
3
33,24
0,24





165
5
1
3
3
3
37,03
0,26





42
5
1
3
3
3
30,96
0,22





37
5
1
3
3
3
47,85
0,34



19
2
204
5
2
1
2
2
31,77
0,23





166
5
2
1
2
2
18,32
0,13



20
5
135
6
1
2
3
3
122,28
0,87
286,47
2,03



173
6
1
2
3
3
28,45
0,20





244
6
1
2
3
3
38,11
0,27





177
6
1
2
3
3
35,85
0,25





232
6
1
2
3
3
61,78
0,44



21
4
160
6
1
3
3
3
58,50
0,41
504,37
3,57



131
6
1
3
3
3
65,05
0,46





116
6
1
3
3
3
286,04
2,03





112
6
1
3
3
3
94,78
0,67



22
1
93
6
2
1
2
2
252,24
1,79
252,24
1,79

23
19
282
7
1
3
3
3
47,78
0,34
1823,79
12,92



381
7
1
3
3
3
66,90
0,47





376
7
1
3
3
3
75,28
0,53





384
7
1
3
3
3
24,47
0,17





92
7
1
3
3
3
43,74
0,31





248
7
1
3
3
3
310,47
2,20





378
7
1
3
3
3
67,62
0,48





296
7
1
3
3
3
91,60
0,65





385
7
1
3
3
3
88,05
0,62





387
7
1
3
3
3
110,67
0,78





388
7
1
3
3
3
220,69
1,56





313
7
1
3
3
3
97,91
0,69





73
7
1
3
3
3
188,90
1,34





199
7
1
3
3
3
202,99
1,44





134
7
1
3
3
3
34,76
0,25





379
7
1
3
3
3
73,08
0,52





345
7
1
3
3
3
25,40
0,18





342
7
1
3
3
3
35,19
0,25





365
7
1
3
3
3
18,29
0,13



24
9
299
8
1
3
3
3
81,79
0,58
1467,73
10,40



335
8
1
3
3
3
79,22
0,56





283
8
1
3
3
3
296,67
2,10





243
8
1
3
3
3
38,06
0,27





331
8
1
3
3
3
186,40
1,32





75
8
1
3
3
3
414,47
2,94





221
8
1
3
3
3
52,45
0,37





205
8
1
3
3
3
99,78
0,71





268
8
1
3
3
3
218,89
1,55



25
1
113
8
3
1
1
1
139,30
0,99
139,30
0,99

26
4
249
9
1
3
3
3
152,50
1,08
280,91
1,99



117
9
1
3
3
3
62,68
0,44





231
9
1
3
3
3
38,32
0,27





251
9
1
3
3
3
27,41
0,19



27
1
241
9
2
3
1
2
88,03
0,62
88,03
0,62

Chú thích:

G: Loại đất

SL: Độ dốc

D: Độ dầy tầng đất

T: Thành phần cơ giới

I: Chế độ tưới

LMUS : Các loại hình sử dụng đất

( T: Tổng số thửa đất

Số T: Số thửa

( DT: Tổng diện tích

Phụ lục 2: Các chỉ tiêu phân cấp một số vùng tại Việt Nam 

1. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai Việt Nam tỷ lệ 1: 1.000.000

Chỉ tiêu
Phân cấp
Ký hiệu

1. Thổ nhưỡng
1.1. Đất cát

1.2. Nhóm đất phù sa (bồi tụ do sông)

1.3. Nhóm đất mặn

     - Mặn mùa khô

     - Mặn thường xuyên

1.4. Nhóm đất phèn (có/ không mặn)

     - Phèn trung bình và nhẹ (hoạt động và tiềm năng)

1.5. Nhóm đất xám

1.6. Nhóm đất thung lũng dốc tụ

1.7. Nhóm đất đen và đất than bùn

1.8. Nhóm đất đỏ (trên đá macma bazơ và trung tính)

1.9. Nhóm đất đỏ trên núi và đất mùn trên núi cao

1.10.Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi và đất mùn trên núi cao

1.11. Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

2. Tầng dầy của đất
2.1 > 100cm

2.2. 50 - 100cm

2.3. < 50
D1

D2

D3

3. Độ dốc (độ)
3.1. < 15

3.2. 15 - 25

3.3. > 25
SL1

SL2

SL3

4. Lượng mưa/ năm
4.1. > 2500mm

4.2. 1500 - 2500mm

4.3. < 1500mm

Ngập lụt (F)
R1

R2

R3

F1

5. Thủy văn nước mặn
5.1 Không bị ngập, ngập nông (< 30cm)

5.2. Ngập 30 - 60 cm

5.3. Ngập > 60 cm

5.4. Ngập triều hàng ngày

     Xâm nhập mặn (SA) trên 4g/ l

5.6. Không bị ngập mặn

5.7. Xâm nhập mặn dưới 3 tháng/ năm

5.8. Xâm nhập trên 3 tháng/ năm

5.9. Xâm nhập mặn cả năm (thường xuyên)
F2

F3

F4

SA1

SA2

SA3

SA4

6. Tưới tiêu
6.1. Có tưới

6.2. Nhờ nước trời
11

12

7. Nhiệt độ (tổng tích ôn 0C)
7.1. > 8000

7.2. 7000 - 8000

7.3. < 7000
T1

T2

T3

(Nguồn số liệu: Năm 1995, Viện QH và TKNN đã hoàn thành việc tổng kết kết quả  xây dựng bản đồ đơn vị đất đai toàn quốc nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đất theo FAO trên phạm vi toàn quốc).

2. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai tỉnh Tuyên Quang tỷ lệ 1/100.000

Chỉ tiêu
Phân cấp
Ký hiệu

1. Tổ hợp đất

(i)
1. Đất phù sa

2. Đất lầy, than bùn, dốc tụ

3. Đất xám bạc màu và đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa

4. Đất đen

5. Đất đỏ vàng trên đá vôi, đá sét và đá biến chất

6. Đất vàng đỏ trên đá macma axit, đá cát, phù sa cổ

7. Đất mùn vàng đỏ trên núi
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

2. Địa hình - độ dốc 

(SL)
1. Trên 250
2. Từ 150 - 250
3. Từ 80 -150
4. Dưới 80
SL1

SL2

SL3

SL4

3. Độ dầy tầng đất

(D)
1. Trên 100 cm

2. Từ 50 - 100 cm

3. Dưới 50 cm
D1

D2

D3

4. Tổng nhiệt độ /năm

(T)
1. Dưới 7000 0C

2. TỪ 7000 0C - 8000 0C

3. Trên 8000 0C
T1

T2

T3

5. Tổng lượng mưa /năm

(R)
1. Dưới 1800 mm

2. Từ 1800 mm - 2400 mm

3. Trên 2400 mm
R1

R2

R3

3. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai vùng Tây Nguyên tỷ lệ 1/250.000

Chỉ tiêu
Phân cấp

1. Đất và địa chất
1. Đất bồi tô (Pb, P, Pg, Pf, Py, D, J, Rk)

1a. Không ngập nước mùa lũ

1b. Ngập nước mùa lũ

2. Đất đen (R, Ru, Rp)

3. Đất xám bạc màu (Xa, Ba, X, B, Xk)

4. Đất đỏ vàng trên macma bazơ và trung tính (Fl, Fk, Fu, Fn)

5. Đất đỏ vàng khác (Fs, Fa, Fd, Fg, Fp)

6. Đất mùn vàng đỏ trên núi và đất mùn trên núi cao (H.A)

2. Địa mạo
1. Đồng bằng, thung lũng giữa núi

2. Cao nguyên, đồi và núi thấp

3. Nói cao

3. Độ dốc (độ)
1. < 150
2. 150 - 200
3. > 200

4. Độ dầy tầng đất
1. > 100cm

2. 100 - 50cm

3. < 50cm

5. Khả năng tưới tiêu
1. Có tưới

2. Không tưới

6. Lượng mưa trung bình/ năm
1. cao (> 2500mm)

2. Trung bình (1500 - 2500mm)

3. Thấp (< 1500mm)

7. Tổng nhiệt độ 
1. Cao (>85000)

2. Trung bình (7500 - 85000)

3. Thấp (< 75000)

4. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai vùng đồng bằng Sông Cửu Long tỷ lệ 1/250.000

Chỉ tiêu
Phân cấp
Ký hiệu

1. Tính chất thổ nhưỡng

(G)
1. Nhóm đất cát giồng, sa cấu thịt nhẹ pha cát.

2. Nhóm đất phù sa, sa cấu thị nặng, sét.

3. Nhóm đất mặn mùa khô, sa cấu thịt nặng/ sét.

4. Nhóm đất mặn thường xuyên, sa cấu thịt nặng/ sét.

5. Nhóm đất phèn (tiềm tàng/hoạt động) nặng tầng phèn hoặc sinh phèn xuất hiện 0 - 50cm, sa cấu thịt nặng/sét.

6. Nhóm đất phèn (tiềm tàng/hoạt động) trung bình và nhẹ, tầng phèn hoặc sinh phèn xuất hiện sâu > 50cm, sa cấu thịt nặng.

7. Nhóm đất xám trên phù sa cổ, sa cấu thịt trung bình.

8. Nhóm đất than bùn phèn, tầng sinh phèn xuất hiện sâu > 50cm, tầng mặt hữu cơ

9. Nhóm đất đỏ vàng, đá lộ đầu
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

2. Tình trạng xâm nhập mặn

(S)
1. Không bị nhập mặn.

2. Xâm nhập mặn < 3 tháng (H/IV - V)/ năm

3. Xâm nhập mặn > 3 tháng (H/III - V)/năm

4. Xâm nhập mặn thường xuyên.
S1

S2

S3

S4

3. Độ sâu ngập

(F)
1. Không bị ngập, ngập nông

2. Ngập 30 - 60cm

3. Ngập > 60cm

4. Ngập > 10cm

5. Ngập triều hàng ngày
F1

F2

F3

F4

F5

4. Khả năng tưới

(l)
1. Có tưới

2. Nhờ nước trời
l1

l2

5. Lượng mưa trung bình/ năm (R)
1. 1500 - 2500mm

2. < 1500mm
R1

R2

6. Thời gian canh tác nhờ mưa

(D)
1. 7 tháng/ năm (V - XI)

2. 6 tháng/ năm (V/VI - X/XI)

3. 5 tháng/ năm (VI/VII - X/XI)

4. < 4 tháng/ năm (VII/VIII/IX - X/XI)
D1

D2

D3

D4

5. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai vùng đồng bằng sông Hồng

Chỉ tiêu
Phân cấp
Ký hiệu

1. Phân loại đất (G)
1. Đất cát 

2. Đất mặn

3. Đất phù sa

4. Đất gley

5. Đất bạc màu

6. Đất đỏ vàng

7. Đất trơ sỏi đá
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

2.Độ dầy tầng đất (D)
1. Tầng đất dầy trên 100 cm

2. Tầng dầy 50-100 cm 

3. Tầng dầy dưới 50 cm
D1

D2

D3

3. Độ dốc (SL)
1. Độ dốc dưới 80
2. Độ dốc 80 - 150
3. Độ dốc 150 - 250
4. Độ dốc trên 250  
SL1

SL2

SL3

SL4

4. TPCG (T)
1. Thành phần cơ giới nhẹ (cát pha, thịt nhẹ )

2. Thành phần cơ giới trung bình (thịt trung bình )

3. Thành phần cơ giới nặng (thịt nặng, sét )
T1

T3

T2

5. Điều kiện tưới (I)
1. Tưới chủ động

2. Tưới mức độ hạn chế

3. Không được tưới
I1

I2

I3

6. Điều kiện tiêu (F)
1. Tiêu chủ động

2. Tiêu mức độ hạn chế

3. Không được tiêu
F1

F2

F3

7. Ngập úng (L)
1. Không ngập và ngập nông <30 cm

2. Ngập 30-60 cm dưới 15 ngày

3. Ngập trên 60 cm

4. Ngập > 60 cm trên một tháng
L1

L2

L3

L4

8. Nhiễm  mặn (X)
1. Không nhiễm mặn EC < 4 ms/cm

2. Nhiễm mặn ít EC từ 4-8 ms/cm

3. Nhiễm mặn nhiều EC > 8 ms/cm
X1

X2

X3

9. Độ phì nhiêu (P)
1. Độ phì nhiêu cao

2. Độ phì nhiêu trung bình

3. Độ phì nhiêu thấp
P1

P2

P3

6. Chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai huyện Gia Lâm

Chỉ tiêu
Phân cấp
Ký hiệu

1. Loại đất (G)
1. Đất cát

2. Đất phù sa

3.  Đất gley
G1

G2

G3

2. Thành phần cơ giới (T)
1. Đất có thành phần cơ giới nhẹ

2. Đất có thành phần cơ giới trung bình

3. Đất có thành phần cơ giới nặng
T1

T2

T3

3. Điều kiện tưới (I )
1. Tưới chủ động

2. Tưới hạn chế

3. Không được tưới
I1

I2

I3

4.  Điều kiện tiêu (F)
1. Tiêu chủ động

2. Tiêu hạn chế
F1

F2

5.  Ngập úng (L)
1. Không ngập và ngập nông <30 cm

2. Ngập 30-60 cm dưới 15 ngày

3. Ngập > 60 cm từ 1 tháng trở lên
L1

L2

L3

6. Độ phì nhiêu (P)
1. Độ phì nhiêu cao

2. Độ phì nhiêu trung bình
P1

P2

Phụ lục 3: Hiện trạng và biến động sử dụng theo 6 loại đất thời kỳ 1995 - 2002 của huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

Loại đất
Chu kỳ trước,

năm 1995
Hiện trạng,

năm 2002
Biến động so với chu kỳ trước


DT(ha)
CC (%)
DT (ha)
CC (%)
DT (ha)
TL (%)

Tổng diện tích
84366,9
100
84366,9
100



I. Đất nông nghiệp 
12879,98
15,27
16988,74
20,14
+4108,76
+4,87

1. Đất trồng cây hàng năm
11656,2
13,82
14110,6
16,73
+2454,4
+2,91

a. Đất ruộng lúa, lúa màu
809,76
0,96
1212,21
1,44
+402,45
+0,48

b. Đất nương rẫy
10445,26
12,38
11758,59
13,94
+1313,33
+1,56

c. Đất trồng cây hàng năm khác
401,18
0,18
1139,8
1,35
+738,62
+0,87

2. Đất vườn tạp
569,18
0,68
480,85
0,57
-88,33
-0,11

3. Đất trồng cây lâu năm
466,67
0,55
2033,56
2,41
+1566,89
+1,86

4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 


25,2
0,06
+25,2
+0,03

5. Đất có mặt nước NTTS
187,93
0,22
338,53
0,4
+150,6
+0,18

II. Đất lâm nghiệp có rừng
15770
18,69
27609,67
32,72
+11839,67
+14,04

1. Rừng tự nhiên 
15431,6
18,29
26615,37
31,55
11193,77
+13,26

a. Đất có rừng phòng hộ
13121,6
15,55
25497,37
30,22
+12375,77
+14,67

b. Đất có rừng đặc dụng







c. Đất có rừng sản xuất
2310,0
2,4
118,0
1,33
-1192,0
-1,41

2. Rừng trồng
338,4
0,4
994,3
1,18
+655,90
+0,78

a. Đất có rừng phòng hộ
338,4
0,4
994,3
1,18
+655,90
+0,78

b. Đất có rừng đặc dụng







c. Đất có rừng sản xuất







3. Đất ươm cây giống







III. Đất khu dân cư nông thôn 
333,01
0,39
339,62
0,40
+66,61
+0,08

Trong đó: - Đất ở
333,01
0,39
339,62
0,40

+0,08

IV. Đất đô thị
112,33
0,01
45,45
0,05
+33,12
+0,04

Trong đó: - Đất ở
12,33
0,01
45,45
0,05

+0,04

V. Đất chuyên dùng
1090,96
1,29
1695,33
2,01
+604,37
+0,72

1. Đất  xây dựng 
68,87
0,08
108,84
0,13
+39,97
+0,05

2. Đất giao thông
147,68
0,53
990,15
1,17
+542,47
0,21

3. Đất thuỷ lợi và MNCD
34,76
0,04
212,02
0,25
+177,26


4. Đất lịch sử văn hoá







5. Đất an ninh quốc phòng
6,8
0,01
11,53
0,013
+4,73


6. Đất khai thác khoáng sản
16,2
0,02
12,2
0,014
-4
-0,01

7. Đất làm nguyên vật liệu XD 
0,8

2,27
0,003
+1,47
+0,01

8. Đất làm muối







9. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
507,25
0,60
350,55
0,42
-156,7
-0,18

10. Đất chuyên dùng khác
8,6
0,01
7,77
0,01
-0,83


VI. Đất chưa sử dụng 
54280,62
64,35
37628,09
44,60
-1695,85
-19,75

1. Đất bằng chưa sử dụng
39,6
0,05


-39,6
-0,05

2. Đất đồi núi chưa sử dụng
49231,13
58,57
33374,28
39,56
15856,85
-18,89

3. Đất có mặt nước chưa sử dụng 
23,0
0,03


-23,0
-0,03

4. Sông suối
424,7
0,29
610,81
0,72
+186,11
+0,82

5. Núi đá không có rừng cây
3200,0
3,79
1846,51
2,19
-353,49
-1,6

6. Đất chưa sử dụng khác
1362,19
1,62
1796,49
2,13
+434,4


Phụ lục 4: Một số phẫu diện được mô tả

1. Vị trí và đặc điểm hình thái phẫu diện YC 01

Địa điểm: Ruộng nhà ông Quàng Văn Sương, Bản Sai, xã Sặp Vật.

Đá mẹ, mẫu chất: Phù sa ngòi suối

Địa hình: Bằng phẳng ven suối

Hiện trạng thảm thực vật: Ruộng trồng lúa

Hình thái phẫu diện:

Độ sâu tầng đất, cm
Mô tả phẫu diện

0 – 15
Nâu nhạt hơi vàng (ẩm: 2,5Y  4,5/4; Khô: 2,5Y  7/4), ướt nhão, thịt pha sét và pha cát, nhiều rễ lúa, bóp hơi dẻo dính, chuyển lớp từ từ.

15 – 35
Nâu hơi vàng (ẩm: 2,5Y  6/4;  Khô: 2,5Y  7/4), ẩm, thịt pha sét và pha cát, còn ít  rễ lúa, đất khá chặt, chuyển lớp từ từ.

35 – 70
Nâu hơi vàng (ẩm: 2,5Y  6/4; Khô: 2,5Y  8/3), ẩm, thịt pha sét và pha cát, đất chặt nhiều vẩy cát thô, nhiều đốm đen nhỏ chạy dọc tầng, chuyển lớp từ từ.

70 – 100
Nâu hơi vàng: (ẩm: 2,5Y  6/4; Khô 2,5 Y 8/4), ướt hơi nhão, thịt pha sét và pha cát, dẻo dính, nhiều ổ cát thô và lẫn nhiều sỏi nhỏ trong tầng.

Đặc tính lý, hoá học phẫu diện YC 01

Tính chất lý học:

Độ sâu tầng đất, cm
Dung trọng g/cm3
Tỷ trọng g/cm3
Độ xốp (%)
Độ ẩm (%)
Thành phần cấp hạt (%)






> 50 (m
50 - 20 (m
20 - 2 (m
< 2(m

0 - 15
1,10
2,60
57,6
38,5
27,1
28,5
14,2
20,2

15 - 35
1,25
2,62
52,3
25,7
20,7
36,4
18,4
24,5

35 - 70
1,28
2,65
21,7
27,8
21,2
37,9
12,6
28,3

70 - 100
1,32
2,70
51,0
24,6
26,6
29,5
13,7
30,2

Tính chất hoá học:

Độ sâu tầng đất, cm
Hàm lượng tổng số, %
Dễ tiêu, mg/100g
Cmol (+)/kg
pH


OC
N
P​2O5
K2O
P​2O5
K2O
Al+++
H+
H2O
pH

0 - 15
1,25
0,14
0,06
0,45
6,94
6,03
0,03
0,19
5,6
4,8

25 - 35
1,12
0,10
0,08
0,63
7,40
4,52
0,05
0,13
5,3
4,5

35 - 70
0,74
0,08
0,08
0,77
9,58
2,96
0,03
0,12
5,4
4,6

70 - 100
0,80
0,08
0,09
0,74
6,03
1,48
0,03
0,23
5,2
4,4

Độ sâu tầng đất, cm
Cation trao đổi, cmol (+)/kg
CEC, emol (+)
BS, %


Ca++
Mg++
K+
Na+
Tổng
Đất
Sét


0 - 15
2,58
1,05
0,12
0,18
3,93
12,45
18,75
31,6

25 - 35
2,74
0,85
0,08
0,12
3,79
13,25
17,52
28,6

35 - 70
1,87
0,94
0,06
0,12
2,99
14,78
20,18
20,2

70 - 100
2,05
0,77
0,04
0,10
2,96
15,68
21,27
18,9

2. Vị trí và đặc điểm hình thái phẫu diện YC 06

Địa điểm: Nương nhà bà Vì Thị Dậu, Bản Tô Buông, xã Loãng Phiêng.

Đá mẹ, mẫu chất: Đá vôi

Địa hình: Đồi thoải

Hiện trạng thảm thực vật: Nương trồng ngô

Hình thái phẫu diện:

Độ sâu tầng đất, cm
Mô tả phẫu diện

0 - 15
Nâu hơi xám (ẩm: 10YR  4/2; Khô: 2,5Y  4/2), ẩm, sét, nhiều rễ cây, đất tơi xốp, nhiều hang hốc động vật nhỏ, chuyển lớp khá rõ.

15 - 35
Nâu vàng xỉn (ẩm: 10YR  5/3;  Khô: 2,5Y  4/4), hơi ẩm, thịt pha sét, còn ít  rễ cây, xuất hiện những đốm kết von nhỏ màu đen ở cuối tầng, chuyển lớp rõ.

35 - 70
Nâu vàng xỉn (ẩm: 10 YR  5/4; Khô: 2,5Y  4/4), ẩm, sét, chặt cứng, bóp hơi dẻo, xuất hiện nhiều kết von đen (30%) với đường kính khoảng 0,1 - 0,2 cm; chuyển lớp khá rõ.

70 - 110
Nâu vàng tươi: (ẩm: 10YR  6/6; Khô 10 YR 6/8), ẩm, sét, dẻo hơi dính, mềm hơn tầng trên, tỷ lệ kết von thấp hơn tầng trên

Đặc tính lý, hoá học phẫu diện YC 06

Tính chất lý học:

Độ sâu tầng đất, cm
Dung trọng g/cm3
Tỷ trọng g/cm3
Độ xốp (%)
Độ ẩm (%)
Thành phần cấp hạt (%)






> 50 (m
50 - 20 (m
20 - 2 (m
< 2(m

0 - 25
1,15
2,54
54,7
14,2
14,0
23,5
22,3
40,2

25 - 50
1,38
2,60
46,9
28,5
9,0
30,4
28,5
32,1

50 - 75
1,25
2,62
52,3
24,6
7,2
22,6
21,6
48,6

75 - 110
1,30
2,64
50,8
26,7
5,0
26,3
20,8
52,4

Tính chất hoá học:

Độ sâu tầng đất, cm
Hàm lượng tổng số, %
Dễ tiêu, mg/100g
Cmol (+)/kg
pH


OC
N
P​2O5
K2O
P​2O5
K2O
Al+++
H+
H2O
pH

0 - 25
2,35
0,24
0,16
0,25
5,95
8,95
0,04
0,27
7,8
6,8

25 - 50
1,92
0,18
0,16
0,20
3,85
6,59
0,04
0,31
8,0
7,2

50 - 75
1,42
0,15
0,13
0,27
3,62
6,12
0,02
0,25
8,2
7,1

75 - 110
0,70
0,08
0,06
0,16
1,78
6,00
0,02
0,17
8,0
7,0

Độ sâu tầng đất, cm
Cation trao đổi, cmol (+)/kg
CEC, emol (+)
BS, %


Ca++
Mg++
K+
Na+
Tổng
Đất
Sét


0 - 15
12,14
2,24
0,19
0,82
15,39
18,57
30,24
82,9

25 - 50
9,85
1,76
0,14
0,77
12,52
15,62
28,17
80,2

50 - 75
8,78
1,93
0,13
0,98
11,82
15,38
27,64
76,8

75 - 110
9,25
1,52
0,12
0,60
11,49
16,89
24,18
68,0

3. Vị trí và đặc điểm hình thái phẫu diện YC 15

Địa điểm: Nương nhà Lò Văn Chính, Bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc.

Đá mẹ, mẫu chất: Đất biến chất

Địa hình: Núi thấp

Hiện trạng thảm thực vật: Đất trồng ngô

Hình thái phẫu diện:

Độ sâu tầng đất, cm
Mô tả phẫu diện

0 - 10
Nâu sáng (ẩm: 7,5RY 5/8; Khô: 7,5YR  6/8), hơi ẩm, thịt pha sét và pha cát, hạt mịn, hơi xốp, nhiều rễ cây nhỏ, chuyển lớp khá rõ.

10  - 35
Nâu sáng hơi đỏ (ẩm: 5YR  5/6;  Khô: 5YR  5/8), hơi ẩm, thịt pha sét, còn ít  rễ cây, ít hang hốc động vật, chuyển lớp từ từ.

35 - 75
Nâu sáng hơi đỏ (ẩm: 5 YR  5/6; Khô: 5YR  5/8), ẩm, sét, cấu trúc hạt mịn, còn ít rễ cây, chuyển lớp rõ.

75 - 125
Nâu đỏ: (ẩm: 5YR  4/6; Khô 5YR 4/8), ẩm, sét pha cát, nhiều kết von mầu nâu, bở, thỉnh thoảng có lẫn những cục đá hình dạng không xác định

Đặc tính lý, hoá học phẫu diện YC 15

Tính chất lý học:

Độ sâu tầng đất, cm
Dung trọng g/cm3
Tỷ trọng g/cm3
Độ xốp (%)
Độ ẩm (%)
Thành phần cấp hạt (%)






> 50 (m
50 - 20 (m
20 - 2 (m
< 2(m

0- 20
1,28
2,56
50,0
16,7
26,6
20,4
28,7
12,2

20 - 45
1,15
2,58
55,4
21,5
24,5
14,0
26,5
11,8

45 - 95
1,30
2,54
48,8
22,4
18,9
15,7
45,5
14,5

95 - 125
1,32
2,52
47,6
24,0
28,5
16,4
47,2
15,2

Tính chất hoá học:

Độ sâu tầng đất, cm
Hàm lượng tổng số, %
Dễ tiêu, mg/100g
Cmol (+)/kg
pH


OC
N
P​2O5
K2O
P​2O5
K2O
Al+++
H+
H2O
pH

0- 10
1,85
0,14
0,15
0,32
12,24
9,76
1,74
7,74
5,5
4,6

10 - 35
0,85
0,12
0,08
0,26
3,57
4,24
2,61
6,53
5,8
4,9

35 - 75
0,78
0,08
0,08
0,30
1,43
3,76
2,79
5,40
5,4
4,7

75 - 125
0,56
0,07
0,06
0,24
vệt
3,76
1,93
7,00
5,3
4,5

Độ sâu tầng đất, cm
Cation trao đổi, cmol (+)/kg
CEC, emol (+)
BS, %


Ca++
Mg++
K+
Na+
Tổng
Đất
Sét


0- 10
2,25
1,18
0,08
0,08
3,59
13,57
18,75
26,4

10 - 35
1,24
1,02
0,09
0,05
2,40
14,64
19,27
16,4

35 - 75
2,40
1,54
0,08
0,05
4,07
11,38
17,25
35,8

75 - 125
1,58
1,24
0,08
0,05
2,95
14,25
18,30
20,7

Phụ lục 5: Mô hình dữ liệu không gian (Spatial Data Models)

[image: image17.jpg]EECEITEY

33332211

113333221
11333222
11113322

111003331
22221233

22222222
32222111




Trong mô hình dữ liệu không gian của GIS có hai dạng cấu trúc dữ liệu cơ bản (Two basic approaches): Mô hình Raster (Raster Model) và Mô hình Vector (Vector Model)
Hình  1: Mô hình dữ liệu không gian thể hiện dạng Vector và Raster
1. Mô hình Raster 
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Trong cấu trúc này, thực thể không gian đ​ược biểu diễn thông qua các ô (Cell) hoặc ô ảnh (Pixel) của một l​ưới các ô (Xem hình 1). 

Hình  2: Bản đồ sử dụng đất

Trong máy tính, l​ưới ô này đ​ược l​ưu trữ d​ưới dạng ma trận trong đó mỗi Cell đ​ược là giao điểm của một hàng, một cột trong ma trận. Trong cấu trúc này, điểm được xác định bởi Cell, đ​ường đ​ược xác định bởi một số các Cell kề nhau theo một h​ướng. Vùng đ​ược xác định bởi số các Cell mà trên đó thực thể phủ lên. Ta thấy biểu diễn hai chiều của dữ liệu địa lý theo cấu trúc này là không liên tục như​ng đ​ược định l​ượng hoá để có thể dễ dàng đánh giá đ​ược độ dài, diện tích. 

Biểu diễn Raster đ​ược xây dựng trên cơ sở hình học phẳng Ơcơlit. Mỗi một Cell sẽ t​ương ứng với một diện tích vuông trên thực tế. Độ lớn của cạnh của ô vuông này còn đ​ược gọi là độ phân giải của dữ liệu. Ta thấy rằng khi không gian càng đ​ược chia nhỏ thành nhiều Cell thì tính toán càng chính xác. Trong cấu trúc Raster này, ph​ương pháp chồng xếp bản đồ nhờ vào ph​ương pháp đại số bản đồ. Hình vẽ 5 mô tả cách thức biến đổi thông tin tại một Cell, kết quả cuối cùng sẽ là một phép toán trên các lưới Cell. Hãy xét một lớp thông tin có cấu trúc Raster như trên hình vẽ 3 là một thể hiện bản đồ đất, mỗi vùng đ​ược đánh dấu bằng các ô theo các giá trị khác nhau. Ta có đ​ược một l​ưới các ô có giá trị khác nhau. Nếu gán N​ước giá trị 1, Rừng = 2, Đất Nông nghiệp = 3 ta sẽ có một mảng số liệu từ các giá trị 1, 2, 3 (xem hình 3).
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Hình  3: Biểu diễn raster dữ liệu theo l​ưới điểm

[image: image20.png]


Dữ liệu Raster có dung l​ượng rất lớn nếu không có cách l​ưu trữ thích hợp. Ví dụ trên cho ta thấy có rất nhiều giá trị giống nhau, do đó có nhiều phương pháp nén để tệp dữ liệu l​ưu trữ trở nên nhỏ hơn. Thông th​ường ng​ười ta hay dùng các ph​ương pháp nén thành File *.TIFF; *.RLE; *.JPEG; *.GIF...

Hình  4: Biểu diễn raster dữ liệu theo cấu trúc ô chữ nhật phân cấp 

Một ph​ương pháp khác để biểu diễn dữ liệu địa lý d​ưới dạng Raster là phương pháp biểu diễn ô chữ nhật phân cấp. Trong cách biểu diễn này ng​ười ta chia diện tích vùng dữ liệu ra thành các ô chữ nhật không đều nhau mà theo cách lần l​ượt chia đôi các cell bắt đầu từ hình chữ nhật lớn nhất, bao phủ diện [image: image21.png]B -[alx]
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tích dữ liệu. Quá trình chia cứ tiếp tục khi nào các cell đủ nhỏ để đạt đ​ược độ chính xác cần thiết (xem hình 4).

Hình  5: Chồng xếp các lớp thông tin của dữ liệu Raster
[image: image22.jpg]


2. Mô hình Vector

Trong cấu trúc Vector, thực thể không gian đ​ược biểu diễn thông qua các phần tử cơ bản là điểm, đ​ường, vùng và các quan hệ Topo (khoảng cách, tính liên thông, tính kề nhau...) giữa các đối t​ượng với nhau. Vị trí không gian của thực thể không gian đ​ược xác định bởi tọa độ trong một hệ thống tọa độ thống nhất toàn cầu. 

( Điểm dùng cho tất cả các đối t​ượng không gian mà đ​ược biểu diễn nh​ư một cặp toạ độ (X,Y). Ngoài giá trị toạ độ (X,Y), điểm còn thể hiện kiểu điểm, màu, hình dạng và dữ liệu thuộc tính đi kèm. Do đó trên bản đồ điểm có thể được biểu hiện bằng ký hiệu hoặc text.

Hình  6: Biểu diễn mô hình Vector của các đối tượng địa lý 

( Đ​ường dùng để biểu diễn tất cả các thực thể có dạng tuyến, đ​ược tạo nên từ hai hoặc hơn cặp toạ độ (X,Y). Ví dụ đ​ường dùng để biểu diễn hệ thống đ​ường giao thông, hệ thống ống thoát n​ước. Ngoài toạ độ, đ​ường còn có thể bao hàm cả góc quay tại đầu mút. 

( Vùng là một đối t​ượng hình học 2 chiều. Vùng có thể là một đa giác đơn giản hay hợp của nhiều đa giác đơn giản. Mục tiêu của cấu trúc dữ liệu đa giác là biểu diễn cho vùng. Do một vùng đ​ược cấu tạo từ các đa giác nên cấu trúc dữ liệu của đa giác phải ghi lại đ​ược sự hiện diện của các thành phần này và các phần tử cấu tạo nên đa giác. 

3. Chuyển đổi mô hình Vector sang Raster và ngược lại

Sự chuyển đổi từ Vector sang Raster hoặc từ Raster sang Vector là cần thiết khi hai dữ liệu đ​ược l​ưu giữ trong những mô hình dữ liệu khác nhau. 

  a. Chuyển từ Vector sang Raster               b. Chuyển từ Raster sang Vector

Hình  7: Chuyển đổi dạng Vector sang Raster và ngược lại

- Chuyển đổi từ Raster sang Vector: 

Có nghĩa là tạo ra các điểm, đường và vùng (xem ví dụ tạo ra đ​ường ở hình 7a). Đầu tiên đường cần phải đ​ược nhận dạng trên loại hình của các ô một đ​ường chỉ là một tập hợp của các ô được nối với nhau. Sau đó đ​ường đ​ược thiết lập trong một tập hợp các ô này bằng cách xây dựng các đ​ường qua trung tâm của các ô. Tạo lập điểm và vùng cũng gần như​ t​ương tự. Độ chính xác của sự chuyển đổi phụ thuộc vào kích cỡ ô của hệ Raster. 

- Chuyển dữ liệu từ Vector sang Raster:

Tức là toàn bộ thông tin cần được chia nhỏ thành các ô Raster. Để làm việc này, l​ưới của các ô đ​ược đặt trên bản đồ Vector cơ sở và thông tin ở d​ưới mỗi ô đ​ược gán vào ô. Khi chuyển một điểm sang thành một ô, vị trí chính xác của nó mờ nhạt dần và trở nên kém chính xác. Bất kỳ một đối t​ượng Vector nào cũng sẽ đ​ược biểu diễn kém chính xác hơn trong hệ thống Raster (xem hình 7b). 

Phụ lục 6: Phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý

Phần mềm ứng dụng được cung cấp ở dạng bộ chương trình bao gồm nhiều chương trình liên kết chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra một khả năng cụ thể cho việc lập bản đồ, quản lý và phân tích số liệu địa lý. Phần lớn các phần mềm hệ thống thông tin địa lý được tạo nên từ hai phần cơ bản:

- Phần trọng tâm là các chương trình về lập bản đồ cơ bản, quản lý dữ liệu và phân tích "CORE".

- Phần thứ hai là các chương trình ứng dụng. Các chương trình này móc nối với "CORE" để phục vụ cho ứng dụng cụ thể của người sử dụng như phân tích địa hình, lập bản đồ chuyên đề đặc biệt, mô hình hoá v.v.

1. Khả năng xử lý đồ thị (Graphic processing capabilities)

Khả năng xử lý đồ thị bao hàm các chức năng cho phép người sử dụng nhập hoặc biên tập hình ảnh bản đồ và tạo ra các ghi chú, ký hiệu nhằm tạo ra các bản đồ trên màn hình hoặc gửi ra các thiết bị in.

+ Khả năng nhập đồ thị

Cho phép người sử dụng nhập hình ảnh bản đồ và lưu giữ chúng theo toạ độ (x, y) hoặc đôi khi cả độ cao z theo một hệ toạ độ xác định. Các chú dẫn văn bản và hình ảnh cũng có thể được nhập vào tạo ra một hình ảnh bản đồ thống nhất với các thuộc tính lưu giữ trong cơ sở dữ liệu. Những khả năng chính nhập đồ thị trong phần mềm hệ thống thông tin địa lý như sau:

- Số hoá thủ công (Interactive Digitizing)

Số hoá là quá trình thực hiện chuyển đổi thông tin từ bản đồ đã in sẵn sang dạng số. Cho phép người sử dụng nhập toạ độ x, y của hình ảnh bàn đồ từ bàn số hoá (Digitizer). Dùng con chuột (mouse) hoặc bút điện tử (stylus) để đi theo các  đường biên của hình ảnh bản đồ cần số hoá để chuyển chúng thành dạng số của phần mềm quản lý. Trong việc nhập số liệu có thể dụng một số chương trình đặc biệt, cho phép người sử dụng tạo ra các hình toán học như hình chữ nhật, cung tròn từ ba điểm,  đường cong Spline v.v.

- Nhập ghi chú (Annotation Entry)

Ghi chú là những văn bản chữ thể hiện giống như nhãn của các hình ảnh bản đồ, các chú giải, tiêu đề và chỉ dẫn các bản đồ. Thông thường các phần mềm hệ thống thông tin địa lý tạo ra các ghi chú bằng hai cách:

( Nhập trực tiếp từ bàn phím trong quá trình nhập thông tin đồ thị.

( Nhập vào CSDL thuộc tính và gán cho chúng các đối tượng bản đồ.

+ Khả năng biên tập đồ thị

Biên tập đồ thị là một trong những chức năng cơ bản của một phần mềm hệ thống thông tin địa lý. Nó bao gồm các công việc chính sau:

- Xoá đối tượng

Cho phép người sử dụng chỉ định các đối tượng cần xoá khỏi bản vẽ bằng con chuột hoặc con trỏ. Trong hệ thống thông tin địa lý khi các dữ liệu thuộc tính phi đồ thị được liên kết với các đối tượng địa lý thì chức năng xoá cũng sẽ tự động xoá thuộc tính của nó trong cơ sở dữ liệu.

- Chỉnh sửa đối tượng

Cho phép ta làm thay đổi hình dạng, định hướng hoặc vị trí của các đối tượng đã có. Chức năng này có thể thực hiện trên một hay nhiều đối tượng. Thông thường ta hay dùng các chức năng chỉnh sửa cắt xén, kéo dài, xoay và dịch chuyển.

- Các lệch biên tập đặc biệt

Một số phần mềm có các chương trình biên tập đặc biệt, cho phép ta tự động phân tích và xác định những đối tượng bản đồ đã nhập vào không hợp lý như các hình dạng toán học chuẩn chưa được khép kín, đường thẳng bị đứt gãy thành các đoạn v.v. theo một giới hạn chỉ tiêu cho phép của người sử dụng (là sai số cho phép giữa thông tin đồ thị nhập vào với sự thể hiện trên bản đồ các đối tượng). Phần mềm tự động hoàn chỉnh hoặc thông báo các đối tượng đã xác định đó.

- Làm trơn và khái quát hoá đường thẳng

Làm trơn là chức năng chuyển  đường gấp khúc thành  đường cong và khái quát hoá là chuyển  đường cong thành  đường gấp khúc.

+ Hiển thị đồ thị và khả năng vẽ

Một trong các thành phần của hệ thống thông tin địa lý là các chương trình hiển thị và vẽ bản đồ trên màn hình hoặc máy vẽ hệ thống thông tin địa lý cho phép người sử dụng kiểm soát các tham số xác định khuôn dạng hiển thị và gửi ra máy vẽ sau:

- Kiểu  đường hiển thị

- Kiểu ký hiệu

- Màu thể hiện

- Vị trí của bảng ghi chú, tiền đề và các yếu tố đặc biệt trên bản đồ.

Thông qua các tham số điều khiển trên hệ thống thông tin địa lý sẽ tạo ra một tập tin các lệnh phù hợp với các thiết bị đầu ra cụ thể mà người sử dụng đã chọn thể hiện gọi Map - file của CSDL hệ thống muốn hiển thị hoặc in ấn.

2. Quản lý cơ sở dữ liệu

Phần mềm hệ thống thông tin địa lý thường có khả năng lưu trữ và tra cứu các số liệu thuộc tính phi đồ họa cùng với các thông tin bản đồ. Ví dụ về một thửa đất, ta quản lý  đường biên bằng toạ độ (đồ thị) nhưng được gắn với tên chủ sở hữu, giá trị đất, tên thửa v..v… là các thuộc tính của thửa đất đó.

Các thành phần chính của cơ sở dữ liệu thuộc tính như sau:

+ Ngôn ngữ định nghĩa số liệu (Data Defintion Language - DDL): 

Cho phép người sử dụng mô tả sơ hoạ về các tập tin sẽ lưu trữ các số liệu thuộc tính phi đồ thị. Sơ họa (Schema) chứa những thông tin như tên của dữ liệu thành phần, kích thước của các trường dữ liệu trong đơn vị bytes hay cột, kiểu loại dữ liệu (chữ, số nguyên, nhị phân, số thực .v.v.) và các thông tin yêu cầu khác cần thiết cho phần mềm xử lý số liệu thuộc tính.

+ Thủ tục nhập dữ liệu (Data Entry Procedures):

 Cũng như các hệ quản lý dữ liệu khác hệ thống thông tin địa lý có khả năng nhập dữ liệu và tạo ra file số liệu theo ngôn ngữ định nghĩa số liệu DDL và cho phép ta gõ nhập thông tin theo DDL đã xác nhận theo dấu mời hệ thống.

Hiện nay có một số hệ thống thông tin địa lý tiên tiến có thể cho phép ta thiết kế một màn hình đặc biệt để nhập thông tin thuộc tính hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn. Những chương trình đó cho phép ta ngoài việc nhập thông tin còn có khả năng kiểm tra lỗi trong quá trình nhập số liệu theo logic và khuôn dạng đã xác nhận bằng DDL.

+ Ngôn ngữ xử lý số liệu (Data Manipulation Language - DML):

Một trong các ích lợi thực tế của hệ thống thông tin địa lý là khả năng tra cứu số liệu theo một chỉ tiêu mà người sử dụng định nghĩa từ CSDL quản lý. Việc tìm kiếm thông tin đó thông qua ngôn ngữ hỏi đáp (Query Language) một ngôn ngữ bậc cao, dễ hiểu và sử dụng đơn giản với các câu lệnh. Thông thường các câu lệnh đó được tổ hợp thành một chuỗi phức tạp với các lệnh AND và OR. Trong tìm kiếm thường dùng các lệnh =, >, < để gán các điều kiện tìm kiếm. Ngày nay hầu hết các phần mềm hệ thống thông tin địa lý xử lý số liệu thuộc tính thông qua SQL (Strueture Query Language).

+ Khả năng liên kết số liệu thuộc tính với số liệu bản đồ:

Số liệu thuộc tính và thông tin bản đồ không đơn giản là hai CSDL độc lập trong hệ thống thông tin địa lý mà chúng liên kết chặt chẽ với nhau. Ta có thể tìm kiếm và phân tích đồng thời cả hai loại dữ liệu đó. Đó là khả năng duy nhất chỉ có hệ thống thông tin địa lý mới đảm bảo cung cấp đầy đủ được.

3. Công cụ phân tích địa lý và bản đồ cơ sở

+ Chuyển đổi hệ toạ độ và nắn chỉnh hình học

- Chuyển dịch hệ toạ độ bản đồ (x0, y0) ( hệ toạ độ (x, y).

- Chuyển đổi lưới chiếu bản đồ (x, y) ( (B, L) ( (x', y').

- Nắm chỉnh hình học. Thực hiện việc chỉnh hình ảnh bản đồ theo điều kiện hình học để chuyển về đồ hình thực của nó (thực chất là loại bỏ các sai số biến dạng hình học).

+ Thao tác xử lý thông tin bản đồ

- Tiếp biên và nối ghép bản đồ.

Dùng tọa độ của các điểm khống chế chung để ghép nối các bản đồ với nhau hoặc từng phần của bản đồ thành một tờ bản đồ chung.

- Tách một cửa sổ các đối tượng bản đồ

Chọn một cửa sổ bao các đối tượng và tách ra khỏi bản đồ để xử lý hoặc dùng cho một mục đích khác.

+ Công cụ lập bản đồ đặc biệt

- Chồng lớp đồ thị (Graphic overlay).

- Lập bản đồ chuyên đề (Thematic Mapping).

- Lập bản đồ và tìm kiếm theo địa chỉ (Adress Matching and Mapping).

Khả năng phân tích và lập bản đồ theo các số liệu gắn liền với một địa chỉnh xác định (như  đường phố, địa điểm trụ sở v.v).

+ Phân tích và overlay các vùng (polygon)

Polygon là một đối tượng địa lý có diện tích đôi khi ta còn gọi là vùng (region) và thể hiện trên bản đồ một hình khép kín.

- Overlay các polygon: Thực hiện Overlay đối tượng điểm trong vùng.

- Overlay đường vào polygon: Thực hiện overlay đối tượng đường trong vùng.

+ Công cụ phân tích bản đồ

- Tính khoảng cách, chu vi, và diện tích.

- Tìm kiếm theo bán kính (Radius Search).

- Tạo ra các buffer (Buffer generation).

+ Các chương trình công cụ khác

- Chuyển đổi dữ liệu Vector và Raster (Raster/ Vector conversion).

- Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu (Format translation).

+ Các chương trình ứng dụng và công cụ:

Theo từng lĩnh vực ứng dụng hệ thống thông tin địa lý các công cụ có thể bao gồm:

- Phân tích mạng lưới (Network analysis).

- Toạ độ và hình học (Coordinates and geometry).

- Phân tích địa hình (Terrain analysis).

- Mô hình hoá bề mặt (Surface modelling).

- Thiết kế kỹ thuật (Engineering desing).

Các giao diện chủ yếu của hệ thống thông tin địa lý với người sử dụng có thể như sau:

1. Giao diện theo câu lệnh (Command interfaces).

2. Giao diện theo thực đơn (Menu driven command interfaces).

3. Giao diện theo lập trình macro (Macro programming).

Phụ lục 7: Quản lý cơ sở dữ liệu để xử lý, nhận xét các đơn vị đất đai
Tính diện tích các đơn vị đất đai nằm trong khoảng từ 100 đến 300 ha?

Hình  8: ứng dụng một số phép toán xử lý số liệu theo các biểu thức

Quá trình thực hiện được minh hoạ theo các bước sau đây:

1. Bước 1:

Mở Project [BDDVDD.APR] trong đó bao gồm:

( Lớp BDDVDD.SHP (lớp chính) và lớp phụ khác (đường, ranh giới...)

( Bảng thuộc tính tổng kết (Sum_dvdd.dbf) của các đơn vị đất 

2. Bước 2:

Bấm chuột vào Trường [DT_DVDD (ha)] (là Trường cần xử lý số liệu) 

3. Bước 3:

Chọn Table ( Query (Ctrl+Q) ( Hiện hộp thoại Sum_dvdd.dbf

4. Bước 4:

Viết vào trong hộp Query như sau:

( [DT_DVDD (ha)] >100) and ( [DT_DVDD (ha)] < 300) 

5. Bước 5:

Bấm Nút New Set ( Máy sẽ tự động chọn những đơn vị đất đai theo biểu thức điều kiện, ra lệnh ở Bước 4.

6. Bước 6: 

Chọn Table ( Statistics ( Máy sẽ hiện kết quả là:

( Sum: 1684,41 ha (tổng diện tích của 8 đơn vị đất)

( Count: 8 (tổng số đơn vị đất)

( Mean: 210,55 ha (diện tích trung bình trong mỗi đơn vị đất)

( Maximum: 286,47 ha (diện tích của đơn vị đất lớn nhất)

( Minimum: 119,10 ha (diện tích của đơn vị nhỏ nhất)

( Range: 167,37

( Variance: 4229,36

( Standard Deviation: 65,03

Còn cơ cấu diện tích (tỷ lệ %) của từng đơn vị đất ta chỉ cần thực hiện tương tự như Bước 2 và Bước 6 thì cho kết quả thống kê là:

( Sum: 11,94 % (tổng của 8 đơn vị đất)

Tóm lại đơn vị đất có diện tích từ 100 đến 300 ha có 8 đơn vị và có tổng diện tích là 1684,41 ha với 11,94% tổng diện tích đất canh tác.

Phụ lục 8: Sơ lược Về phép toán và một số hàm của GIS (Arcview)

Trong Arcview có hai Module xử lý thông tin rất quan trọng, đó là Module Query Builder và Module Calculate.

1. Module Query Builder:

Sử dụng hai toán tử so sánh và toán tử logic.

( Toán tử so sánh hoặc toán tử quan hệ 

Ký hiệu
ý nghĩa
Ví dụ

=
Bằng nhau
A=B (A Bằng B)

<
Nhỏ hơn
A<B (A Nhỏ hơn B)

< =
Nhỏ hơn hoặc bằng
A<=B (Nhỏ hơn hoặc bằng B)

< >
Khác nhau
A< >B (A Khác B)

>
Lớn hơn
A>B (A Lớn hơn B)

> =
Lớn hơn hoặc bằng
A>=B (A Lớn hơn hoặc bằng B)

( Toán tử Logic: có 3 phép toán Logic NOT, AND, OR

( Phép toán NOT

A
NOT  A

True
FALSE

False
TRUE

( Phép toán AND và OR

A
B
A and B
A or B

True
True
TRUE
TRUE

True
False
FALSE
TRUE

False
True
FALSE
TRUE

False
False
FALSE
FALSE

2. Module Calculate: 

Các toán tử cơ bản, các toán tử cao cấp và các hàm.

( Toán tử cơ bản và toán tử cao cấp

Toán tử cơ bản
Toán tử cao cấp

Ký hiệu
ý nghĩa
Ký hiệu
ý nghĩa

+
Cộng
\
Chia số nguyên

_
Trừ
Mod
Chia lấy phần dư

*
Nhân
^
Luỹ thừa

/
Chia(số thực)
&
Kết nối chuỗi ký tự

( Một số hàm thông dụng của Arcview

Tên hàm
Chức năng

Abs
Tính giá trị tuyệt đối

Cos
Tính giá trị Cos của góc

Sin
Tính giá trị Sin của góc

Round
Làm tròn một số

Max
Tìm giá trị cực đại

Min
Tìm giá trị cực tiểu

Tan
Tính Tan của một góc

Long
Tính Logarit của số

IsNull


Cho kết quả là một giá trị xác định rằng đối số kiểu Variant có chứa giá trị Null hay không

Phụ lục 9: Quá trình ghép 6 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 vào cùng một hệ toạ độ bằng chức năng Merge Geographic của phần mềm Microstation

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: (trong MicroStation Manager vào) vào File ( Merge…

Bước 2: - (trong hộp Merge, ở mục Files to Merge) vào Select … (chọn tất cả các Files DGN ta cần ghép với nhau, các files phải cùng một hệ toạ độ).

- (trong hộp Merge, ở mục Merge Into) vào Select…(chọn 01 file DGN mà ta đã tạo trước để nhằm ghép tất cả các Files ở trên vào).

Bước 3: Chọn Merge để ghép mảnh (sau khi ghép 6 mảnh bản đồ của huyện Yên Châu, ta nhận được một bản đồ số DGN của toàn huyện).

Phụ lục 10: Mô tả các bước xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đơn vị đất đai bằng kỹ thuật GIS (mô tả theo sơ đồ 4)

Bước 1. Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu không gian 

( Xây dựng bản đồ số dạng chuẩn DXF/DGN (Microstation): Thiết lập thuộc tính của các lớp đối tượng địa lý ( Chọn hệ toạ độ ( Nắn chuyển ( Ghép mảnh ( Sửa lỗi. 

( Chuyển đổi từ dạng chuẩn DXF/DGN sang hệ GIS bằng áp dụng Module hoặc các lệch chuyển đổi của hệ GIS (ví dụ: lệnh DXFARC, SHAPEARC,…).

( Chuẩn hoá bản đồ trong GIS: Làm sạch lỗi có thể nẩy sinh trong môi trường GIS sau khi đã chuyển đổi. Phần này rất quan trọng vì nó liên quan đến việc chồng xếp, xử lý số liệu: Có nghĩa là thửa đất không cần thiết (Thửa đất rất nhỏ phát sinh mới khi chồng xếp) có thể tăng lên nhiều.

Bước 2: Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu thuộc tính cho bản đồ

( Nhập các thuộc tính cho các bản đồ đơn tính theo cơ sở dữ liệu đã xây dựng ở phần trên, tức là nhập thuộc tính theo chỉ tiêu phân cấp (xem bảng 18) cho các thửa đất của bản đồ đơn tính (BDDAT.SHP, BDDODOC.SHP, BDDODTD.SHP, BDTPCG.SHP, BDTUOI.SHP).

( Chồng xếp theo mô hình (xem sơ đồ 4 đoạn chồng xếp) bằng Module Geoprocessing của Arcview và ta chọn lệch theo kiểu chồng xếp là: Union two themes hoặc Intersect two themes. Khi máy xử lý tự động xong thì ta nhận được bản đồ đơn vị đất đai có tên là BDDVDD.SHP (nhưng bản đồ này chưa biết tổng số đơn vị đất đai là bao nhiêu, xem bước 3 sau đây để xác định tổng số đơn vị đất đai).

Bước 3: Xử lý dữ liệu để xác định được tổng số đơn vị đất đai 

Phần này có nhiều phương pháp thực hiện như: Phương pháp xây dựng Module riêng theo thuật toán, phương pháp ứng dụng trực tiếp với chức năng của GIS , phương pháp trao đổi môi trường sang một phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác (như: Access, Foxpro, Excel,…) hoặc chuyển sang một số hệ GIS chuyên về xử lý số liệu thuộc tính như: Phần mềm ALES,…

( Sau khi xắp xếp các Trường dữ liệu (trường lấy từ các bản đồ đơn tính) theo mức độ ưu tiên trong bảng BDDVDD.DBF xong ( Chúng ta tạo một Trường mới trong bảng BDDVDD.DBF đó để kết hợp toàn bộ các đặc tính. Cách đưa các đặc tính vào trong một Trường mới tạo ở trên là ta có thể nhập trực tiếp với bàn phím hoặc sử dụng các phép toán học điều kiện trong Modul Calculate và Query của phần mềm Arcview.

( Sau khi xác định các đặc tính kết hợp vào Trường (“Trường” kết hợp đặc tính lại từ các chỉ tiêu phân cấp) thì ta có thể sử dụng chức năng: Summrize nằm trong Menu Field hoặc vào chức năng Edit_Legend nằm trong phần Menu Theme sau đó chọn mục Legend Type là Unique Value và mục Value Field là tên của Trường kết hợp các đặc tính ở trên, lúc này máy lập tức xác định những số đơn vị khác nhau trong toàn bộ diện tích đất mà chúng ta cần đánh giá.
Từ việc ứng dụng Module này ta nhận được bản đồ đơn vị đất đai gồm 27 đơn vị đất, 120 thửa đất. Kết quả được tổng kết ở bảng 9 và thống kê trong phần phục lục 1.

Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

( ( ( ( (
Vann Varth

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ 
đơn vị đất đai trên công nghệ GIS 
của huyện Yên Châu - tỉnh sơn la

Luận Văn Thạc sỹ nông nghiệp

Hà Nội - 2003
Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

( ( ( ( (
Vann Varth

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ 
đơn vị đất đai trên công nghệ GIS 
của huyện Yên Châu - tỉnh sơn la

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 4.01.03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Châu Thu
Hà Nội - 2003
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áp dụng của việc đánh giá đất
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